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CHƯƠNG I:    ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG

DẠNG 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ĐỊNH LUẬT CU–LÔNG
1. Hai điện tích điểm q1 = 9.10 – 8 C ; q2 = – 4.10 – 8 C đặt cách nhau một đoạn 6 cm trong không khí. 

a. Độ lớn lực tương tác giữa hai điện tích này có giá trị là bao nhiêu ?

b. Khoảng cách giữa hai điện tích này phải bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng có độ lớn là 20,25.10 – 3 N.

               Đs: F = 9.10 – 3 N; r =  4 cm.

 2. Lực tương tác giữa hai điện tích điểm q1 = q2 = – 4.10 – 9 C đặt cách nhau một khoảng r trong chân không có độ lớn là 2,25.10 – 5 N. Tính:

a. Khoảng cách r giữa hai điện tích?

b. Độ lớn của lực tương tác khi khoảng cách giảm bớt 2 cm ?

                      Đs: r =  8 cm;   F’ = 4.10 – 5 N.

 3.  Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 = – 2.10 – 9 C ; q2 = – 3.10 – 7 C, đặt cách nhau một đoạn 2,5 cm trong chân không. 

a. Tính độ lớn lực tương tác điện giữa hai quả cầu ?

b. Tăng khoảng cách lên gấp đôi thì lực tương tác điện giữa hai quả cầu tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu ?

                     Đs: F = 8,64.10 – 3 N;  giảm 6,48.10 – 3 N.

 4. Hai điện tích điểm q1 = 6.10 – 7 C; q2 =  3.10 – 8 C đặt trong không khí thì đẩy nhau bằng một lực có độ lớn  F = 64,8.10 – 3 N.  

a. Khoảng cách giữa hai điện tích này có giá trị bằng bao nhiêu ?

b. Khi khoảng cách giữa hai điện tích này tăng gấp đôi thì độ lớn của lực tương tác lúc này bằng bao nhiêu ?

                                 Đs: r = 5 cm; F’ = 16,2.10 – 3 N.

 5.  Hai điện tích  điểm q1 = 3.10 – 8 C; q2 = – 6.10 – 8 C đặt trong không khí tương tác với nhau bằng một lực có độ lớn 18.10 – 3 N. 

a. Hai điện tích này cách nhau một khoảng là bao nhiêu ?

b. Khi tăng khoảng cách giữa chúng lên thêm một nửa thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu ?

Đs: r =  3 cm; F’ = 8.10 – 3 N. 

 6. Trong không khí, hai điện tích điểm q1 và q2 khi đặt cách nhau 3 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có giá trị là 3,6.10 – 4 N, còn khi tăng khoảng cách lên đến 6 cm thì lực tương tác bằng bao nhiêu ?

Đs: F’ = 9.10 – 5 N.

 7. Hai điện tích điểm q1 = 3q2 = – 6.10 – 8 C  đặt  trong  chân không và cách nhau một đoạn 4 cm. Lực tương tác điện giữa hai điện tích này có độ lớn bằng bao nhiêu?

           ĐS: F =  67,5.10 – 4 N.

 8. Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong không khí cách nhau 4 cm thì lực tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 22,5.10 – 5 N. Để lực tĩnh điện giữa chúng là 10 – 4 N thì phải tăng hay giảm khoảng cách giữa chúng một đoạn bằng bao nhiêu ?

Đs: tăng 2 cm.
 9.  Trong không khí, hai điện tích điểm q1 và q2 khi đặt cách nhau 5 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có giá trị là 12,96.10 – 5 N. Để lực tương tác điện giữa chúng có giá trị là 36.10 – 5 N  thì khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu ?

Đs: r’ = 3.10 – 2 m.

10. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 3,6.10 – 2 N. Xác định điện tích của hai quả cầu này. 

Đs: q1 = q2 = 6.10 – 8 C hay q1 = q2 = – 6.10 – 8 C.

11. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = – 3.10 – 7 C và q2 đặt cách nhau 5 cm trong chân không thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn là 2,16.10 – 2 N. Xác định điện tích của quả cầu q2.

 Đs: q2 = 2.10 – 8 C.  

12. Cho hai điện tích điểm bằng nhau đặt cách nhau 4 cm trong không khí thì lực đẩy tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 9.10 – 5 N. 

a. Xác định độ lớn mỗi điện tích ?

b. Để lực tương tác giữa chúng có giá trị là F’ = 2,5.10 – 4 N thì phải đưa chúng lại gần hay ra xa nhau một đoạn bằng bao nhiêu ? 

              Đs:
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 = 4.10 – 9 C; lại gần 1,6 cm. 

13. Hai điện tích điểm q1 = – 4.10 –7 C ; q2 = 6.10 – 9 C đặt cách nhau một đoạn 3 cm trong không khí. 

a. Tính độ lớn lực tĩnh điện giữa hai điện tích này.

b. Khi tăng khoảng cách giữa hai điện tích này lên thêm 
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 thì độ lớn lực tĩnh điện lúc này tăng hay giảm một lượng bao nhiêu ?

             Đs:  24.10 – 3 N; giảm 10,5.10 – 3 N. 

14. Hai điện tích điểm q1 = – 5.10 – 7 C và q2 đặt cách nhau 5 cm  trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 1,44.10 – 2 N. Điện tích q2 phải có giá trị là bao nhiêu ?

                    Đs: q2 = – 8.10 – 9 C.  

15. Trong không khí, đặt hai điện tích điểm bằng nhau cách nhau 6 cm. Để lực tương tác giữa hai điện tích này tăng lên 4 lần thì khoảng cách giữa hai  điện tích lúc này bằng bao nhiêu ?

                Đs: r’ = 3 cm.   
16. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích lần lượt là q1 và q2 = 4q1 đặt cách nhau 4 cm trong chân không thì chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn là 50,625.10 – 4 N .Tính độ lớn của điện tích q2.

           Đs: 
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 =  6.10 – 8 C.           

17. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 = – 4.10 – 8 C đặt cách nhau 6 cm trong chân không thì lực tương tác điện giữa hai điện tích này có độ lớn là 3.10 – 4 N. Xác định điện tích q1 trên quả cầu.  

Đs: q1 = 
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 3.10 – 9 C.

18. Hai điện tích điểm q1 = 3.10 – 9 C; q2 =  4.10 – 8 C đặt cách nhau 6 cm trong môi trường có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu ?

 Đs: 15.10 – 5 N. 

19. Hai điện tích điểm q1 = 3q2 = – 9.10 – 9 C  đặt trong môi trường có hằng số điện môi bằng 4 và lực tương tác giữa chúng có độ lớn 2,43.10 – 5 N.  Tính:

a.  khoảng cách giữa hai điện tích .

b. độ lớn lực tương tác giữa chúng khi tăng khoảng cách lên thêm 1cm.

           Đs: 5 cm; 1,69.10 – 5 N

 20. Hai điện tích điểm bằng nhau và có độ lớn 8.10 – 8 C  đặt cách nhau 5cm trong môi trường điện môi thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn  28,8.10 – 4 N. Tính hằng số điện môi của môi trường này ?

                  Đs: 8.

 21. Hai điện tích điểm q1; q2 = 9.10 – 8 C đặt cách nhau 3 cm trong môi trường có hằng số điện môi bằng 5 thì chúng hút nhau bằng một lực có độ lớn 16,2.10 – 3 N. Xác định giá trị của điện tích q1 ?

                        Đs: q1 = –  9.10 – 8 C.

 22. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực 6.10 – 3 N.  Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là – 5.10 – 8 C . Xác định điện tích q1; q2 của mỗi quả cầu ? Biết rằng 
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 Đs: q1 = – 2.10 – 8 C và q2 = – 3.10 – 8 C.

 23. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 ; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì lực hút tĩnh điện giữa chúng có độ lớn là 2.10 – 2 N. Điện tích tổng cộng của hai quả cầu là  –10 – 8 C . Xác định điện tích q1; q2  của mỗi quả cầu  ? Biết rằng 
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 Đs: q1 = – 5.10 – 8 C và q2 = 4.10 – 8 C.

24. Có bốn quả cầu kim loại kích thước bằng nhau. Các quả cầu mang các điện tích: 2,3 (C; -264.10-7 C; -5,9 (C;     3,6.10-5 C. Cho bốn quả cầu đồng thời chạm nhau, sau đó tách chúng ra. Hỏi điện tích của mỗi quả cầu?
Đs: 1,5 (C.

25. Cho ba quả cầu kim loại kích thước bằng nhau. Quả cầu A mang điện tích 27 (C, quả cầu B mang điện tích -3(C, quả cầu C không mang điện. Cho quả cầu A và B chạm nhau rồi tách chúng ra. Sau đó cho hai quả cầu B và C chạm nhau rồi lại tách chúng ra. Hỏi điện tích trên mỗi quả cầu là bao nhiêu?

Đs: qA = 12 (C; qB = qC = 6 (C.

 26. Hai quả cầu nhỏ được tích điện q1 = – 8.10 – 8 C ; q2 =  4.10 – 8 C đặt trong không khí. Cho chúng tiếp xúc với nhau, rồi đưa chúng về vị trí ban đầu cách nhau 6 cm thì lực tương tác điện giữa chúng có độ lớn bằng bao nhiêu ? Lực tương tác này là lực hút hay lực đẩy ? Tại sao ?

Đs: 10 – 3 N.

 27. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 4q2 = 8.10 – 9 C đặt trong không khí. Sau khi cho tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 3,6.10 – 4 N. Tính khoảng cách giữa hai quả cầu lúc ban đầu ?                                                           
Đs:  2,5 cm.
 28. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 6.10 – 8 C ; q2 = –  2.10 – 8 C đặt trong không khí. Sau khi cho tiếp xúc với nhau và đưa về vị trí lúc ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 3,24.10 – 3 N. Tính độ lớn lực tĩnh điện giữa hai quả cầu khi chưa tiếp xúc nhau ?

Đs: 9,72.10 – 3 N.

 29. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích đặt cách nhau 3 cm trong không khí thì chúng hút nhau bằng một lực 32.10 – 3 N. Nếu cho hai quả này tiếp xúc với nhau thì điện tích của mỗi quả cầu lúc sau là 2.10 – 8 C. Tính điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu ? 

Đs: q1 =  8.10 – 8 C ; q2 = – 4.10 – 8 C và ngược lại.

 30. Hai quả cầu nhỏ giống nhau mang điện tích (q1 < q2) đặt cách nhau 6 cm trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực 4,5.10 – 3 N. Nếu cho hai quả này tiếp xúc với nhau thì điện tích của mỗi quả cầu lúc sau là 45 nC. Tính điện tích của mỗi quả cầu lúc đầu ? 

 Đs: q1 =  3.10 – 8 C ; q2 = 6.10 – 8 C.

 31. Hai điện tích điểm q1 = – 8 nC ; q2 =  2 nC đặt trong không khí thì hút nhau bằng một lực có độ lớn 2,304.10 – 4 N. Nếu cho hai điện tích này tiếp xúc với nhau rồi đưa chúng về vị trí cũ thì lực tương tác điện giữa chúng lúc này có giá trị bằng bao nhiêu?

            Đs: 12,96.10 – 5 N.          

 32. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 =  3.10 – 9 C ; q2 đặt cách nhau 6 cm trong không khí đang đẩy nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa về vị trí ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 10–5 N. Xác định điện tích q2 ?                                                      
Đs:  q2 = 10 – 9 C. 

 33. Hai quả cầu nhỏ mang điện q1 = 3.10 – 8 C ; q2 đặt cách nhau 3 cm trong không khí đang hút nhau. Nếu cho chúng tiếp xúc với nhau rồi đưa về vị trí ban đầu thì chúng đẩy nhau bằng một lực 9.10 – 3 N. Xác định điện tích q2 ? Khi chưa tiếp xúc, lực tĩnh điện giữa chúng bằng bao nhiêu ?                                
         Đs: q2 = – 9.10 – 8 C ; 27.10 – 3 N.

 34. Hai điện tích điểm q1 =  7.10 – 8 C ; q2 =  – 10 – 8 C đặt trong không khí hút nhau bằng một lực 1,75.10 – 3 N. Nếu cho hai điện tích này tiếp xúc với nhau rồi đưa về vị trí cũ thì lực tương tác giữa chúng lúc này có giá trị bằng bao nhiêu ?                                    
Đs: 2,25.10 – 3 N.    

 35. Hai quả cầu nhỏ trung hòa về điện đặt cách nhau 0,4 m trong không khí. Giả sử có 4.10 12 electron từ quả cầu này di chuyển sang quả cầu kia. Hỏi khi đó hai quả cầu hút hay đẩy nhau ? Tính độ lớn lực tương tác giữa chúng ? Cho điện tích của electron là –1,6.10– 19 C.

Đs: 23,04.10 – 3 N.
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 36. Cho hai điện tích điểm Q  và  q =  4.10 – 8 C đặt cách nhau 10 cm trong trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 18.10 –3 N và có hướng như hình vẽ. Xác định dấu và độ lớn của điện tích Q ?  
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Đs: 5.10 – 7 C.

 37.   Cho hai điện tích q1 =  12.10 – 9 C và q2 đặt cách nhau 4 cm trong trong không khí thì lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có độ lớn bằng 2,7.10 –3 N và có hướng như hình vẽ. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q2 ?  
Đs: –4.10 – 8 C.

 38. Hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng 0,1 g và mang điện tích q = 10 – 8 C treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, dài bằng nhau. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện, hai quả cầu đẩy nhau và cách nhau một đoạn 3 cm. Xác định góc lệch của các sợi dây so với phương thẳng đứng. Lấy g = 10 m/s2.

Đs: 450.
 39. Một quả cầu có khối lượng 10 g và điện tích q1 = 10 nC, được treo vào một sợi chỉ cách điện. Đưa quả cầu thứ hai có điện tích q2 lại gần thì quả cầu thứ nhất bị hút và bị lệch khỏi vị trí lúc đầu và khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 450, hai quả cầu cùng nằm trong mặt phẳng ngang và cách nhau 3 cm trong không khí. Xác định điện tích q2 ? Lấy g = 10 m/s2.

Đs: q2 = – 10 – 6 C.

 40. Hai quả cầu nhỏ giống nhau cùng có khối lượng 0,144 g và mang điện tích q = 2.10 – 8 C treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, dài bằng nhau. Dưới tác dụng của lực tĩnh điện, hai quả cầu đẩy nhau và phương củahai dây treo vuông góc với nhau. Lấy g = 10 m/s2. Tính khoảng cách giữa hai quả cầu khi đẩy nhau ?

Đs: 5 cm.

 41. Hai quả cầu nhỏ giống nhau cùng có khối lượng và cùng điện tích q =  10 – 6 C treo vào cùng một điểm bằng hai sợi dây nhẹ, cách điện, dài bằng nhau 30cm thì chúng đẩy nhau bằng một lực 0,1N. Xác định góc lệch giữa phương của các sợi dây với nhau. Lấy g = 10 m/s2.    Đs: 600.
DẠNG 2.TỔNG HỢP LỰC TÁC DỤNG LÊN  MỘT ĐIỆN TÍCH

1. Cho hai điện tích điểm q1 = 3.10 – 9 C; q2 =  6.10 – 9 C đặt tại A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 = 2.10 – 8 C đặt tại điểm C, biết C là trung điểm của đoạn AB.

 Đs:  6.10 – 4 N, hướng từ B ( A.

 2. Cho hai điện tích điểm q1 = 8 nC; q2 = – 9 nC đặt tại A và B cách nhau 8 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 4.10 – 9 C đặt tại điểm N, biết NA = NB =  4 cm.

 Đs:  38,25.10 – 5 N, hướng từ A ( B.

 3. Cho hai điện tích điểm q1 = 8.10 – 8 C; q2 = – 4.10 – 8 C đặt tại A và B cách nhau 4 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 2.10 – 8 C đặt tại điểm M, biết MA = 8 cm và MB =  4 cm.

Đs:  2,25.10 – 3 N, hướng từ B ( A.

 4. Cho hai điện tích điểm q1 = q2 = – 7.10 – 8 C đặt tại A và B cách nhau 6 cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 2 nC đặt tại điểm N, biết NA = 2 cm và NB =  4 cm.

Đs:  23,625.10 – 4 N, hướng từ B ( A.

 5. Cho hai điện tích điểm q1 = – q2 = 6 nC đặt tại A và B cách nhau 6cm trong không khí. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 3 nC đặt tại điểm M, biết:

a)  M cách A 3 cm và cách B 3 cm.

b) M cách A 6 cm và cách B 12 cm.

c) M cách A 9 cm và cách B 3 cm.

Đs:  a) 0,36.10(3 N ; b) 0,03375.10(3 N ; 0,16.10(3 N.
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 6. Cho các điện tích q1 = 3.10 – 7 C; q2 =  6.10 – 7 C và  q0 = – 2.10 – 9 C lần lượt tại A, B, C  trong không khí, biết AB = BC = 2cm như hình. Xác định chiều và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q2. 
[image: image736.wmf]2
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ĐS: 4,0 77 N
 7. Cho điện tích q1 = 3.10 – 9 C; q2 và  q3 = – 8.10 – 9 C;  đặt tại A, B ,C trong không khí AB = 4cm; BC =  2 cm như hình vẽ. Lực điện tổng hợp 
[image: image9.wmf]3
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 tác dụng lên q3 có chiều như hình và có độ lớn F3 = 1,2.10 – 4 N

a. Tính độ lớn của lực  
[image: image10.wmf]13
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 do q1 tác dụng lên q3 và vẽ
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.

b. Xác định độ lớn và dấu của điện tích q2 .

Đs: 6.10 –5 N ; – 10 –9 C
[image: image737.wmf]x

 8. Cho điện tích điểm q1 = 2.10 – 9 C; q2 ; q3 =  3.10 – 9 C;  đặt tại A, B ,C trong   không khí AB = BC =  3 cm như hình vẽ. Lực điện  tổng hợp 
[image: image12.wmf]3
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 tác dụng lên q3 có chiều như  hình và có độ lớn F3 = 1,65.10 – 4 N

a. Tính độ lớn của lực  
[image: image13.wmf]13
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 do q1 tác dụng lên q3 và vẽ 
[image: image14.wmf]13

F

r

.
b. Xác định độ lớn và dấu của điện tích q2 .

Đs: 1,5.10 –5 N ; – 6.10 –9 C

9. Cho hai điện tích điểm q1 = q2 = – 9 nC đặt tại A và B trong chân không cách nhau 3 cm. Xác định độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 =  6 nC đặt tại điểm M cách đều A và B 3 cm.

Đs:  54
[image: image15.wmf]3

.10 – 5 N.
 10. Cho hai điện tích điểm q1 = 4.10 – 8 C; q2 = – 4.10 – 8 C đặt tại đỉnh A và B của tam giác ABC vuông tại C trong không khí. Xác định độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 =  6.10 – 9 C đặt tại điểmC, CA = 8 cm và CB = 6 cm.

Đs:   6,884.10 – 4 N.

 11. Cho hai điện tích điểm q1 = q2 =  9 nC đặt tại A và B trong chân không cách nhau 6 cm. Xác định độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 =  3.10 – 8 C đặt tại điểm M với MA = MB = 5 cm.

Đs:  15,552.10 – 4 N.

 12. Cho ba điện tích điểm q1 = q2 = q3 = 6.10 – 8 C đặt tại ba đỉnh của tam giác đều ABC cạch 6 cm trong không khí. Xác định độ lớn lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 =  3.10 – 9 C đặt tại điểm H, với H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. 

Đs:  6.10 – 4 N.
 13. Cho hai điện tích q1 = 8
[image: image16.wmf]m

C ; q2 = – 8
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C đặt tại A và B trong chân không cách nhau 4 cm. Xác định độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên q0 = 3 nC đặt tại điểm N, NA = NB = 2
[image: image18.wmf]2

 cm.
Đs:   27
[image: image19.wmf]2

.10 – 2 N.

 14. Đặt ba điện tích điểm q1 = – q2 = 4.10– 8 C; q3 = 5.10– 8 C trong không khí tại 3 đỉnh của tam giác đều ABC cạnh 2cm. Xác định độ lớn của lực tương tác điện lên q3.          
                     Đs :  45.10 – 3 N.

 15. Đặt các điện tích q1 = q2 = 5.10– 8 C; q3 = q4 = –  5.10– 8 C lần lượt tại A, B, C và D  với ABCD là hình vuông cạnh 4
[image: image20.wmf]2

 cm trong không khí. Xác định hướng và độ lớn của lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 = 2.10 – 7 C đặt tại H, với H là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông trên.
Đs: 112,5.
[image: image21.wmf]2
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DẠNG 3.KHẢO SÁT SỰ CÂN BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH.

1. Cho hai điện tích điểm q1 = 2 
[image: image22.wmf]m

C ; q2 = 8 
[image: image23.wmf]m

C đặt tại A và B trong chân không cách nhau 6 cm. Xác định vị trí của điện tích q3 để lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q3 triệt tiêu ?

Đs:  cách A 2 cm và cách B 4 cm.

 2. Cho hai điện tích điểm q1 = – 2.10 – 8 C ; q2 = 1,8.10 – 7 C  đặt tại A và B trong không khí cách nhau 4 cm. Một điện tích q3 đặt tại M. Xác định vị trí điểm M để điện tích q3 nằm yên cân bằng ?

Đs:  MA =  2 cm và MB = 6 cm.

 3. Cho hai điện tích điểm q1 = 9.10 – 9 C ; q2 =  –10 – 9 C  đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Một điện tích q3 đặt tại N. Xác định vị trí điểm N để điện tích q3 nằm yên cân bằng ?

Đs: NA =  9 cm và NB = 3 cm.
 4. Cho hai điện tích điểm q1 = – 40 nC ; q2 = – 10 nC đặt tại A và B trong chân không cách nhau 3 cm. Xác định vị trí của điện tích q0 để lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q0 triệt tiêu ?

Đs: cách A 2 cm và cách B 1 cm.

 5. Cho hai điện tích dương q1 = 4q2 đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng 30cm. Phải đặt một điện tích q0 ở đâu để nó nằm yên cân bằng ? 

Đs: cách A 20 cm và cách B 10 cm.

 6. Hai điện tích q1 = 2.10 – 8 C ; q2 = – 8.10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 8 cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi :

a. C nằm ở đâu để q3 nằm cân bằng ?

b. Dấu và độ lớn q3 để q1 và q2 cũng nằm cân bằng .



Đs: CA = 8 cm ; CB = 16 cm;  q3 =– 8.10 – 8 C.

 7. Hai điện tích q1 = – 2.10 – 8 C ; q2 = 1,8.10 – 7 C đặt trong không khí tại A, B, AB = 8cm. Một điện tích q0 đặt tại C. Hỏi :

a.  C ở đâu để q0 nằm cân bằng ?

b.  Dấu và độ lớn của q0 để q1, q2 cũng cân bằng.


Đs: AC = 4 cm ; BC = 12 cm;  q0 = 4,5.10 – 8C.
[image: image738.wmf]x

 8. Các điện tích điểm q1 = 2.10 – 8 C, q2  và q3 nằm cách nhau trong không khí như hình bên. Xác định dấu và độ lớn của điện tích q3 để q2 nằm yên cân bằng.

                                   Đs: 5.10 – 9 C
DẠNG 4. CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.

1. Một điện tích điểm Q = 8.10 – 9 C đặt tại A trong không khí. Hãy xác định độ lớn và vẽ vectơ cường độ điện trường tại điểm B cách A một đoạn 6 cm.

Đs: E = 2.10 4 V/m.

 2. Cường độ điện trường do điện tích Q = – 6.10 – 9 C gây ra tại một điểm M trong không khí cách điện tích Q là 8,64.104 V/m . 
a. Tính khoảng cách từ Q đến M.
b. Khi tăng khoảng cách lên gấp đôi thì cường độ điện trường khi đó sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần so với ban đầu?

  Đs: r = 2,5 cm; giảm 4 lần.
 3.  a. Tính cường độ điện trường và vẽ vecto cường độ điện trường EM do một điện tích điểm Q = 4.10 –8C gây ra tại một điểm M cách điện tích 5cm trong môi trường có hằng số điện môi là 2.

       b. Thay điện tích Q bằng điện tích q và đặt trong chân không. Để cường độ điện trường do điện tích q gây tại M là E/M bằng EM thì q phải có độ lớn bằng bao nhiêu ? 
Đs: 7,2.104 V/m; |q| = 2.10 –8C
 4. Cường độ điện trường do một  quả cầu nhỏ mang điện tích Q gây ra tại một điểm M cách điện tích Q một đoạn 4 cm trong chân không là 3,375.10 4 V/m. Để cường độ điện trường tại một điểm N có giá trị là 6.10 4 V/m thì điểm N phải cách Q một đoạn bằng bao nhiêu ?

Đs: r’ = 3 cm.
 5. Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại một điểm N cách Q một đoạn 4 cm trong không khí có giá trị là  2,25.10 5  V/m. Xác định  độ lớn và dấu của điện tích Q ? Biết rằng tại N vectơ cường độ điện trường hướng vào điện tích Q. 

Đs: Q = – 4.10 – 8 C.

 6. Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn 10 cm trong không khí có giá trị là 27.10 3 V/m. Xác định điện tích Q ? Biết rằng vectơ cường độ điện trường tại điểm M có chiều hướng ra xa điện tích Q.                              Đs: Q = 3.10 – 8 C.
[image: image739.wmf]x

 7. Cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại điểm N cách Q một đoạn 6cm trong không khí có chiều như hình vẽ. Biết độ lớn của điện tích Q là 6.10 –9 C. Xác định dấu của điện tích Q và độ lớn cường độ điện trường tại N. 

                               Đs: Q > 0;  15.10 3 V/m
 8. Một điện tích điểm Q = 10 – 7 C đặt tại A trong không khí. Một điểm M cách điện tích Q một đoạn 10 cm.

a. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại M ?

b. Xác định lực điện trường do điện tích Q tác dụng lên điện tích q = 2. 10 – 9 C đặt tại điểm M.

Đs: E = 9.10 4 V/m; F =18.10 – 5 N.

 9. Một điện tích q = – 10 – 7 C đặt tại điểm N trong điện trường của một điện tích điểm Q thì chịu tác dụng của lực điện F = 3.10 – 3 N.

a. Tìm cường độ điện trường E tại điểm N. 

b. Xác định điện tích Q ? Biết rằng vectơ cường độ điện trường tại N có chiều hướng vào điện tích Q và điểm N cách điện tích Q 3 cm.

Đs: 3.10 4 V/m; –3.10 –9 C.
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10.  Cường độ điện trường do điện tích q1 gây ra tại điểm N cách q1 một đoạn 6cm trong không khí như hình bằng 75.10 5 V/m. Đặt một điện tích thử q2  =  2.10– 7 C  tại N.
a. Xác định dấu và độ lớn của q1.

b. Xác định chiều và độ lớn lực tương tác tác dụng lên điện tích q2.
11. Một quả cầu nhỏ mang điện tích q = 10 – 5 C đặt trong không khí.

a. Tính cường độ điện trường tại điểm M cách tâm quả cầu 10 cm.

b.  Xác định lực điện trường F do quả cầu tác dụng lên điện tích q’ = – 10 –7 C đặt tại điểm M. Suy ra lực điện trường tác dụng lên quả cầu.

 Đs:  9.106 V/m ; 0,9N
12. Một điện tích q = 10 –7 C đặt tại một điểm N trong điện trường của một điện tích điểm Q thì chịu tác dụng của lực F = 3.10 –3 N. Tìm:

a. Tìm độ lớn cường độ điện trường  tại điểm N ? 

b. Xác định điện tích Q, biết rằng hai điện tích cách nhau một khoảng 3 cm và vectơ cường độ điện trường tại N hướng vào Q.



Đs :  3.10 4 V/m ; – 3.10 –9 C.

DẠNG 5. TỔNG HỢP CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG.

1. Hai điện tích điểm q1 = 9.10 – 8 C ; q2  = – 10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M, biết M cách A 4 cm và cách B 2 cm.

Đs:  7,3125.105 V/m; hướng từ A ( B.

 2. Hai điện tích q1 = 9 nC ; q2  = – 9 nC đặt tại A và B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định chiều và độ lớn vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N, biết NA = 3 cm; NB = 9  cm.

Đs:  8.10 4 V/m; hướng từ B (A.

 3. Hai điện tích q1 = – 4.10 – 9 C; q2  =  4.10 – 9  C đặt tại hai đỉnh A và B của một tam giác đều ABC cạnh 3 cm. Xác định hướng và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại đỉnh C của tam giác.

Đs:  4.10 4 V/m; hướng từ B ( A. 
 4. Cho hai điện tích q1 = 8.10 – 9 C; q2  =  45.10 – 10  C đặt tại hai đỉnh A và B của tam giác vuông tại C, CA = 4 cm; CB = 3 cm trong không khí. Xác định độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại C.

Đs:  45
[image: image24.wmf]2

.10 3  V/m.
 5. Hai quả cầu nhỏ mang điện tích q1 = q2 = 5.10 – 8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau 10 cm. Tìm độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại điểm N cách đều A và B một đoạn 10 cm. 

Đs:  45
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.10 3  V/m.
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 6. Tại hai điểm A và B cách nhau 5 cm trong chân không lần lượt có hai điện tích q1 = 6.10 – 8 C ; q2 = –8.10 – 8 C . Tính cường độ điện trường và vẽ vecto cường độ điện trường tại điểm C, biết C cách A 3 cm và cách B 4 cm.

Đs :

 7. Tại hai điểm A và B  trong không khí lần lượt có q1 = 6.10 – 9 C và q2 . M cách q2 3cm. Cường độ điện trường tổng hợp tại M có chiều như hình và có độ lớn EM = 4,5.104 V/m.
a. Tính cường độ điện trường 
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do q1 gây ra tại điểm M và vẽ
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b. Xác định độ lớn và dấu của q2. 

Đs:  3.10 – 9 C
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 8. Hai điểm A và B  trong không khí cách nhau 6cm lần lượt có q1  và q2 = 3.10 – 9 C. M là trung điểm AB. Cường độ điện trường tổng hợp tại M có chiều như hình và có độ lớn EM = 1,5.104 V/m.
a. Tính cường độ điện trường 
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do q1 gây ra tại điểm M và vẽ
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b. Xác định độ lớn và dấu của q1. 

Đs: 6.10 – 9 C.
 9. Đặt ba điện tích q1 = q2 = q3 = –2.10 – 8 C tại ba đỉnh của tam giác ABC cân tại A, AB = 5 cm; BC = 6 cm. Xác định hướng và độ lớn vectơ cường độ điện trường tại  H là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. 

Đs:  11,25.10 4  V/m; hướng từ H ( A.

 10. Đặt ba điện tích q1 = q2  = q3 = 10 – 9 C tại ba đỉnh của tam giác ABC vuông tại A, AB = 30cm, AC = 40cm. Xác định độ lớn cường độ điện trường tổng hợp tại H, với H là chân đường cao kẻ từ A
Đs: E = 246 V/m.
 11. Cho 2 điện tích q1 = 4.10 – 10  C; q2 = – 4.10 – 10 C đặt ở A, B trong không khí cách nhau 2 cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại:

 a. H là trung điểm AB.
                   

 b. M cách A 1 cm và cách B 3 cm.

 c. N hợp với A, B tạo thành tam giác đều.



              Đs:  a.  72.103  V/m ; hướng về B.



              b.  32.103  V/m ; hướng ra xa A.



               c.  9.103  V/m ; //AB; hướng A ( B.
 12. Đặt 2 điện tích điểm q1 = 8.10 – 8 C ; q2 = –8.10 – 8 C tại A, B trong không khí, AB = 4cm. Xác định chiều và độ lớn của vectơ:

a. cường độ điện trường tại M, M nằm trên đường trung trực của AB, và cách AB một đoạn 2cm.

b. lực tác dụng lên q = 2.10 –9 C đặt ở M.

Đs : 
[image: image30.wmf]EAB
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, E = 12,7.10 5 V/m; F = 25,4.10 –4 N.


DẠNG 6. ĐIỆN TRƯỜNG TỔNG HỢP TRIỆT TIÊU.

1. Đặt hai điện tích điểm q1 = 8 
[image: image31.wmf]m

C ; q2 = –2
[image: image32.wmf]m

C tại 2 điểm A và B cách nhau một đoạn 10 cm trong không khí. Xác định vị trí của M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Đs:  MA = 20 cm; MB = 10cm.

 2. Cho hai điện tích điểm q1 = 36.10 – 9 C ; q2 = 4.10 – 9 C  đặt ở A, B trong không khí, AB = 10 cm. Xác định vị trí điểm N tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng không. 

Đs:  NA = 7,5 cm; NB = 2,5 cm.

 3. Cho hai  điện tích điểm q1 = 2 nC ; q2 = 18 nC đặt ở A, B trong không khí cách nhau 6 cm. Xác định vị trí của điểm C để tại đó cường độ điện trường tổng hợp triệt tiêu. 

Đs:  CA = 1,5 cm; CB = 4,5 cm.

 4. Cho hai quả cầu nhỏ mang điện tích  q1, q2 đặt tại A và B trong không khí cách nhau 2 cm. Một điểm  C cách q1 6 cm và cách q2 8 cm tại đó có cường độ điện trường triệt tiêu. Tìm q1, q2. Biết điện tích tổng cộng của chúng là 7.10 – 8 C.

 Đs: – 9.10 – 8 C; 16.10 – 8 C.

 5. Cho hai điện tích điểm q1 =           – 3.10 – 7 C  và q2 đặt cách nhau 4 cm trong không khí như hình vẽ. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M bằng không. Xác định dấu và độ lớn của q2 . Biểu diễn các vecto cường độ điện trường do các điện tích tác dụng tại  điểm M.
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                                    Đs: 27.10 – 7 C
 6. Cho hai điện tích điểm q1  và q2 =  – 18.10 – 9 C đặt trong không khí như hình vẽ. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm M bằng không. 
Xác định dấu và độ lớn của q1 . Biểu diễn các vecto cường độ điện trường do các điện tích tác dụng tại  điểm M.

                                  Đs: – 8.10 – 9 C
DẠNG 7. CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. HIỆU ĐIỆN THẾ.

1. Tính công của lực điện khi một điện tích q = 9 nC dịch chuyển từ M đến N trong điện trường đều E = 4500 V/m. Biết rằng MN hợp với phương các đường sức nằm ngang một góc 600 và MN = 20 cm.

Đs: AMN = 4,05.10 – 6 J
 2. Công của lực điện khi di chuyển điện tích q = 1,5.10 – 2 C từ sát bản dương đến bản âm của hai bản kim loại phẳng đặt song song và cách nhau 2 cm là 0,9 J. Tính cường độ điện trường giữa hai bản kim loại.                                                                                 
 Đs: 3.10 3 V/m.
 3. Một điện tích q = 10 – 8 C dịch chuyển dọc theo các cạnh của một tam giác đều ABC cạnh 20cm, đặt trong điện trường đều có cường độ 3000V/m. Tính công thực hiện để dịch chuyển điện tích q theo các cạnh AB, BC, CA. Biết rằng 
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                      Đs :  AAB = ACA = – 3.10 – 6J ; ABC = 6.10 – 6J.  

 4. Tam giác đều ABC cạch 40 cm đặt trong điện trường đều E. Công của lực điện khi điện tích q = –10 – 9 C  dịch chuyển dọc theo cạnh CB là ACB = 6.10– 7J. Tính cường độ điện trường E và công khi điện tích dịch chuyển từ A đến C. Biết rằng vectơ 
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                         Đs : E = 3000 V/m;  AAC = – 12.10 – 7J.  

 5. Tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm đặt trong điện trường đều E = 4000 V/m; vectơ 
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.  Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến C  là ABC = – 2.10 – 8J. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh BA và CA.


                        Đs :  ABA = – 128.10 – 10 J ; ACA = 72.10 – 10J.  

 6. Tam giác ABC vuông tại B, AC = 10 cm, BC =  6 cm đặt trong điện trường đều E = 5000 V/m, vectơ 
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. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q = –10 – 8 C dọc theo cạnh AB và CB.

 Đs:  AAB = – 4.10 – 6 J ; ACB = 0 J. 
[image: image745.wmf]x


 7. Cho ba điểm M, N, P nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của một điện trường đều E = 4000 V/m.; PN = 15
[image: image45.wmf]2

cm; MN = 30
[image: image46.wmf]3

cm,
[image: image47.wmf]a

 = 300.  Công của lực điện khi điện tích q0 = 2.10 – 6  C dịch chuyển từ N đến P là  ANP =  – 1,2.10 – 3 J. 

a. Tính công của lực điện khi điện tích q0 dịch chuyển từ M đến N; từ M đến P.  
b. Tính góc 
[image: image48.wmf]b

.          
Đs: AMN =  3,6.10 – 3 J;  AMP =   2,4.10 – 3 J; 450.
8. Tam giác ABC vuông tại A được đặt trong điện trường đều E0, góc B = 600 , 
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. Biết BC = 6 cm ; UBC = 120 V.

a.  Tìm UAC, UBA và E0 = ?

b.  Đặt q = 9.10–10 C tại C. Tìm E tổng hợp tại A.

Đs:   UAC = 0; UBA = 120 V; E0 = 4000V/m; EA = 5000V/m.

9. Tam giác ABC vuông tại C, AC = 4 cm, CB = 3 cm nằm trong điện trường đều, cường độ  E = 5000 V/m. Các đường sức điện trường có chiều từ A đến C. Tính:

a. Hiệu điện thế giữa các điểm A và B, B và C, C và A.

b. Công dịch chuyển một điện tử từ A ( B.



Đs:   200V ; 0 ; – 200V; – 3,2.10– 17 J.

10. Cho một điện tích q = 2.10– 8 C di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều MNP cạnh 4 cm đặt trong điện trường đều E = 5000 V/m, các đường sức điện trường hướng từ M đến N. Tính:

a. Công  của lực điện khi q di chuyển từ M đến N.

b. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N; M và P; N và P.

c. Điện thế tại điểm M và tại P, biết điện thế tại điểm N là 50 V.

                   Đs: AMN = 4.10– 6 J; UMN = 200 V; U MP = 100 V; 

                         UNP = – 100 V;  VM  = 250 V; VP = 150 V.

11. Tam giác MNP có MN = 8 cm; MP = 10 cm; NP = 6 cm trong điện trường đều, vectơ 
[image: image52.wmf]E
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 hướng từ M đến P. Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là 256 V.

a. Tính hiệu điện thế UNP; U MP.

b. Tính công khi điện tích q = 4 nC dịch chuyển từ P đến M.

c. Điện thế tại P là 26 V. Tính điện thế tại M và N.

Đs: UNP = 144V; UMP = 400V; APM = –1,6.10– 6J;

              VM  = 426V; VN  = 170 V.

12. Tam giác ABC vuông tại C, AC = 3
[image: image53.wmf]3

cm; góc BAC = 300 đặt trong điện trường đều có hướng từ B đến C. HĐT UBC = 135 V. 

a. Tính hiệu điện thế UAB  và UAC .


b. Tính điện thế tại A và tại C, biết điện thế tại B bằng 150 V.

Đs: UAB = –135 V; UAC = 0 V; VA = VC = 15 V.

13. Tam giác ABC vuông tại C, AC = 3cm; góc BAC = 600 đặt trong điện trường đều E, vectơ 
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. Hiệu điện thế UCB = –120
[image: image57.wmf]3

 V. 

a. Tính hiệu điện thế UAB  và UAC .


b. Tính điện thế tại A, biết điện thế tại B bằng 140
[image: image58.wmf]3

 V.

Đs: UAB = – 120
[image: image59.wmf]3

 V; UAC = 0 V; VA  = 20
[image: image60.wmf]3

 V.

14. Tam giác ABC  vuông tại B, BC = 16 cm, BA = 12 cm đặt trong điện trường đều E = 2500 V/m và có hướng từ A đến C.

a. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và C; C và A; A và B.

b. Tính điện thế tại H với H là chân đường cao kẻ từ đỉnh B, biết điện thế tại A có giá trị là 550 V.

Đs: UBC = 320V; UCA = – 500V; UAB = 180 V; VH = 370 V.
15. Tam giác ABC vuông tại A, AB = 4 cm, AC = 3 cm đặt trong điện trường đều E = 4000 V/m; vectơ 
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.  Công lực điện khi dịch chuyển điện tích q từ B đến A  là ABA = – 128.10 – 10J.

a. Tính công của lực điện khi dịch chuyển điện tích q dọc theo cạnh từ B đến C và từ C đến A.

b. Tính điện thế tại điểm B và tại C, biết điện thế tại A là 92 V.

c. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm B và A.

                                  Đs:    ABC = – 2.10 – 8 J; ACA = 72.10 – 10J; 

                                            VB = 220V; VC = 20V; UBA = 128 V.

16. Tam giác ABC vuông tại B, BA = 8 cm, BC = 6 cm đặt trong điện trường đều, đường sức hướng từ A đến C. gọi M là trung điểm của AC, H là chân đường cao kẻ từ B. Hiệu điện thế UAC = 250V. Tính:

a. Hiệu điện thế UAB; UCB; UAM​; UMB; UBH ?

b. Điện thế tại điểm M, tại H, tại C, biết điện thế tại A là 270V.

UAB = 160V; UCB = – 90V; UAM​ = 125V; UMB = 35V; UBH = 0V.

[image: image746.wmf]x

17. Cho ba điểm M, N, P nằm trong mặt phẳng chứa các đường sức của điện trường đều E = 2500 V/m.; MN = 20
[image: image64.wmf]2

cm; NP = 30
[image: image65.wmf]3

cm, góc MNP = 
[image: image66.wmf]a

 =  750. 

a. Tính công của lực điện khi điện tích q0 = 2 nC dịch chuyển từ M đến N; từ N đến P; từ M đến P.   

b. Tính hiệu điện thế UPM.

ĐS : a. AMN = (10(6 (J) ; ANP = 2,25.10(6 ( J ) ; AMP = 1,25.10(6 ( J ) ; b .UMN = 500 V.

[image: image747.wmf]x

18. Cho 3 bản kim loại phẳng A, B, C đặt song song như hình vẽ, d1 = 5 cm, d2 = 8 cm. Các bản được tích điện và điện trường giữa các bản là đều, có chiều như hình vẽ với độ lớn  E1 = 4.104 V/m, E2 = 5.104 V/m. Chọn gốc điện thế tại bản A. Tìm điện thế VB, VC của 2 bản B, C.



            Đs:  – 2000 V ; 2000 V.

19. Một electron chuyển động không vận tốc đầu từ A ( B trong điện trường đều, HĐT UBA = 45,5V. Tìm vận tốc electron tại B. Biết khối lượng và điện tích của e lần lượt là 9,1.10 –31 kg và – 1,6.10 –19 C. 



Đs:  4.106 m/s.

 20. Khi bay từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì electron tăng tốc và động năng tăng lên thêm 250 eV. Tính HĐT giữa M và N.




Đs: – 250 V.

 21. Để di chuyển điện tích q = 10 – 4 C từ rất xa vào điểm M của điện trường, cần thực hiện công A = – 5.10 – 5 J. Tìm điện thế tại điểm M (gốc điện thế ở 
[image: image67.wmf]¥

). 

      Đs:   0,5 V.
 22. Một electron đang đứng yên, được tăng tốc bởi hiệu điện thế lên đến 25 KV. Tính vận tốc của nó sau khi tăng tốc. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt là 9,1.10 – 31 kg và – 1,6.10 – 19 C.

 Đs: 9,4.10 7 m/s.

 23. Một electron chuyển động từ điểm M với vận tốc 3,2.106 m/s cùng hướng và dọc theo một đường sức của điện trường đều có cường độ  364 V/m. Điện tích của electron là –1,6.10 – 19 C. Tính quãng đường mà electron đi được cho đến khi dừng lại ?

Đs:  0,08 m.

 24. Hai bản kim loại phẳng song song nhau mang điện tích trái dấu cách nhau 2 cm, cường độ điện trường giữa hai bản là 3.103 V/m. Một hạt mang điện q = 1,5.10 – 2 C  di chuyển từ bản dương sang bản âm với vận tốc ban đầu bằng không, khối lượng của hạt mang điện là 4,5.10 – 6 g. Tính vận tốc của hạt khi đập vào bản âm.

Đs: 2.10 4 m/s

 25. Một prôtôn bay trong điện trường đều. Lúc nó ở điểm A thì có vận tốc là 2,5.104 m/s. Khi bay đến B thì vận tốc của nó bằng không. Điện thế tại A bằng 500 V. Tính điện thế tại điểm B ? Biết prôtôn có khối lượng và điện tích lần lượt là 1,67.10 – 27 Kg và 1,6.10 – 19 C.

      Đs:   503,3 V.
 26. Một electron bay với vận tốc 1,2.107 m/s từ một điểm M có điện thế VM = 600 V dọc theo hướng của các đường sức của điện trường. Hãy xác định điện thế VN của điểm N mà ở đó electron dừng lại.



Đs:  190,5 V.

27. Một điện tử bắt đầu chuyển động ngay sát bản âm và dọc theo đường sức điện trường của một tụ điện phẳng, hai bản cách nhau một khoảng 20 cm và giữa chúng có hiệu điện thế 120V. Điện tử sẽ có vận tốc là bao nhiêu sau khi dịch chuyển được một quãng đường 3cm.

 
ĐS :  2,5.106 m/s.
DẠNG 8.  TỤ ĐIỆN. GHÉP TỤ ĐIỆN.

1. Trên vỏ một tụ điện có ghi 20
[image: image68.wmf]m

F – 200V. Nối hai bản của tụ điện với một hiệu điện thế 120V.
a. Tính điện tích của tụ điện. 

b. Tính điện tích tối đa mà tụ điện tích được. 
ĐS: 24.10-4C ĐS: 4.10-3C

2. Một tụ điện  có điện dung 20
[image: image69.wmf]m

F. Được tích điện dưới hiệu điện thế 40V. Tính điện tích của tụ. 
ĐS: 8.10-4C
3. Một tụ điện có điện dung 5.10-6F, điện tích của tụ điện 86.10-6C. Tính hiệu điện thế trên hai bản. 
ĐS:17,2V

4. Một tụ có điện dung 24nF được tích điện đến hiệu điện thế 450V thì có bao nhiêu êlectron di chuyển đến bản âm của tụ. 
ĐS: 6,75.1013
5. Một tụ điện có diện dung 500pF được mắc vào 2 cực của một máy phát điện có hiệu điện thế 220V. Tính điện tích của tụ.

ĐS: 110 nC
6. Một tụ điện có điện dung C= 6
[image: image70.wmf]m

F được mắc vào nguồn điện 100V. Sau khi ngắt tụ điện khỏi nguồn, do có quá trình phóng điện qua lớp điện môi nên tụ điện mất dẫn điện tích. Nhiệt lượng tỏa ra trong lớp điện môi kể từ khi bắt đầu ngắt tụ điện khỏi nguồn điện đến khi tụ phóng hết điện là: 
ĐS: 30mJ.
7. Một tụ điện có điện dung C= 5
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F được tích điện, điện tích của tụ điện bằng 10-3 (C). Nối tụ điện đó vào bộ acquy suất điện động 80 (V), bản điện tích dương nối với cực dương, bản điện tích âm nối với cực âm của bộ acquy, năng lượng của bộ acquy tăng lên hay giảm đi bao nhiêu? 
ĐS: tăng lên một lượng 84 (mJ).

8. Một tụ điện không khí có điện dung 40pF và khoảng cách giữa hai bản là 1cm. Tính điện tích tối đa có thể tích cho tụ, biết rằng khi cường độ điện trường trong không khí lên đến 3.106V/m thì không khí sẽ trở thành dẫn điện.

 ĐS; 12.10-7C 

9. Một tụ điện có điện dung 20nF được tích điện dưới hiệu điện thế 40V. Tính điện tích của tụ?

ĐS: 8.10-7C

10. Một tụ có điện dung là 500pF được mắc vào hiệu điện thế là 100V. Tính điện tích của tụ?

ĐS: 5.10-8C

11. Một tụ điện có điện dung 2
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m

. Khi đặt một hiệu điện thế 4V vào hai bản tụ thì tụ tích được một lượng điện lượng là bao nhiêu?

ĐS: 8.10-6C
12. Đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được một lượng điện lượng 2.10-8C. Tính điện dung của tụ?

ĐS: 2nF
13. Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có dạng hình tròn, bán kính 3cm, đặt cách nhau 2cm trong không khí. Tính điện dung của tụ điện đó?

ĐS: 1,25pF

14. Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ có dạng hình tròn, đặt cách nhau 2cm trong không khí. Điện trường đánh thủng đối với không khí là 3.105V/m. Tính hiệu điện thế lớn nhất có thể đặt vào hai bản tụ này? (Điện trường đánh thủng tụ là điện trường đặt vào tụ sẽ làm tụ hư, không còn khả năng tích điện)

ĐS: 6000V

15.  Một tụ phẳng có ghi (2nF – 100V)

a. Tính điện tích cực đại mà tụ có thể tích điện ?

b. Biết khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 2mm. Tính điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu được ?

ĐS : 2.10-7C ; 50000V/m

16. Trên một tụ phẳng có ghi : 5pF – 200V. Biết khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 5mm. Tích điện cho tụ với hiệu điện thế 100V.

a. Tính điện tích của tụ ?

b. Nếu đặt vào tụ một điện trường E = 104V/m tụ có hỏng không ?

ĐS : 5.10-10C ; không hỏng.

17. Tụ phẳng có diện tích mỗi bản là S = 100cm2, khoảng cách giữa hai bản d = 1mm, giữa hai bản là không khí. Tìm hiệu điện thế tối đa có thể đặt vào hai bản tụ và điện tích cực đại mà tụ có thể tích được. Biết điện trường giới hạn đối với không khí là 3.106V/m.

ĐS: 3000V, Q = 26,55.10-8C
18. Tích điện cho một tụ điện có điện dung 20
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F dưới hiệu điện thế 60V. Sau đó cắt tụ điện ra khỏi nguồn.

a. Tính điện tích q của tụ. 
b. Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích 
[image: image74.wmf]0,001

qq

D=

 từ bản dương sang bản âm. 
c. Xét lúc điện tích của tụ điện chỉ còn bằng 0,5q. Tính công mà điện trường trong tụ điện sinh ra khi phóng điện tích 
[image: image75.wmf]q

D

 như trên từ bản dương sang bản âm lúc đó. 
ĐS: 12.10-4C ; 72.10-6J; 36.10-6J

19. Một tụ điện phẳng  có điện dung 7 nF chứa đầy điện môi có hằng số 
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 = 5,28  và khoảng cách giữa hai bản tụ là 10 – 5 m. Tính diện tích mỗi bản tụ ? 

Đs: 15 cm2.

 20. Một tụ điện phẳng không khí gồm hai bản tụ hình tròn có bán kính 10 cm, khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 1 cm. Đặt một hiệu điện thế U = 144 V vào giữa hai bản tụ. Tính điện tích của tụ điện.

Đs: 4.10 – 9 C. 

 21. Một tụ điện phẳng không khí gồm hai bản tụ hình tròn có bán kính 6 cm, khoảng cách giữa hai bản tụ bằng 2 mm. Điện tích của của tụ có giá trị 1,25 nC. Tính hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện . 

Đs: 25 V. 

 22. Tụ điện phẳng gồm hai bản tụ hình vuông cạnh 20 cm đặt cách nhau 1 cm, chất điện môi giữa 2 bản là thủy tinh có ( = 6. Hiệu điện thế giữa hai bản là 50V. Tính điện dung và điện tích của tụ điện.

ĐS :   212,4 pF;   10,6 nC.
 23. Một tụ phẳng không khí gồm hai bản tụ là hình tròn, khoảng cách và hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 1 cm và 108 V. Điện tích của tụ điện là 3 nC. Tính bán kính của mỗi bản tụ điện. 

Đs: 10 cm.

 24. Một tụ xoay không khí, khi nối hai bản tụ với hiệu điện thế 100 V thì điện tích trên tụ là 2.10 – 7 C. Nếu tăng diện tích của hai bản tụ lên gấp đôi và nối hai bản tụ với hiệu điện thế 50 V. Tính điện tích trên tụ lúc này.

                                                                            Đs: 2.10 – 7 C.

 25. Một tụ xoay gồm 19 tấm nhôm mỏng ghép song song với nhau và đặt trong không khí, có diện tích đối diện S = 3,14 cm2, khoảng cách giữa hai bản tụ liên tiếp là 1 mm. Tính điện dung của tụ điện này ?

Đs: 5.10 –11 F.
 26. Diện tích mỗi bản của một tụ điện phẳng có hằng số điện môi 
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 = 4 là 2826 cm2. Điện tích của tụ  có giá trị  5 nC khi mắc tụ vào hiệu điện thế 20 V. Tính khoảng cách giữa hai bản của tụ điện. 

Đs: 4 cm.

 27. Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ hình tròn có bán kính 3 cm, lớp chất điện môi giữa hai bản tụ có 
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 = 2 và dày 2 mm. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 100 V. Tính điện tích trên tụ điện.

Đs: 2,5 nC. 

28. Một tụ điện phẳng gồm hai bản tụ hình tròn có bán kính 6 cm, khoảng cách và hiệu điện thế giữa hai bản tụ lần lượt là 4 mm và 20 V. Điện tích trên tụ điện là 10 – 9 C. Tính hằng số 
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 giữa hai bản tụ. 

Đs: 
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 = 2.

29. Một tụ điện phẳng không khí có điện tích là 0,9 nC khi mắc vào hiệu điện thế 80 V, hai bản tụ là hình tròn, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 cm. Tính bán kính của mỗi bản tụ điện. 

Đs: 9 cm.

30. Khoảng cách giữa hai bản của một tụ điện phẳng không khí là 4 mm, diện tích của mỗi bản tụ là 2826 cm2. Tính điện tích của tụ khi hiệu điện thế giữa hai bản là 100 V. 

Đs: 6,25.10 – 8 C.

31. Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 4.10 – 10 F được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 2000 V, khoảng cách giữa hai bản tụ là2 cm. Tính cường độ điện trường giữa hai bản tụ và điện tích của tụ điện.

                              Đs: 10 5 V/m; 8.10 – 7 C.

32. Trên vỏ của một tụ điện có ghi giá trị 20
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F – 200 V. Người ta nối hai bản tụ vào một hiệu điện thế 120 V.

a. Tính điện tích của tụ điện và năng lượng của tụ điện khi mắc vào hiệu điện thế trên.

b. Tính điện tích tối đa mà tụ này có thể tích được. 

Đs: 2,4.10 – 3 C; 0,144 J ; 4.10 – 3 C

33. Một tụ phẳng không khí có diện dung C = 2
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F. Nhúng chìm một nửa tụ vào chất lỏng có hằng số điện môi
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 = 3. Tính điện dung của tụ, nếu:
a. các bản tụ đặt thẳng đứng. 

b. các bản tụ đặt nằm ngang.

Đs: 4
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F; 3
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F

34. Một tụ phẳng không khí có điện dung 500 pF được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế 300 V.

a. Tính điện tích của tụ điện.

b. Ngắt tụ điện khỏi nguồn. Nhúng tụ điện vào chất điện môi có ( = 2. Tính điện dung, điện tích và hiệu điện thế lúc đó.

c. Vẫn nối tụ điện với nguồn. Nhúng tụ điện vào chất điện môi ( = 2. Tính điện dung, điện tích và hiệu điện thế của tụ .

Đs: 150nC; 1000pF ; 150nC ; 150V.  1000pF ; 300nC ; 300V.

35. Tụ điện phẳng không khí điện dung C = 2 pF được tích điện ở hiệu điện thế U = 600 V.

a. Tính điện tích Q của tụ.

b. Ngắt tụ khỏi nguồn, đưa 2 bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi. Tính C1 , Q1, U1 của tụ.

c. Vẫn nối tụ với nguồn, đưa 2 bản tụ ra xa để khoảng cách tăng gấp đôi. Tính C2, Q2, U2 của tụ.

Đs: 1,2.10–9 C; 1pF ; 1,2.10–9 C ; 1200V;  1pF ; 0,6.10–9 C ; 600V.   

36. Hai tụ không khí phẳng C1 = 0,2
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F; C2 = 0,4
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F mắc song song. Bộ tụ được tích điện đến hiệu điện thế 450 V rồi ngắt khỏi nguồn. Sau đó lấp đầy khoảng giữa 2 bản C2 bằng điện môi 
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 = 2 . Tính hiệu điện thế của bộ tụ và điện tích mỗi tụ ?



Đs: 270V ;  5,4.10–5C ;  2,16.10–4C.


37. Hai tụ điện có điện dung là C1 = 2 
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F  và C2 = 3
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F được mắc nối tiếp với nhau và mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế  50 V.

a. Tính điện dung của bộ tụ.

b. Tính điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ điện.

Đs: C = 1,2
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F;  Q1 = Q2  = 60
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F;  U1 = 30 V;  U2 = 20 V.

38. Một tụ điện phẳng không khí 2 bản hình tròn bán kính 30cm, khoảng cách giữa hai bản là 5mm.

a.  Nối hai bản với hiệu điện thế 500V. Tính điện tích của tụ điện?

b.  Sau đó ngắt tụ khỏi nguồn điện và đưa vào khoảng giữa 2 bản một tấm kim loại phẳng dày 1mm theo phương song song với các bản. Tính hiệu điện thế giữa hai bản khi đó ?

c. Thay tấm kim loại nói trên bằng một tấm điện môi bề dày 3mm và có 
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 = 6. Tìm hiệu điện thế mới giữa 2 bản ?



Đs : 2,5.10-7C;  400V;  250V

39. Tụ phẳng không khí, bản tụ hình tròn có bán kính là 48cm cách nhau 4cm. Nối tụ với hiệu điện thế 100V.

a. Tìm điện dung và điện tích của tụ, cường độ điện trường giữa hai bản tụ ?

b. Ngắt tụ khỏi nguồn rồi đưa vào khoảng giữa 2 bản một tấm kim loại chiều dày 2cm. Tìm điện dung và hiệu điện thế tụ. Kết quả thế nào nếu tấm kim loại rất mỏng (
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»

).

c. Thay tấm kim loại bằng một tấm điện môi dày 2cm có
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 = 7. Tìm điện dung và hiệu điện thế của tụ ?

                         ĐS : a. 160pF ; 16nC ; 2500 V/m


b. 320pF ; 50V ; 160pF c. 280pF ; 57V

40. Một tụ phẳng không không khí có diện tích mỗi bản tụ là 100 cm2, hai bản tụ cách nhau 1 mm. Cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện có giá trị cực đại là 3.106 V/m. Tụ có thể tích được điện tích cực đại bằng bao nhiêu? 

Đs: 26,55.10–8 C.

41. Một tụ phẳng không khí có bán kính 60 cm, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Mắc tụ vào nguồn điện có hiệu điện thế 100 V. Tính:

a. điện tích của tụ điện và cường độ điện trường giữa hai bản tụ điện.

b. năng lượng điện trường trong tụ điện ?

Đs: 500 nC; 5.104 V/m;  2,5.10​– 5 J.

42. Một tụ điện phẳng không khí có điện dung 5 nF. Cường độ điện trường lớn nhất mà tụ có thể chịu đựng được là 3.105 V/m, khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 mm. Tìm giá trị điện tích lớn nhất có thể tích được cho tụ điện và năng lượng điện trường của tụ điện ?

Đs: 3
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C; 9.10 – 4 J.  
43. Hai tụ điện có điện dung C1 và C2. Điện dung tương đương của hai tụ khi chúng mắc nối tiếp và khi mắc song song với nhau lần lượt có giá trị là 2 nF và 9 nF. Tìm giá trị của C1 và C2. Biết rằng C1 > C2.

Đs: C1 = 6 nF và C2 = 3 nF.

44. Hai tụ điện có điện dung C1 và C2. Điện dung tương đương của hai tụ trên khi chúng mắc nối tiếp và khi mắc song song với nhau lần lượt có giá trị là 2,4 
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F và 10
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F. Tìm giá trị của C1 và C2. Biết rằng điện dung C1 < C2.

Đs: C1 = 4 
[image: image99.wmf]m

F  và C2 = 6 
[image: image100.wmf]m

F.

45. Có các tụ điện giống nhau, mỗi tụ có điện dung C0 = 6 nF. Để điện dung tương đương của bộ tụ có giá trị là 4 nF thì phải cần tối thiểu  bao nhiêu tụ C0.

Đs: 3 tụ C0.

46. Có các tụ điện giống nhau, mỗi tụ có điện dung C0 = 4 nF. Để điện dung tương đương của bộ tụ có giá trị là 2,4 nF thì phải cần tối thiểu bao nhiêu tụ C0.

Đs: 4 tụ C0.

47. Có 3 tụ điện C1 = 2
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F; C2 = C3 = 1
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F mắc như hình vẽ:

a. Tính điện dung CAB của bộ tụ?

[image: image748.wmf]x

b. Mắc hai đầu A, B vào 2 cực của nguồn điện có hiệu điện thế 4V. tính điện tích của các tụ điện ? 

                         Đs:   2,5(F;  8(C ; 2(C.
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48. Có 3 tụ điện C1 = 10
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F; C2 = 5
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F; C3 = 4
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F mắc như hình vẽ: UAB = 38V.

a. Tính điện dung C của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế trên các tụ ?

b. Tụ C3 bị “đánh thủng”. Tìm điện tích và hiệu điện thế của tụ C1.

Đs : a.  3,16(F; 8.10-5 C; 4.10-5 C; 1,2.10-4 C;  b. 3,8.10-4C ; 38V
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49. Cho bộ tụ mắc như hình vẽ: C1 = 1
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F ; C2 = 3
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F ; C3 = 6
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F ; C4 = 4
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F; UAB = 20V. Tính điện dung của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ.

Đs :    3,15 (F ; Q1 = Q2 = 15(C ; Q3 = Q4 = 48(C.
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50. Có ba tụ điện được mắc như hình vẽ: C1 = 4
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F ; C2 = 3
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F ; C3 = 6
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F ; Tụ C1 được tích điện tích Q1 = 48
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C. 

a. Tính điện dung của bộ tụ và UAB ?

b. Tính điện tích và hiệu điện thế trên các tụ ?

c. Tụ C2 bị đánh thủng. Tìm điện tích và hiệu điện thế trên các tụ còn lại. Biết UAB không đổi.

Đs:   a. CAB = 6
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F; UAB = 12V.

         b. Q2 = Q3 = 24(C; U1 = 12V; U2  = 8 V; U3 = 4 V.

         c.  Q1 = 48(C; Q3 = 72(C;  U1 = U3 = 12V.
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51. Mắc các tụ điện như hình vẽ: C1 = 6
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F; C3 = 10
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F; Điện dung tương đương của bộ tụ CMN có giá trị là 5
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F.

a. Tính điện dung của tụ C2. 

b. Tính năng lượng của tụ điện C1. biết UMN = 12 V.                             
                                                       Đs: 4
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F   
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52. Cho bộ tụ mắc như hình vẽ: C1 = 1
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F ; C2 = 3
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F ; C3 = 6
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F ;   C4 = 4
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F;  UAB = 20V. Tính điện dung của bộ tụ, điện tích và hiệu điện thế của mỗi tụ.

Đs:  3,5
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F ; 10
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C ; 30
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C ; 60
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C ; 40
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C ; 10V
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53. Các tụ mắc như hình vẽ: C1 = 3,6
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F; C2 = 4
[image: image129.wmf]m

F ; C3 = C4 = 6
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F ; U1 = 18 V; Tính điện dung của bộ tụ và UAB ?

                            Đs: C = 3
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F; UAB = 36 V.
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54. Cho bộ tụ như hình vẽ: C1 = 2
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F; C2 = 3
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F; C3 = 6
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F; C4 = 12
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F; UAB = 80 V. Tính:

a. năng lượng của bộ tụ CAB ?

b. hiệu điện thế giữa M và N ?

                                Đs: 5,33 V.
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55. Các tụ mắc như hình vẽ: C1 = 2
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F; C2 = 4
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F ; C3 = C4 = 6
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F ; U1 = 8 V;  Tính:

a. điện dung của bộ tụ và điện tích trên mỗi tụ điện .

b. hiệu điện thế giữa hai điểm M và N ?

[image: image757.wmf]x


56. Các tụ mắc như hình vẽ: C1 = 40
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F; C2 = 60
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F ; C3 = 20
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F; C4 = 30
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F; UAB = 5 V không đổi.

a. Khi K mở thì điện tích trên cả bộ tụ là 
15
[image: image143.wmf]m

C. Tìm C5 .

b. Khi K đóng tìm điện dung tương đương của bộ tụ và năng lượng của bộ tụ CAB ?

[image: image758.wmf]x

Đs: 4
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F ; 3,6
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F ; 4,5.10 –5 J

57. Các tụ mắc như hình vẽ: C1 = 1
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F; C2 = 2
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F ; C3 = 3
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F; C4 = 4
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F; U4 = 2 V. Tìm :

a. hiệu điện thế UAB ?                  

b. năng lượng của bộ tụ AB. 

                                        Đs: 9 V; 
58. Điện dung của ba tụ điện C1 = 20pF ; C2 = 30pF ; C3 = 10pF ; Tính điện dung của bộ tụ khi:

a. ghép ba tụ trên nối tiếp với nhau 

b. tụ C1 song song với tụ C3 rồi nối tiếp với tụ C2 .

Đs: 5,46 pF; 15 pF
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59. Cho  C1 = 1
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F; C2 = 3
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F; C3 = 4
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F; C4 =  2
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F; UAB = 24 V. 

a. Tính điện tích của các tụ khi K mở.
b. Tìm điện lượng qua khóa K khi K đóng  và cho biết electron đi từ M đến N hay ngược lại.
Đs:  18
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C; 32
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C; 24
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C ; từ M đến N.
CHƯƠNG II:   DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
DẠNG 1.DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN

1. Trong khoảng thời gian 10 giây có một lượng điện tích 36 C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại. Tính số electron chuyển qua tiết diện thẳng trong mỗi giây ? Điện tích của một electron là  – 1,6.10 – 19 C.                                  
 Đs: 2,25.1019 electron 
 2. Trong mỗi giây có 1,25.10 19 electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn kim loại. Tính khoảng thời gian để có lượng điện tích 30 C chuyển qua tiết diện thẳng của dây. Điện tích của một electron là – 1,6.10 – 19 C.                                                                         
     Đs: 15 s 
 3. Cường độ dòng điện không đổi chạy qua dây tóc của một bóng đèn là 0,25 A. Điện tích của một electron là q =  – 1,6.10 – 19 C.

a. Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian 1 phút.

b. Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong thời gian nói trên.                                    
 Đs: 15C; 9,375.1019 electron 
 4. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển lượng điện tích là 0,8 C bên trong nguồn điện từ cực âm tới cực dương của nó.

 Đs:4,8 J 
 5. Công của lực lạ làm dịch chuyển  một lượng điện tích 7.10 –2 C bằng 840 mJ giữa hai cực của một nguồn điện. Tính suất điện động của của nguồn điện  này.                                                             
Đs: 12 V
 6.  Một pin  có suất điện động là 1,5 V, công của pin này sản ra khi dịch chuyển một lượng điện tích qua dây thẳng là 270 J. Tính lượng điện  tích đã dịch chuyển.                                                   
Đs: 180 C  
 7.  Một acquy có suất điện  động  là 6V và sản ra một công 360 J khi  dịch chuyển một lượng điện tích bên trong và khi nó đang phát điện.
a. Tính lượng điện tích dịch chuyển.

b. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi lượng điện tích này dịch chuyển trong thời gian 5 phút.   

Đs: 60 C; 0,2 A  
 8. Một acquy cung cấp dòng điện 4A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại điện cho acquy.

a. Tính cường độ dòng điện mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử dụng liên tục trong 10 giờ.

b. Tính suất điện động của acquy này nếu trong thời gian hoạt động trên nó sản ra một công là 72 kJ.                                     
 Đs: 0,4A; 5V  
 9. Một acquy có suất điện  động  là 12V.
a. Tính công mà acquy này thực hiện khi dịch chuyển một electron bên trong acquy từ cực dương tới cực âm của nó.

b. Tính công suất của acquy giả sử nếu có 3,4.10 18 electron dịch chuyển như trên trong mỗi giây.

Đs: 1,92.10 –18 J; 6,528 W

10. KT) Một acquy cung cấp một dòng điện không đổi I = 2A liên tục trong thời gian t = 1 giờ thì phải nạp điện lại cho acquy.

a. Tính cường độ dòng điện I/ mà acquy này có thể cung cấp nếu nó được sử liên tục trong thời gian t/ = 10 giờ.

b. Tính suất điện động của acquy này, biết rằng trong thời gian t nó sản ra một công là 43,2 kJ.

Đs : a) I = 0,2 A ; b) E = 6 V.
DẠNG 2. ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

1.  Cho dòng điện không đổi có cường độ 2 A chạy qua một vật dẫn trong khoảng thời gian 30 phút, hiệu điện thế ở hai đầu vật dẫn này là 12V. Tính điện năng tiêu thụ và công suất điện của vật dẫn.

Đs: 43,2 kJ ; 24 W  
 2. Cho dòng điện không đổi có cường độ 2,5 A chạy qua một điện trở R trong thời gian 5 phút thì điện năng tiêu thụ của R là 3750 J. Tính công suất điện, hiệu điện thế ở hai đầu R và giá trị của R.

Đs:  12,5 W ; 5 V ; 2
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 3. Điện năng tiêu thụ của một vật dẫn  khi có dòng điện chạy qua trong 1 giờ là 21,6 kJ, hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 12 V. Tính công suất và cường độ dòng điện qua vật dẫn.  

Đs: 6W; 0,5 A 
 4. Cho dòng điện có cường độ 1,5 A chạy qua một vật dẫn trong thời gian 10 phút thì điện năng tiêu thụ  của vật dẫn có giá trị là 9 kJ. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn ?                              
         Đs: 10 V  
 5. Công suất điện và điện năng tiêu thụ của một vật dẫn có giá trị lần lượt là 48 W và 72 kJ. Tính thời gian và cường độ dòng điện chạy qua vật dẫn, biết hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn là 12 V. 

Đs: 4 A; 25 phút 
 6. Một bóng đèn có ghi 120V–60 W được mắc vào HĐT U = 108 V.

a. Cho biết ý nghĩa các chỉ số trên đèn. Độ sáng đèn như thế nào?

b. Tính điện  trở và cường độ dòng điện định mức của bóng đèn.

c. Tính cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và công suất tỏa nhiệt của nó.                                         
Đs:  240
[image: image158.wmf]W

; 0,5A; 0,45A; 48,6W 
 7. Một bóng đèn (220V – 100W) được mắc vào hiệu điện thế 110V.

a. Độ sáng đèn như thế nào? vì sao?

b. Tính điện trở và công suất tiêu thụ của bóng đèn.

c. Tính nhiệt lượng tỏa ra của bóng đèn trong 10 phút.

Đs: sáng mờ; 484
[image: image159.wmf]W

; 25 W; 15 kJ
 8. Một bóng đèn có điện  trở  R = 200
[image: image160.wmf]W

 và có công suất định mức là 50W được mắc vào hiệu điện thế 80 V.

a. Tính công suất tỏa nhiệt trên bóng đèn.

b. Đèn có sáng bình thường hay không ? Tại sao ?

c. Tính cường độ định mức và hiệu điện thế định mức của đèn ?

Đs: 0,4A; 32 W; không vì PĐ < Pđm ; Iđm = 0,5 A; Uđm = 100V 
 9. Để bóng đèn Đ( 120 – 60W) sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế 220 V thì phải mắc nối tiếp đèn  với một điện trở R.

a. Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn.

b. Tính giá trị của R và công suất tỏa nhiệt trên R.   

 Đs: 0,5A; 200
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; 50W 
10. Có hai bóng đèn Đ1( 100V– 100W) và Đ2( 100V– 50W)

a. Tính điện trở của mỗi đèn và cường độ định mức của mỗi đèn.

b. Mắc song song hai đèn trên vào mạng điện có hiệu điện thế U = 100V, so sánh độ sáng của hai đèn, đèn nào sáng hơn ? Vì sao ?

Đs: 100
[image: image162.wmf]W

; 1A; 200
[image: image163.wmf]W

; 0,5A; đèn Đ1 sáng hơn  
11. Có hai bóng đèn Đ1( 220V– 100W) và Đ2( 220V– 25W)

a. Tính điện trở của mỗi đèn và cường độ định mức của mỗi đèn.

b. Mắc song song hai đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi đèn và công suất tiêu thụ của mỗi đèn.

c. Mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện thế 220V. hỏi đèn nào sáng hơn ? Tính công suất của mỗi đèn  ?
Đs: a) R1 = 484 ( ; R2 = 1936  ( ; I1 = 5/11 A ; I2 = 5/44 A ; b) I1 = 5/11 A ; I2 = 5/44 A ; P1 = 100 W ; P2 =25 W ; c) P1 = 4 W ; P2 = 16 W
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13. KT) Cho mạch điện gồm một bóng đèn Đ(120V – 60W) nối tiếp với một điện trở R như hình vẽ, hiệu điện thế UAB = 220 V.

a. Tính cường độ dòng điện định mức và điện trở của đèn.

b. Để đèn Đ sáng bình thường thì R phải có giá trị bằng bao nhiêu ? Tính hiệu điện thế UBM ? 



ĐS: a) I = 0,5 A ; R = 240 ; b) R = 200 ; U = 100 V.

14. Hai bóng đèn có công suất định mức lần  lượt là  25 W và 100 W đều làm việc bình thường ở hiệu điện thế định mức 110 V. Hỏi:

a. Điện trở của bóng đèn nào lớn hơn ?

b. Có thể mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào mạng điện có hiện điện thế 220 V được không? Đèn nào dễ hỏng ?

Đs : R1 = 484 ; R2 = 121 ; b) U1 =  176 V ; U2 = 44 V.

12.  Một bàn là điện khi sử dụng hiệu điện thế 220V thì dòng điện chạy qua bàn là có cường độ là 5A. Tính: 
a. nhiệt lượng do bàn là tỏa ra trong 10 phút theo đơn vị J.

b. tiền điện phải trả cho việc sử dụng bàn là này trong 30 ngày, biết mỗi ngày sử dụng trong 15 phút và giá tiền điện là 800đ/kW.h.
Đs: a) Q = 660 kJ ; b) 6600 VNĐ
13. Mạng điện trong một ngôi nhà có 4 bóng đèn loại 220V – 50W và 2 bóng đèn 220V – 100W. Mỗi ngày các bóng đèn được sử dụng thắp sáng trung bình 5 giờ. 

a. Tính điện năng tiêu thụ của nhà đó trong một tháng 30 ngày.

b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả trong một tháng trên. Biết giá 1kWh là 700 đồng.

14.  Một nhà có một bàn là loại 220V – 1000W, và một máy bơm nước loại 220 – 500W. Trung bình mỗi ngày nhà đó dùng bàn để là quần áo trong thời gian 2 giờ, bơm nước để dùng, tưới trong thời gian 5 giờ.

a. Tính điện năng tiêu thụ bàn là, máy bơm nước của nhà đó trong một tháng 30 ngày.

b. Tính số tiền điện nhà đó phải trả khi sữ dụng hai thiết bị trên trong một tháng. Biết giá 1kWh là 700 đồng

15. Người ta làm nóng 1 kg nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1A đi qua điện trở 7(. Biết khối lượng riêng của nước là 4200J/kg.độ. Bỏ qua mọi hao hụt. Thời gian cần thiết là bao nhiêu?

16. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V-1000W.

a. Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên nhãn.

b. Tính điện trở của ấm điện.

c*. Sử dụng ấm điệnvới hiệu điện thế 220V để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính thời gian đun nước, biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dung riêng của nước là 4190J/(kg.K). Cho biết công thức tính nhiệt lượng cung cấp cho nước là Q = m.C.(t  t0).
17. Một đèn ống loại 40W được chế tạo để có công suất chiếu sáng bàng đèn dây tóc loại 100W. Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5h thì trong 30 ngày sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc nói trên. Cho biết rằng giá tiền điện là 700đ/số điện, (1 số điện = 1KW.h)

DẠNG 3. ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH

1. Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image164.wmf]x

= 6V và điện trở trong r = 1
[image: image165.wmf]W

, điện trở mạch ngoài là R = 3
[image: image166.wmf]W

. Tính:
a.  cường độ dòng điện trong mạch chính.

b.  hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

c.  công suất tỏa nhiệt trên R.                          Đs: 1,5A; 4,5V; 6,75W.

[image: image761.wmf]x

 2. Cho mạch điện như hình: nguồn điện 
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 và r = 1
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; R1 = 6
[image: image169.wmf]W

; R2 = 3
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; Cường độ dòng điện trong mạch chính là 1,5A. tính: 
a. 
[image: image171.wmf]x

 và  HĐT giữa hai cực của nguồn điện.

b.  công suất của nguồn điện.

c.  nhiệt lượng tỏa ra trong toàn mạch trong 10 phút.

Đs: 15V; 13,5V; 22,5W; 13,5 kJ

[image: image762.wmf]x


3. Cho mạch điện: nguồn 
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 = 9V và r  ; R1 = 3R2 = 12
[image: image173.wmf]W

; cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5A.

a. Tính điện trở trong r của nguồn điện.

b. Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài
                                     Đs: r = 2 ; P = 4 W.
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 3. Cho mạch điện như hình: nguồn điện 
[image: image174.wmf]x

= 10V và r = 1
[image: image175.wmf]W

; R1 = 6
[image: image176.wmf]W

; R2 = 3
[image: image177.wmf]W

; cường độ dòng điện trong mạch là 0,5A. Tính:

a. giá trị điện trở R3.

b. hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

c. công suất của nguồn điện.

[image: image764.wmf]x

Đs: 10
[image: image178.wmf]W

; 9,5 V; 5 W.

 4. Cho mạch điện gồm nguồn điện 
[image: image179.wmf]x

= 10V và r = 2
[image: image180.wmf]W

; R1 = R3 = 6
[image: image181.wmf]W

; R2 = 3
[image: image182.wmf]W

; Tính: 

a. cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

c. công suất tỏa nhiệt trên điện trở R3.

Đs: 1A; 8V; 0,67W
[image: image765.wmf]x

 5. Cho mạch điện gồm nguồn điện 
[image: image183.wmf]x

= 50V và r = 5
[image: image184.wmf]W

; R2 = 20
[image: image185.wmf]W

; R3 = 40
[image: image186.wmf]W

; cường độ dòng điện trong mạch chính là 2A. Tính:

a. HĐT giữa hai cực của nguồn điện.

b. Điện trở R1.                            Đs: 40V; 30
[image: image187.wmf]W


[image: image766.wmf]2

x

 6. Cho mạch điện như hình: nguồn điện 
[image: image188.wmf]x

 và r = 2
[image: image189.wmf]W

; R1 = 2R2 = 60
[image: image190.wmf]W

; R3 = 20
[image: image191.wmf]W

; Cường độ dòng điện trong mạch chính là 0,5A . Tính:

a. suất điện động
[image: image192.wmf]x

 và công suất của nguồn.

[image: image767.wmf]1

x

b. nhiệt lượng tỏa ra ở tồn mạch trong 10 phút.

                                            Đs: 6V; 3W; 1800J

 7.  Cho mạch điện gồm nguồn điện 
[image: image193.wmf]x

= 12V và r; R1 = 3
[image: image194.wmf]W

; R2 = R3 = 4
[image: image195.wmf]W

; Cường dòng điện trong mạch chính  là 2A. Tính:

a. điện trở trong  r.

b. hiệu điện thế và công suất của nguồn điện.

[image: image768.wmf]x

Đs: 1
[image: image196.wmf]W

; 10V; 24W.

 8. Cho mạch điện gồm nguồn điện 
[image: image197.wmf]x

= 6V và r = 0,5
[image: image198.wmf]W

; R1 = 5
[image: image199.wmf]W

; R2 = 6
[image: image200.wmf]W

; biết RV rất lớn, điện trở của ampe kế RA = 0,5
[image: image201.wmf]W

. Tính:
a.  số chỉ của ampe kế và vôn kế.

b.  hiệu suất của nguồn điện.

                                 Đs: 0,5A; 3,25V; 95,83%

[image: image769.wmf]x

 9. Cho mạch điện: nguồn có 
[image: image202.wmf]x

, r = 1
[image: image203.wmf]W

 và R1 = 2
[image: image204.wmf]W

; R2 =  3
[image: image205.wmf]W

; Khi K mở thì vôn kế chỉ 12 V. Biết RV rất lớn. khi K đóng. Tính:

a. số chỉ của ampe kế. biết RA = 0
b. nhiệt lượng tỏa ra trên R1 trong 10 phút.

[image: image770.wmf]1

x

c. số chỉ của vôn kế. 

                                       Đs:

10. Một nguồn điện có 
[image: image206.wmf]x

 = 15V và r = 1 
[image: image207.wmf]W

; R1 = 40
[image: image208.wmf]W

; R2 = 20
[image: image209.wmf]W

; cường độ dòng điện qua R1 là 0,24 A. Tính:

a. cường độ dòng điện qua nguồn.

b. giá trị điện trở R3.

c. nhiệt lượng tỏa ra ở toàn mạch trong 1 phút.

Đs: 0,6 A; 40
[image: image210.wmf]W

; 540 J.

[image: image771.wmf]2

x

11. Một nguồn điện có 
[image: image211.wmf]x

 và r. Điện trở  R1 = 2R2 = 6
[image: image212.wmf]W

. Cường độ dòng điện trong mạch chính lần lượt ở hình 1 là 0,3 A, còn ở hình 2 là 1A. Tìm 
[image: image213.wmf]x

 và r.  

[image: image772.wmf]x

                                       Đs: 3V; 1
[image: image214.wmf]W


12. Một nguồn điện có 
[image: image215.wmf]x

 = 6V và r = 1 
[image: image216.wmf]W

; Cường độ dòng điện trong mạch chính lần lượt ở hình 1 là 0,6 A, còn ở hình 2 là 2A.

a. Tìm R1 và R2 ( biết R1 > R2 ).

[image: image773.wmf]x

b. Tính công suất tỏa nhiệt trên R1 trong mỗi hình.

                         Đs: 6
[image: image217.wmf]W

; 3
[image: image218.wmf]W

; 2,16W ; 2,67 W
13.  Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn có 
[image: image219.wmf]x

=  48 V, r = 0 và R1 = 2
[image: image220.wmf]W

; R2 = 8
[image: image221.wmf]W

 ; R3 = 6
[image: image222.wmf]W

; R4 = 16
[image: image223.wmf]W

; Tính:

a. Cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Hiệu điện thế UMN.

c. Muốn đo UMN phải mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào ?

[image: image774.wmf]2

x

                           Đs: 8A; 4V; điểm M.

14. Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn có 
[image: image224.wmf]x

=  12V, r = 1
[image: image225.wmf]W

 và R2 =  1
[image: image226.wmf]W

; R1 = R3 = 2
[image: image227.wmf]W

; R4 = 4
[image: image228.wmf]W

; Khi khóa K mở. Tính:

a. Cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Hiệu điện thế UMN.

c. Muốn đo UMN phải mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào ?

[image: image775.wmf]1

x

d. Khi khóa K đóng. Tính công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

                               Đs:
15.  Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn có 
[image: image229.wmf]x

=  12 V, r = 0,4
[image: image230.wmf]W

 và R1 = 4
[image: image231.wmf]W

; R2 = 6
[image: image232.wmf]W

; R3 = 3
[image: image233.wmf]W

; R4 = 2
[image: image234.wmf]W

; RA rất nhỏ. Tính:

a. điện trở tương đương của mạch ngoài.

b. cường độ dòng điện qua các điện trở.

c. số chỉ ampe kế và cho biết dòng điện qua ampe kế theo chiều nào?

(3,6
[image: image235.wmf]W

; I1 = 1,8A; I2 = 1,2A; I3 = 1,2A; I4 = 1,8A; IA = 0,6A; từ M ( N)

[image: image776.wmf]1

x

16. Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn có 
[image: image236.wmf]x

=  10 V, r = 1
[image: image237.wmf]W

 và R1 = 3
[image: image238.wmf]W

; R2 = 4
[image: image239.wmf]W

; R3 = 2
[image: image240.wmf]W

; R4 = 2
[image: image241.wmf]W

; Tính cường độ dòng điện trong mạch chính và công suất của nguồn điện.  khi:

a. Khóa K mở.

b. Khóa K đóng.

[image: image777.wmf]2

x


17.  Cho mạch điện gồm nguồn điện có
[image: image242.wmf]x

= 18 V; r = 1
[image: image243.wmf]W

, đèn Đ ( 6V – 9 W ) và điện trở R. đèn Đ sáng bình thường. Tính: 
a.  giá trị điện trở của đèn và của R. 

b.  hiệu suất của nguồn điện.

c.   công suất tỏa nhiệt ở mạch ngồi và trong cả mạch. 

     Đs: 4
[image: image244.wmf]W

; 7
[image: image245.wmf]W

; 91,67%; 24,75W; 27W.

18. Cho mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động 6 V và  r = 0,5
[image: image246.wmf]W

, mạch ngồi gồm một bóng đèn có điện trở RĐ = 11
[image: image247.wmf]W

 nối tiếp với điện trở R = 0,5
[image: image248.wmf]W

, biết đèn sáng bình thường. Tính:

a. cường độ dòng điện  chạy qua điện trở R

b. hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn.

c. hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

d. nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian 10 phút.

Đs: 0,5A; 5,5V; 2,75W; 5,75V; 75J

[image: image778.wmf]1

x

19. Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image249.wmf]x

= 30V; r = 1
[image: image250.wmf]W

, R1 = 10
[image: image251.wmf]W

; R2 = 8
[image: image252.wmf]W

; đèn có điện trở RĐ = 8
[image: image253.wmf]W

; đèn sáng bình thường. Tính:
a. hiệu điện thế định mức và công suất định mức của đèn.

b.  HĐT  và công suất của nguồn điện.

                           Đs: 2A; 8V; 8W; 28V; 60W

[image: image779.wmf]2

x

20. Cho mạch điện: 
[image: image254.wmf]x

; r = 1
[image: image255.wmf]W

, R = 13
[image: image256.wmf]W

; Đèn ( 6V – 6W) sáng bình thường.Tính:  

a. 
[image: image257.wmf]x

 và hiệu điện thế của nguồn điện.

b. công suất tỏa nhiệt trong tồn mạch.

c. nhiệt lượ ng tỏa ra tồn mạch trong 2 phút.

                                       Đs: 20V; 19V; 20W. 
[image: image780.wmf]1

x

21. Nguồn điện có 
[image: image258.wmf]x

= 30V và r = 1
[image: image259.wmf]W

, R1 =  12
[image: image260.wmf]W

; R2 =  4
[image: image261.wmf]W

.  đèn Đ(12V – 36W).

a. Tính cường độ dòng điện trong mạch chính.

b.  Đèn Đ sáng như thế nào ?  vì sao ?

c. Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngồi.

Đs:  2A; đèn sáng mờ; 56W.
[image: image781.wmf]2

x

22. Cho mạch điện như hình vẽ: nguồn điện 
[image: image262.wmf]x

= 8 V; r = 1
[image: image263.wmf]W

, R = 3
[image: image264.wmf]W

; Đèn (6V – 6W), RA = 0.

a. Tìm số chỉ của ampe kế.

b. Độ sáng của đèn như thế nào?

c. Tính công suất tỏa nhiệt của bóng đèn.

Đs: 0,8A; sáng mờ; 3,84 W.
[image: image782.wmf]1

x

23. Mạch điện gồm nguồn điện có 
[image: image265.wmf]x

= 12V, r = 2
[image: image266.wmf]W

 và biến trở R.

a. Khi R = 10
[image: image267.wmf]W

. Tính công suất tỏa nhiệt trên R.

b. Tính R để công suất tỏa nhiệt trên R là cực đại. Tính công suất tỏa nhiệt trong toàn mạch lúc này.

                                               Đs: 10W; 2
[image: image268.wmf]W

; 36W.
24. Một nguồn điện có
[image: image269.wmf]x

= 6V, r = 2
[image: image270.wmf]W

, mạch ngồi là điện trở R. Tính R để:
a. công suất tiêu thụ của mạch ngoài là 4W.

b. công suất tiêu thụ của mạch ngoài là lớn nhất. Tính công suất này ?                                         

     Đs: 4
[image: image271.wmf]W

,1
[image: image272.wmf]W

;  2
[image: image273.wmf]W

; 4,5W.
[image: image783.wmf]2

x

25.  Nguồn 
[image: image274.wmf]x

= 15V; r = 0,5
[image: image275.wmf]W

, đèn có điện trở RĐ = 4
[image: image276.wmf]W

, biến trở R.

a. Khi biến trở có giá trị R = 3
[image: image277.wmf]W

. Tính công suất tỏa nhiệt trên R và trên toàn mạch.

b. Tìm R để công suất tỏa nhiệt trên R là lớn nhất. Tính công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

[image: image784.wmf]1

x

                            Đs: 12 W; 30 W;  4,5
[image: image278.wmf]W

; 12,5 W

26. Một nguồn điện có suất điện động
[image: image279.wmf]x

= 15V, r = 3
[image: image280.wmf]W

, R1 =  2
[image: image281.wmf]W

; R2 là một biến trở.

a. Khi R2 = 5
[image: image282.wmf]W

; Tính công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài.

b. Tính R2 để công suất tỏa nhiệt  ở mạch ngoài lớn nhất. Tính công suất này.
c. Tính R2 để công suất tỏa nhiệt trên R2 cực đại. Tính giá trị công suất này ?                           
Đs:  15,75W; 1
[image: image283.wmf]W

; 18,75W; 5
[image: image284.wmf]W

; 11,25 W.

[image: image785.wmf]2

x

27. Cho mạch điện như hình: 
[image: image285.wmf]x

 = 12 V; r = 1,1
[image: image286.wmf]W

; R1 = 0,1
[image: image287.wmf]W

; R2  là biến trở.
a. Muốn cho công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn nhất thì R2 phải có giá trị bao nhiêu ?

b. Để công suất tiêu thụ trên R2 lớn nhất thì R2 phải có giá trị bao nhiêu ? Tính công suất này ?

Đs:
28. (NC) Người ta dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở lần lượt là R1 = 9
[image: image288.wmf]W

  và R2 = 4
[image: image289.wmf]W

 thì công suất tiêu thụ của hai bóng đèn có giá trị bằng nhau. Tính:

a. điện trở trong của nguồn điện.

b. công suất tiêu thụ của bóng đèn biết suất điện động của nguồn là 12V.                                                                                Đs: 6
[image: image290.wmf]W

; 5,76 W
29. Một nguồn điện có
[image: image291.wmf]x

 và r . Khi mắc một  điện trở R1 = 5
[image: image292.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện điện thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị là I1 = 0,5A. Còn khi mắc điện trở R2 = 11
[image: image293.wmf]W

 vào hai cực của nguồn điện điện thì dòng điện chạy trong mạch có giá trị là I2 = 0,25A. Tính:

a. suất điện động 
[image: image294.wmf]x

 và điện trở trong r của nguồn điện.

b. nhiệt lượng tỏa ra trong toàn mạch trong 5 phút trong mỗi trường hợp trên.                                                     
Đs: 3V; 1
[image: image295.wmf]W

; 450J; 225J 
30. (NC) Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image296.wmf]x

 và điện trở trong r, khi nó phát ra dòng điện có cường độ 10A thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là P1 = 70W; còn khi phát ra dòng điện có cường độ 5A thì công suất tiêu thụ của mạch ngoài bằng 47,5 W. Tính 
[image: image297.wmf]x

 và r  của nguồn.
Đs: 12V; 0,5
[image: image298.wmf]W


[image: image786.wmf]1

x

31. Cho mạch điện như hình: nguồn 
[image: image299.wmf]x

1 và r1 = 1
[image: image300.wmf]W

; máy thu
[image: image301.wmf]x

2 = 2V; r2 = 1
[image: image302.wmf]W

; R = 8
[image: image303.wmf]W

; cường độ dòng điện chạy trong mạch là 0,4A. 

a. Tính 
[image: image304.wmf]x

1?

b. Tính hiệu suất của nguồn điện.

 Đs: 6 V; 93,33%
[image: image787.wmf]2

x

32. Cho mạch điện như hình: 
[image: image305.wmf]x

1 = 15V và r1 = 2
[image: image306.wmf]W

; 
[image: image307.wmf]x

2 = 3V; r2 = 3
[image: image308.wmf]W

; R1 = 15
[image: image309.wmf]W

; R2 = 30
[image: image310.wmf]W

; ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể. Tính:

a. số chỉ ampe kế 

b. hiệu điện thế UAB  và UAM  

                                   Đs: 0,8A; 13,4V; 5,4V
DẠNG 4. GHÉP NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ. ĐỊNH LUẬT ÔM ĐỐI VỚI CÁC ĐOẠN MẠCH.
[image: image788.wmf]2

x

 1. Cho mạch điện như hình vẽ: các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image311.wmf]x

= 3 V; r = 1
[image: image312.wmf]W

, R1 =  15
[image: image313.wmf]W

; R2 =  5
[image: image314.wmf]W

. Tính:

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

Đs: 12V; 4
[image: image315.wmf]W

; 0,5A; 2,5V
[image: image789.wmf]1

x

 2.  các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image316.wmf]x

= 4,5V; r = 1,5
[image: image317.wmf]W

, R1 =  50
[image: image318.wmf]W

; R2 =  10
[image: image319.wmf]W

; R3 =  40
[image: image320.wmf]W

; Tính:

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

c. hiệu điện thế UMN  và HĐT của mỗi nguồn.

Đs: 18V; 6
[image: image321.wmf]W

;  0,24A; 0,24A; 0,36A; 14,4V; 3,6V
[image: image790.wmf]x

 3. Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image322.wmf]0

x

= 4 V và r0 ; các điện trở R1 = 5
[image: image323.wmf]W

; R2 = R3 = 8
[image: image324.wmf]W

; UAB = 9 V. Tính:

a. cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. điện trở trong r0 của mỗi nguồn.

c. công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài và của toàn mạch.

[image: image791.wmf]x

                                           Đs: 1A; 1
[image: image325.wmf]W

; 9W; 12W.                            

 4. Cho mạch điện như hình vẽ: có n nguồn giống nhau và mắc nối tiếp với nhau, mỗi nguồn có 
[image: image326.wmf]0

x

= 4V; r0 = 1
[image: image327.wmf]W

; R1 = R2 = 1,5
[image: image328.wmf]W

.Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là 2A. Tính:

a. số nguồn n mắc nối tiếp.

b. hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện.  

c. công suất của bộ nguồn điện trong mạch.

[image: image792.wmf]x

Đs: 3 nguồn ; 2V ; 24W
 5. Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image329.wmf]1

x

= 6V, r1 = 0,5
[image: image330.wmf]W

; 
[image: image331.wmf]2

x

= 4V, r2 = 0,5
[image: image332.wmf]W

; R1 = 4
[image: image333.wmf]W

 và R2 = 15
[image: image334.wmf]W

. Tính: 

a. cường độ dòng điện trong mạch.

b. hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn.

c. công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch. 

                           Đs: 0,5A ; 5,75W; 3,75W; 5W  
[image: image793.wmf]x

 6. Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image335.wmf]0

x

= 10 V và r0 = 2
[image: image336.wmf]W

; điện trở R = 5
[image: image337.wmf]W

; Tính:

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. cường độ dòng điện qua R và qua mỗi nguồn.

c. công suất tỏa nhiệt của mỗi nguồn điện.

[image: image794.wmf]x

                         Đs: 10V; 1
[image: image338.wmf]W

;5/3A; 5/6A; 1,39W; 
 7. Cho mạch điện như hình vẽ: các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image339.wmf]0

x

= 5V; r0 = 2
[image: image340.wmf]W

; R1 = 5
[image: image341.wmf]W

; R2 = 4
[image: image342.wmf]W

. Tính:

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. cường độ dòng điện trong mạch và qua mỗi nguồn.

c. công suất của mỗi nguồn điện và cả mạch điện.

              Đs: 5V; 1
[image: image343.wmf]W

; 0,5A; 0,25A; 1,25W; 2,5W.
[image: image795.wmf]x

 8. Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image344.wmf]0

x

 và r0 = 2
[image: image345.wmf]W

; R1 = 5
[image: image346.wmf]W

; R2 = 4
[image: image347.wmf]W

. công suất tỏa nhiệt ở mạch ngoài là 12,96 W. Tính:

a. cường độ dòng điện trong mạch chính và cường độ dòng điện qua mỗi nguồn.

b.  suất điện động 
[image: image348.wmf]0

x

 của mỗi nguồn.

       Đs: 1,2A; 0,6 A; 15 V
 9. Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image349.wmf]0

x

= 4 V và r0 = 1
[image: image350.wmf]W

; R1 = 4
[image: image351.wmf]W

; R2 = 10
[image: image352.wmf]W

;

[image: image796.wmf]x

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. cường độ dòng điện qua các điện trở.

c. công suất của bộ nguồn và hiệu điện thế giữa hai cực của một nguồn điện.

                            Đs: 16V; 2
[image: image353.wmf]W

; 1A; 16W; 3,5V.
[image: image797.wmf]x

10. Các nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image354.wmf]0

x

= 2,5 V và r0 = 1
[image: image355.wmf]W

; R1 =  R2 = 6
[image: image356.wmf]W

; R3 = 4
[image: image357.wmf]W

; Tính: 

a. suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

b. cường độ dòng trong mạch chính.

c. công suất của bộ nguồn và công suất tỏa nhiệt trên R2.

Đs: 10V; 3
[image: image358.wmf]W

; 1A; 10W; 1,5 W.
[image: image798.wmf]x

11. Có hai nguồn giống nhau mỗi nguồn có 
[image: image359.wmf]0

x

 và r0 ; R = 4
[image: image360.wmf]W

; Cường độ dòng điện trong mạch chính lần lượt ở hình a là 1A; còn ở hình b là 0,8 A. Tính:
a. giá trị 
[image: image361.wmf]0

x

 và r0 của mỗi nguồn.

b. hiệu điện thế ở hai cực của mỗi nguồn điện trong mỗi hình.

                               Đs: 4 V; 2
[image: image362.wmf]W

; 2 V; 3,2 V

[image: image799.wmf]B

r


12. Các nguồn giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image363.wmf]0

x

 = 4V và r0 = 1
[image: image364.wmf]W

; R1 = 10
[image: image365.wmf]W

; R2 = R3 = 5
[image: image366.wmf]W

; Tính:

a. cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. UAB ; UAM ; UNM. 

                            Đs: 1,5A; 7,5V; 5V; 1,25V

[image: image800.wmf]a

13. (NC) Cho mạch điện như hình: 
[image: image367.wmf]x

1 = 12V và r1 = 1
[image: image368.wmf]W

; 
[image: image369.wmf]x

2 = 4V; r2 = 1
[image: image370.wmf]W

; R1 = 4
[image: image371.wmf]W

; R2 = 3
[image: image372.wmf]W

; R3 = 6
[image: image373.wmf]W

; tính:

a. cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. UAB; UAN ; UMN ; UBM .

                            Đs: 1A; 7V; 5V; 9V; –11V

[image: image801.wmf]f

14. (NC) Cho mạch điện như hình: 
[image: image374.wmf]x

1 và r1 = 1
[image: image375.wmf]W

; 
[image: image376.wmf]x

2 = 4V; r2 = 1
[image: image377.wmf]W

; R1 = 5
[image: image378.wmf]W

; R2 = 8
[image: image379.wmf]W

; cường độ dòng điện trong mạch là 1,5A. Tính:

a. hiệu điện thế UAB và giá trị 
[image: image380.wmf]x

1  
b. và công suất của 
[image: image381.wmf]x

1 và  hiệu suất của 
[image: image382.wmf]x

2.

                              Đs: 
[image: image802.png])



15. (NC) Cho mạch điện như hình: 
[image: image383.wmf]x

 và r ;  R = 4
[image: image384.wmf]W

; hiệu điện thế UAB trong hai hình có cùng giá trị và bằng 6 V. Cường độ dòng điện trong hình 1 là 2 A, còn ở hình 2 là 0,4 A. 

a. Tìm 
[image: image385.wmf]x

 và r . 

b. Tính HĐT giữa hai cực của 
[image: image386.wmf]x

 trong mỗi hình

                            Đs: 4 V; 1
[image: image387.wmf]W

 ; 2V ; 4,4 V

[image: image803.wmf]B

r


16. Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image388.wmf]1

x

= 6V, r1 = 1
[image: image389.wmf]W

; 
[image: image390.wmf]2

x

= 4V, r2 = 1
[image: image391.wmf]W

; R1 = 4
[image: image392.wmf]W

 và R2. Cường độ dòng điện trong mạch là 0,5A. Tính:

[image: image804.wmf]B

r

a. hiệu điện thế UAB ?

[image: image805.wmf]B

r

b. giá trị R2 và công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch.                                   Đs: 9 V; 14
[image: image393.wmf]W

; 5 W

17. (NC) Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image394.wmf]1

x

= 4V, r1 = 1
[image: image395.wmf]W

; 
[image: image396.wmf]2

x

= 10V, r2 = 1
[image: image397.wmf]W

; R1 = 8
[image: image398.wmf]W

 và R2. Hiệu điện thế giữa hai cực của 
[image: image399.wmf]1

x

 UAM =  5V.Tính:

a. cường độ dòng điện  trong mạch chính.

b. giá trị R2 và UMB . 

       Đs: 1A; 8
[image: image400.wmf]W

;  – 9V

[image: image806.wmf]B

r


18. (NC) Nguồn điện 
[image: image401.wmf]1

x

= 18V, r1 = 1
[image: image402.wmf]W

; 
[image: image403.wmf]2

x

, r2 và điện trở ngồi R = 9
[image: image404.wmf]W

. Nếu 
[image: image405.wmf]1

x

 và 
[image: image406.wmf]2

x

 mắc như hình 1 thì cường độ dòng điện qua R là 0,5 A, còn mắc như hình 2 thì cường độ dòng điện qua R là 2,5 A. biết 
[image: image407.wmf]1

x

 > 
[image: image408.wmf]2

x

.

a. Tính giá trị của 
[image: image409.wmf]2

x

, r2 . 

b. Tính UMN trong mỗi hình trên.

         Đs: 12V; 2
[image: image410.wmf]W

; –13V ; 7 V.

[image: image807.wmf]B

r

19. (NC) Cho mạch điện như hình: R = 3
[image: image411.wmf]W

; r1 = r2 = 1
[image: image412.wmf]W

. Công suất tỏa nhiệt trên R lần lượt ở hình 1 là 9,72 W; còn ở hình 2 là 1,08 W. 

a. Tìm 
[image: image413.wmf]1

x

 và 
[image: image414.wmf]2

x

 ( biết 
[image: image415.wmf]1

x

 > 
[image: image416.wmf]2

x

)

b. Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M và B trong mỗi hình.

                            Đs: 

[image: image808.png]


20. (NC) Cho mạch điện như hình 1 và hình 2. Dòng điện trong đoạn AB có chiều từ B đến A và có cùng độ lớn bằng 2A. Hiệu điện thế UAB = 17V ( ở hình 1)  và UAB = 5V (hình 2), điện trở r1 = r2 = 1
[image: image417.wmf]W

.

a. Tính 
[image: image418.wmf]1

x

 và 
[image: image419.wmf]2

x

.

[image: image809.png]


b. Tính UBM trong mỗi hình.

                          Đs: 15V; 6V; – 4V; 8V

21. (NC) Cho mạch điện như hình: r1 = r2 = 1
[image: image420.wmf]W

; hiệu điện thế UAB lần lượt ở hình a là 1,8V; còn ở hình b là 5,4V; Công suất tỏa nhiệt trên toàn mạch ở hình a là 0,72 W, còn ở hình b là 6,48 W.

a. Tìm 
[image: image421.wmf]1

x

 và 
[image: image422.wmf]2

x

.

b. Tính hiệu điện thế UMB trong mỗi hình.

[image: image810.png]


                             
22. (NC) Các nguồn giống nhau mắc nối tiếp, mỗi nguồn có 
[image: image423.wmf]0

x

 và r0 = 1,5
[image: image424.wmf]W

; R = 13
[image: image425.wmf]W

;  máy thu có 
[image: image426.wmf]x

/ = 5 V; r / = 1
[image: image427.wmf]W

. HĐT UAB = 15,5V. Tính: 

a. 
[image: image428.wmf]0

x

 và HĐT giữa hai cực của mỗi nguồn.

b. công suất tỏa nhiệt của cả mạch.

c  hiệu suất của máy thu.

[image: image811.bmp]             Đs: 5 V; 3,875 V; 11,25 W; 87%. 
23. (NC) Cho mạch điện như hình: 
[image: image429.wmf]x

1 = 12V; r1 = 2
[image: image430.wmf]W

; 
[image: image431.wmf]x

2 = 10V; r2 = 1
[image: image432.wmf]W

; R = 2
[image: image433.wmf]W

; Tính:

a. hiệu điện thế UAB.

b. cường dòng điện qua mỗi nhánh. 

                               Đs: 8V; 2A; 2A; 4A

[image: image812.png])



24. (NC) Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image434.wmf]x

1 = 12V; r1 = 1
[image: image435.wmf]W

; 
[image: image436.wmf]x

2 = 20V; r2 = 1
[image: image437.wmf]W

; R = 7,5
[image: image438.wmf]W

; Tính:

a. hiệu điện thế UMN.

b. cường dòng điện qua mỗi nhánh. 

[image: image813.png](=0 ]

=
o P

=



c. công suất của 
[image: image439.wmf]x

1  và của 
[image: image440.wmf]x

2 .

             Đs: 15V; 3A; 2A; 5A; 45W; 100W.

25. (NC) Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image441.wmf]x

 = 4 V; r = 2
[image: image442.wmf]W

; 
[image: image443.wmf]x

¢

 = 2 V; r’ = 1
[image: image444.wmf]W

; R = 10
[image: image445.wmf]W

; R1 = 4
[image: image446.wmf]W

.  Tính:
a.  UAB và cường dòng điện qua mỗi nhánh. 

c.  công suất của nguồn điện.

                           Đs: 3V; 0,5A; 0,3A; 0,2A; 2W
[image: image814.png]


26. Cho mạch điện như hình: 
[image: image447.wmf]x

 = 12V và r = 1
[image: image448.wmf]W

; R1 = 4
[image: image449.wmf]W

; R2 = R3 = 3
[image: image450.wmf]W

; R4 = 6
[image: image451.wmf]W

. Tính:
a. cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và số chỉ của ampe kế.

b. hiệu suất của nguồn điện.
27. Cho mạch điện như hình vẽ: 
[image: image452.wmf]x

1 = 7 V; r1= 1
[image: image453.wmf]W

; 
[image: image454.wmf]x

2 = 15V; r2 = 1
[image: image455.wmf]W

; R = 6
[image: image456.wmf]W

; R1 = 4
[image: image457.wmf]W

.  Tính:  UAB và cường độ dòng điện qua mỗi nhánh.

Đs: 12V; 3A; 2A; 1A.

28. Có 20 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có 
[image: image458.wmf]0

x

= 1,5 V; r0 = 1
[image: image459.wmf]W

 được mắc thành n dãy mỗi dãy có m nguồn mắc nối tiếp nhau. cung cấp cho mạch ngoài là một điện trở R = 5
[image: image460.wmf]W

. Xác định m và n để công suất tiêu thụ trên R là lớn nhất.

Đs: n = 2 ; m = 10
29. Có 20 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn điện có 
[image: image461.wmf]0

x

= 2V; r0 = 1
[image: image462.wmf]W

 được mắc hỗn hợp đối xứng thành n dãy, mỗi dãy có m nguồn điện mắc nối tiếp nhau. Mạch ngồi là một điện trở R = 5
[image: image463.wmf]W

, cường độ dòng điện qua điện trở R là 2 A. 

a. Tìm giá trị của m và n.

b. Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện.

Đs: n = 2; m = 10; 1,5 V
30. Có 24 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn điện có 
[image: image464.wmf]0

x

= 12V; r0 = 2
[image: image465.wmf]W

 được mắc hỗn hợp đối xứng thành n dãy, mỗi dãy có m nguồn điện mắc nối tiếp nhau. Mạch ngoài cua bộ nguồn này là 4 bóng đèn giống nhau được song song với nhau. Khi đó hiệu điện thế mạch ngoài là 60V và công suất của mạch ngoài là là 240W. Tính:
a. điện trở của mỗi bóng đèn.
b. số dãy và số nguồn trong mỗi dãy của bộ nguồn trên.
Đs: 60
[image: image466.wmf]W

; n = 4; m = 6;  
CHƯƠNG III:
DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG
DẠNG 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI

1. Đồng có điện trở suất ở 200C là 1,69.10–8 
[image: image467.wmf]W

m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,3.10 – 3 (K –1).

a. Tính điện trở suất của đồng khi nhiệt độ tăng lên đến 1400C.

b. Khi điện trở suất của đồng có giá trị 3,1434.10 – 8 
[image: image468.wmf]W

m thì đồng có nhiệt độ bằng bao nhiêu ?                             
Đs: 2,56.10–8 
[image: image469.wmf]W

m; 2200C
 2. Một dây nhôm ban đầu ở nhiệt độ 200C có điện trở suất là 2,75.10– 8 
[image: image470.wmf]W

m và có hệ số nhiệt điện trở là 4,4.10 – 3 (K –1).

a. Tính điện trở suất của nhôm khi nhiệt độ tăng lên thêm 1000C.

b. Để điện trở suất của nhôm có giá trị 4,565.10 – 8 
[image: image471.wmf]W

m thì nhiệt độ của dây nhôm có giá trị bằng bao nhiêu ?

Đs: 3,96.10–8 
[image: image472.wmf]W

m; 1700C

 3. Điện trở suất của sắt ban đầu ở 200C là 9,68.10 – 8 
[image: image473.wmf]W

m, còn khi ở nhiệt độ  2200C là 22,264.10 – 8 
[image: image474.wmf]W

m.

a. tính hệ số nhiệt điện trở của sắt.

b. Khi điện trở suất của sắt tăng lên thêm 9,438.10 – 8 
[image: image475.wmf]W

m so với ban đầu thì nhiệt độ của sắt bằng bao nhiêu ?

Đs: 6,5.10–3 K –1; 1700C

 4. Một kim loại ban đầu đang ở nhiệt độ t0 = 200C, khi nhiệt độ tăng lên đến 1500C thì điện trở suất là 4,323.10 – 8 
[image: image476.wmf]W

m, còn khi ở nhiệt độ 2200C thì điện trở suất là 5,17.10 – 8 
[image: image477.wmf]W

m. Tính điện trở suất của kim loại ở 200C và hệ số nhiệt của điện trở này ?

Đs: 2,75.10–8 
[image: image478.wmf]W

m; 4,4.10–3 K –1
 5. điện trở suất của một kim loại khi nhiệt độ tăng lên đến 2700C là 11,05.10 –8 
[image: image479.wmf]W

m, hệ số nhiệt điện trở là 4,5.10 –3 (K –1). Tính điện trở suất của kim loại khi ở nhiệt độ ban đầu 200C và khi ở 1800C.

Đs: 5,2.10–8 
[image: image480.wmf]W

m; 8,944.10–8 
[image: image481.wmf]W

m
 6. Một bóng đèn tròn (220V – 40W) có dây tóc làm bằng kim loại. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200C là R0 = 121 
[image: image482.wmf]W

. Hệ số nhiệt điện trở của dây tóc là 4,5.10 –3 (K –1). Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường.

Đs: 20200C
 7. Dây tóc của bóng đèn (220V – 200W) khi đèn sáng bình thường ở 26000C có điện trở lớn gấp 11 lần điện trở của nó ở 1000C. Tìm điện trở ban đầu của dây tóc ở 1000C và hệ số nhiệt điện trở.
Đs: 22
[image: image483.wmf]W

 ; 4.10 –3 K –1
 8. Một kim loại ở nhiệt độ 200C có điện trở suất 
[image: image484.wmf]r

0. Khi nhiệt độ tăng lên đến t1 = 1200C thì có điện trở suất 
[image: image485.wmf]r

1 = 7,6125.10 – 8 
[image: image486.wmf]W

m , còn khi ở t2 = 2200C thì có điện trở suất 
[image: image487.wmf]r

2 = 9,975.10 – 8 
[image: image488.wmf]W

m. Tìm 
[image: image489.wmf]r

0 và hệ số nhiệt điện trở của kim loại này ?  

                                                                              Đs:
 9. ở nhiệt độ 200C điện trở suất của hai  kim loại lần lượt là 
[image: image490.wmf]r

01 = 10,5.10 – 8 
[image: image491.wmf]W

m và 
[image: image492.wmf]r

02 = 5.10 – 8 
[image: image493.wmf]W

m; còn hệ số nhiệt điện trở  của chúng lần lượt là 
[image: image494.wmf]a

1 = 2,5.10 –3 (K –1)  và 
[image: image495.wmf]a

2 = 5,5.10 –3 (K –1). Hỏi ở nhiệt độ nào thì  điện trở suất của chúng bằng nhau ?

                                                                              Đs:
10. Một bóng đèn (220V – 100W) khi đèn sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc bóng đèn là 20000C. Dây tóc bóng đèn làm bằng chất có 
[image: image496.wmf]a

 = 4,5.10 –3 (K –1). Tính điện trở của đèn:

a. khi đèn sáng bình thường.

b. khi đèn không sáng ở nhiệt độ 200C.
Đs: 484
[image: image497.wmf]W

; 48,84
[image: image498.wmf]W


11. Dây tóc của bóng đèn 220V – 100W khi đèn sáng bình thường ở 24850C có điện trở lớn gấp 11,1 lần điện trở của nó ở 200C. Tìm điện trở ban đầu của dây tóc ở 200C và hệ số nhiệt điện trở.

Đs: 44 
[image: image499.wmf]W

;  4,1.10 –3 (K –1).
DẠNG 2. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG NHIỆT ĐIỆN

1. Một mối hàn của một cặp nhiệt  điện có hệ số 
[image: image500.wmf]a

T = 65
[image: image501.wmf]m

V/K được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2320C. Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện này ?

ĐS: 13,78.10(3 V

 2. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động  là 32,4 
[image: image502.wmf]m

V/K được đặt trong không khí, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 3300C thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện này có giá trị là 10,044 mV. 

a. Tính nhiệt độ của đầu mối hàn kia.

b. Để suất nhiệt động nhiệt điện có giá trị 5,184mV thì phải tăng hay giảm nhiệt độ của mối hàn đang nung một lượng bao nhiêu ? 

Đs:  200C, 1500C  
 3. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có 
[image: image503.wmf]a

T = 42
[image: image504.wmf]m

V/K đặt trong không khí ở t2 = 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ t1 thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện này là 12,6 mV.

a. Tính nhiệt độ t1 .

b. Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện khi ở 5200C.
ĐS: t1 = 3200C ; 2,1.10(3 V
 4. Một mối hàn của một cặp nhiệt điện có hệ số 
[image: image505.wmf]a

T  được đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 2520C thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện này chỉ giá trị 9,28 mV.

a. Tính hệ số nhiệt điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện này ?

b. Khi nhiệt độ của môi hàn được nung đến nhiệt độ 4230C thì suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện có giá trị bằng bao nhiêu ?

ĐS: 4.10(5 V/K ; 16,12.10(3 v
 5. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có 
[image: image506.wmf]a

T = 50,4
[image: image507.wmf]m

V/K đặt trong không khí ở 200C, còn mối hàn kia được nung nóng đến 2400C.

a. Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện.

b. Người ta tiếp tục nung nóng đầu mối hàn này lên đến nhiệt độ bao nhiêu để suất nhiệt động nhiệt điện tăng lên thêm 8,064 mV. 

( 11,088 mV; 4000C )

DẠNG 3. DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN.

ĐỊNH LUẬT FA-RA-DAY
1. Niken có khối lượng nguyên tử mol và hố trị lần lượt là 58,71 g/mol và 2. Tính khối lượng niken bám vào catôt khi cho dòng điện có cường độ 10 A chạy qua bình điện phân trong thời gian 1 giờ.

Đs: 10,95 g.

 2. Cho dòng điện có cường độ 0,1A chạy qua bình điện phân ( dd AgNO3 – Ag) . Tính thời gian điện phân để thu được 1,08 g lượng bạc thốt khỏi điện cực. Biết bạc có khối lượng nguyên tử mol và hố trị lần lượt là 108 g/mol và 1.                                                                                                  
Đs: 9650 s.

 3. Chiều dày của lớp Niken phủ lên 1 tấm kim loại d = 0,1mm sau khi điện phân trong 1 giờ. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 60 cm2. Xác định cường độ dòng điện chạy qua bình điện phân. Cho biết Niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3, A = 58 và n = 2.    

 ĐS: 4,94 A
 4.  Bề dày của lớp Niken phủ lên tấm kim loại d = 0,05 mm sau khi  cho dòng điện 2,47 A chạy qua bình điện phân. Diện tích mặt phủ của tấm kim loại là 30 cm2. Xác định thời gian dòng điện chạy qua bình điện phân. Niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 kg/m3, A = 58 và n = 2.                                                         
Đs: 30 phút

 5.  Cho dòng điện không đổi chạy qua bình điện phân đựng dung dịch đồng sunphat có điện cực anot là bằng đồng. Sau 25 phút 44 giây thì có 0,576 g đồng bám vào catôt. Để lượng đồng bám vào catôt là 1,536 g thì điện lượng lúc này có giá trị bao nhiêu ? Tính thời gian điện phân. 

Đs: 4632 C; 1 giờ 8 phút 37 giây.

 6. Một tấm kim loại đem mạ niken có diện tích bề mặt S = 120 cm2. Tính bề dày h của lớp kền mạ trên tấm kim loại khi cho dòng điện cường độ  0,3A  chạy qua bình điện phân trong thời gian 5 giờ. Cho biết nguyên tử lượng, hóa trị và khối lượng riêng của niken lần lượt là A = 58,7; n = 2 và D = 8,8.103 kg/m3.      
     
ĐS:  0,0155 mm.
 7. Đặt một hiệu điện thế 10 V vào hai đầu điện cực của một bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag) thì trong thời gian 16 phút 5 giây có 4,32 g bạc bám vào catôt. Tính điện trở của bình điện phân. Biết bạc có khối lượng nguyên tử mol và hố trị lần lượt là 108 g/mol và 1.                                                                                    
Đs: 2,5 (.

 8. Một tấm kim loại phẳng được đem mạ niken bằng phương pháp điện phân. Cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua bình điện  phân trong thời gian 30 phút Tính chiều dày của lớp niken bám trên tấm kim loại. Biết diện tích bề mặt kim loại là 40 cm2, niken có khối lượng riêng   D = 8,9.103kg/m3, A = 58, n = 2  



ĐS: 0,03mm.
 9. Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgNO3 ) có điện trở là 5 (. Anôt của bình làm bằng bạc Ag. Khối lượng bạc bám vào catôt sau 32 phút 10 giây điện phân là 8,64 g. Biết bạc có khối lượng nguyên tử mol và hố trị lần lượt là 108 g/mol và 1. Tính hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân.                        
  Đs: 20 V. 

10. Cho dòng điện chạy qua bình điện phân ( dd CuSO4 – Cu) có điện trở RB = 5( trong khoảng thời gian 28 phút 57 giây thì khối lượng của điện cực catôt tăng lên thêm 5,76 g so với ban đầu. Tính hiệu điện thế ở đặt vào hai đầu của bình điện phân. Đồng có nguyên tử lượng và hố trị là 64  và 2.                                                                 
    Đs: 50 V
11. Một nguồn điện có suất điện động và điện trở trong là 9V và 1( cung cấp cho mạch ngồi là một bình điện phân ( dd CuSO4 – Cu) có điện trở RB = 5(. Đồng có nguyên tử lượng và hố trị là 64  và 2. Tính khối lượng đồng bám vào catôt sau 25 phút 44 giây điện phân.

Đs: 0,768 g. 
12. Một nguồn điện có
[image: image508.wmf]x

 = 6 V và r = 1(  cung cấp cho mạch ngồi là một bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag) có điện trở RB. Sau 25 phút 44 giây điện phân thì  có 3,456 g bạc bám vào catôt. Tính điện trở RB. 

Đs: 2(.

13. Một nguồn điện có 
[image: image509.wmf]x

 và r = 1(, mạch ngồi là một bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag) có điện trở RB = 2 (. Sau 1 giờ 17 phút 12 giây điện phân thì có 10,368 g bạc bám vào catốt. Tính suất điện động của nguồn điện. Bạc có khối lượng nguyên tử và hóa trị là 108 và 1.                           

        Đs: 6 V.

14. Một nguồn điện có suất điện động 
[image: image510.wmf]x

 = 6 V và điện trở trong r, mạch ngồi là một bình điện phân ( ddCuSO4 – Cu) có điện trở RB = 3 (. Sau 51 phút 28 giây thì khối lượng ở điện cực catốt tăng lên thêm 1,536 g. Tính điện trở trong r của nguồn, biết đồng có nguyên tử lượng và hóa trị là 64 và 2.                                                                                                            
Đs: 1(.

15. Có 6 nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có
[image: image511.wmf]x

0 = 2 V và r0 = 1(, được mắc nối tiếp nhau, mạch ngoài là một bình điện phân (ddCuSO4 – Cu) có điện trở RB = 4 (. Tính khối lượng đồng bám vào catốt sau 2 giờ 40 phút 50 giây. Biết ACu = 64 và n = 2.                     
     Đs: 3,84 g.

16. Có 4 nguồn điện giống nhau được mắc nối tiếp, mỗi nguồn có suất điện động 
[image: image512.wmf]x

0 = 1,5 V và r0 , mạch ngồi là một bình điện phân đựng ( ddCuSO4 – Cu) có điện trở RB = 3 (. Sau 51 phút 28 giây điện phân thì có 1,536 g đồng bám vào catôt. Tính điện trở trong r0 và hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn. Biết ACu = 64 và n = 2.

Đs: 0,25(; 1,125V. 

17.  Có n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động và điện trở trong là 3 V và 0,5 ( mắc nối tiếp nhau, mạch ngồi là một bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag) có điện trở RB = 4 (. Sau 19 phút 18 giây thì có 2,592 g bạc bám vào catôt. Tính số nguồn n. Bạc có nguyên tử lượng và hố trị là 108 và 1.

Đs: 4 nguồn.

18. Có n nguồn điện giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động và điện trở trong là 2 V và 1 ( mắc nối tiếp nhau, mạch ngồi là một bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag)  nối tiếp với một điện trở R = 2
[image: image513.wmf]W

, Bđp có điện trở bình RB = 3 (. Sau 32 phút 10 giây thì có 2,16 g bạc bám vào catôt. Bạc có nguyên tử lượng và hố trị là 108 và 1. Tính số nguồn n và hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi nguồn điện.

Đs: 5 nguồn; 1V

19. Mạch điện gồm bộ nguồn có hai dãy, mỗi dãy có 4 pin nối tiếp nhau. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là 1,5V và 0,5 (. Mạch ngồi có bình điện phân ( ddAgNO3 – Ag) có điện trở RB = 4 (.

a. Để cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là 0,5 A thì phải mắc nối tiếp bình điện phân với một điện trở RX có giá trị bao nhiêu ?

b. Sau 16 phút 5 giây thì có bao nhiêu gam bạc bám vào catôt khi chưa mắc điện trở ?

Đs: 1( ; 1,296 g
20. Một bộ nguồn điện gồm 30 pin mắc thành 3 nhóm nối tiếp, mỗi nhóm có 10 pin mắc song song; mỗi pin có suất điện động bằng 0,9 V và điện trở trong r = 0,6 (. Một bình điện phân có điện trở R = 205 ( được mắc vào 2 cực của bộ nguồn nói trên. Tính khối lượng đồng bám vào catốt của bình trong thời gian 2 giờ 40 phút 50 giây. Cho biết đồng có khối lượng nguyên tử mol là A = 64 và có hố trị 2. 

 Đs: 0,0416 g.

21. Muốn mạ đồng 1 tấm sắt có diện tích tổng cộng 200 cm2, người ta dùng nó làm catốt của 1 bình điện phân đựng dung dịch CuSO4 và anốt là một thanh đồng nguyên chất, rồi cho dòng điện có cường độ I = 10A chạy qua trong thời gian t = 2 giờ 40 phút 50 giây. Tìm chiều dày của lớp đồng bám trên mặt tấm sắt. Cho biết đồng có khối lượng nguyên tử mol là A = 64, khối lượng riêng của đồng D = 8,9 g/cm3.



Đs : 1,8.10 – 2 cm

22. Điện phân dung dịch H2SO4 với các điện cực platin, ta thu được khí hidro và oxi ở các điện cực. Tính thể tích khí thu được ở mỗi điện cực (điều kiện chuẩn) nếu dòng điện qua bình điện phân có cường độ I = 5A trong thời gian t = 32 phút 10 giây.



Đs: V1 = 1120cm3 (H2);  V2 = 560cm3 (O2)

23. Bình điện phân chứa dung dịch muối sunphát kim loại (II) với điện cực anôt làm bằng chính kim loại này. Cho dòng điện có cường độ 3 A chạy qua bình trong 51 phút 28 giây thì có 2,784 g kim loại này bám vào catôt. Biết nguyên tử mol của đồng, sắt , kẽm và niken lần lượt là 64, 56, 65 và 58. xác định kim loại này ?

Đs: niken.

24. Cho một dòng điện  có cường độ 0,2 A chạy qua bình điện phân có anôt làm bằng kim loại của chất dùng làm dung dịch trong bình điện phân trong thời gian 16 phút 5 giây thì có 0,064 g chất này thoát ra ở điện cực. Xác định kim loại dùng làm điện cực trong bình điện phân, biết kim loại dùng làm anôt có hoá trị 2 và khối lượng ngyên tử mol của niken là 58, của sắt là 56, kẽm là 65 và đồng là 64.

Đs: đồng.

25. Một Bđp chứa dung dịch muối kim loại, điện cực bằng chính kim loại này. Sau khi cho dòng điện có cường độ 0,248A chạy qua bình trong thời gian 1 giờ thì khối lượng của catôt tăng thêm 1 g. Xác định kim loại dùng làm catôt. Cho biết nguyên tử lượng và hoá trị của đồng là 64 và 2; sắt là 56 và 2; bạc là 108 và 1; kẽm là 65 và 2.

Đs: bạc.
26. Nguồn có 
[image: image514.wmf]x

 và r = 1
[image: image515.wmf]W

, đèn Đ( 4V – 4W) sáng bình thường, bình điện phân (ddCuSO4 – Cu) có điện trở RB = 5 (. Tính:

a.  khối lượng đồng bám vào catôt sau 16 phút 5 s.  

b. 
[image: image516.wmf]x

 và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

c.  nhiệt lượng tỏa ra trong toàn mạch trong thời gian điện phân.

Đs : 0,32g; 10V; 9V; 9650 J
27. Một bình điện phân đựng dd CuSO4 điện cực anôt làm bằng đồng. Khi tăng cường độ dòng điện lên thêm một nửa thì khối lượng đồng bám ở catôt tăng lên thêm 0,32g sau 16 phút 5 giây điện phân. Tính cường độ dòng điện lúc đầu và khối lượng đồng bám vào ca tôt sau khi tăng dòng điện. biết đồng có khối lượng nguyên tử mol là A = 64 và có hoá trị 2.                                                       
Đs : 2A; 3A; 0,96g
28. Có 2 bình điện phân nối tiếp nhau B1(ddAgNO3 – Ag) và B2(ddCuSO4 – Cu). Sau thời gian điện phân là 1 giờ 4 phút 20 giây thì có 8,64g bạc bám vào catôt. Tính: 

a. khối lượng đồng bám vào catôt trong thời gian trên.

b. điện lượng dịch chuyển giữa hai cực trong bình B1.

c. hiệu điện thế giữa 2 cực của mỗi bình điện phân biết điện trở của B1 và B2 lần lượt là 2
[image: image517.wmf]W

 và 3
[image: image518.wmf]W

.        

                      Đs: 2,56g ; 7720C;  4V và 6V
29. Nguồn có 
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 và r = 1
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, B1(ddCuSO4 – Cu) có R1 = 2
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và B2(ddAgNO3 – Ag) có R2 = 3
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, thời gian điện phân là 32 phút 10 giây.

a. Khi K đóng. Khối lượng kim loại bám vào catôt là 1,28 g. Tính 
[image: image523.wmf]x

.

b. Khi K mở. Tính khối lượng kim loại bám vào catôt và nhiệt lượng đã tỏa ra trong mỗi bình điện phân, biết thời gian điện phân là không đổi.                                                                         
Đs : 6V; 2,16g; 0,64g
CHÖÔNG 4:                    TỪ TRƯỜNG
DẠNG 1

LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN DÂY DẪN CÓ DÒNG ĐIỆN
1. Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của các đại lượng còn thiếu trong các hình sau:





 2. Xác định đâu là cực bắc và cực nam của nam châm trong các hình sau và Giải thích?



3. Áp dụng quy tắc bàn tay trái xác định chiều của các đại lượng còn thiếu trong các hình sau:


 4. Một đoạn dây dẫn dài 20 cm, có dòng điện 5A chạy qua đặt trong từ trường đều B giữa hai cực của một nam châm hình chữ U. Biết B = 0,02T. Cho biết đâu là cực bắc, cực nam của nam châm trên ? Vì sao? Và tính độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây này. 

5. Cho dòng điện 10A chạy vào một dây dẫn được gập lại thành khung dây có dạng tam giác vuông MNP, MN = 10 cm, góc MNP = 300, vecto cảm ứng từ vuông góc mặt phẳng và có chiều như hình vẽ, B = 0,01 T. Tính lực từ tác dụng lên các cạnh của khung.

 6. Một dây dẫn dài 60 cm có dòng điện 5A chạy qua được đặt vuông góc với vectơ cảm ứng từ và B =  0,02T. Xác định chiều và độ lớn của lực từ tác dụng lên đoạn dây.

Ñs: 6.10 –2 N

 7. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn dài 50cm đặt trong từ trường có B =  0,02 T có độ lớn là 0,04N. Xác định chiều của vectơ 
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 và cường độ I chạy qua đoạn dây dẫn. Biết dây dẫn vuông góc với 
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r

.

Ñs: 4A
 8. Cho dòng điện 5A chạy qua một đoạn dây dẫn đặt vuông góc với từ trường đều B =  0,01 T thì lực từ là 0,02 N. Xác định chiều của lực từ và độ dài của đoạn dây này.

Ñs : 0,4 m
 9. Khi dòng điện 8A chạy qua dây dẫn dài 60cm đặt trong từ trường B = 0,04T thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bằng 0,096N. Xác định chiều dòng điện chạy qua dây dẫn và góc hợp bởi dòng điện I và
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.

Ñs : 300
 10. Dòng điện 10A chạy qua dây dẫn dài 60cm đặt trong từ trường B = 0,02T thì lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn bằng bao nhiêu. Xác định chiều của
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. Biết dòng điện chạy qua dây dẫn và hợp  với 
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r

một góc 300.


 11. Dòng điện 5A chạy qua dây dẫn dài 40cm đặt trong từ trường B = 0,05T. Xác định chiều và độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây. Biết góc 
[image: image529.wmf]a

 = 450.

12. Giữa hai cực của một nam châm có vectơ cảm ứng từ thẳng đứng B = 0,5 T. Người ta treo một đoạn dây dẫn dài 5 cm và có khối lượng 5g nằm ngang bằng hai sợi dây nhẹ không co dãn. Tính góc lệch của dây treo khi cho dòng điện 2A chạy qua đoạn dây.

                   [image: image530.png]



13. Giữa hai cực của một nam châm hình chữ U, người ta treo một đoạn dây dẫn dài 20 cm có khối lượng 10g bằng những sợi dây mảnh. Vectơ cảm ứng từ có phương thẳng đứng và có độ lớn B = 0,25T. Tìm cường độ dòng điện qua dây dẫn khi các dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 450. Lấy g = 10 m/s2. 

14. Trong một từ trường đều B = 0,2T có các đường cảm ứng từ nằm ngang, người ta đặt một dây dẫn dài 20 cm cũng theo phương ngang và có dòng điện I chạy qua.  Khi dây vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trọng lượng của dây là P = 0,4N sẽ cân bằng với lực từ tác dụng lên dây. Xác định dòng điện I.  

15. Hai thanh ray kim loại nằm ngang cố định, song song với nhau và cách nhau 10cm, được đặt trong từ trường đều B = 0,04 T, hướng thẳng đứng lên. Đặt thanh kim loại MN lên hai thanh trên và vuông góc nhau. Nếu nối hai thanh ray vào một nguồn điện có 
[image: image531.wmf]x

 = 12V, r = 2
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. biết điện trở của hai thanh ray và các dây nối là 4
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. Xác định chiều và độ lớn lực từ tác dụng lên thanh MN khi dòng điện qua thanh có chiều từ M đến N.

                          [image: image534.png]



DẠNG 2

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN THẲNG DÀI.

 1.  Cho dòng điện 20A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Xác định cảm ứng từ tại điểm cách dây một khoảng 5cm và vẽ Vecto cảm ứng từ tại đó. Biết dòng điện có chiều như hình vẽ.

 2. Cho dòng điện 5A chạy trong dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm M có giá trị bằng 4.10 –5 T.

a. Hỏi điểm M cách dây một khoảng là bao nhiêu? 
b. Biểu diễn vecto cảm ứng từ tại điểm M.

 3. Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí. Tại một điểm cách dây một  đoạn 10 cm có cảm ứng từ  2.10-5 T. 

a. Tính cường độ dòng điện I chạy trong dây dẫn.

b. Tăng cường độ dòng điện lên thêm 2A thì cảm ứng từ tại đó có độ lớn bằng bao nhiêu.

 4. Dòng điện 0,5A chạy qua dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí.

a. Tính cảm ứng từ tại một điểm cách dòng điện 4 cm.

b. Để cảm ứng từ tại đó bằng10 – 6 T thì dòng điện phải có cường độ bao nhiêu ? Tăng lên hây giảm xuống so với ban đầu.

 5. Một dòng điện 5A chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí.

a. Xác định độ lớn và chiều của vecto cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện I một đoạn 10 cm.

b. Tìm những điểm N mà tại đó vecto cảm ứng từ có BN = 2BM và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image536.wmf]M
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 vẽ vecto
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.

Ñs: 10 – 5 T; 5 cm

 6. Dòng điện 4A chạy trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí.

a. Xác định độ lớn và chiều của vecto cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện I một đoạn 8 cm.

b. Tìm những điểm N mà tại đó vecto cảm ứng từ có BM = 2BN  và 
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 vẽ vecto
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                                                  Ñs: 10 – 5 T; 16 cm
 7. Một dây dẫn thẳng dài có tiết diện vuông góc với phẳng hình vẽ có dòng điện I chạy qua, đặt trong không khí. Vectơ cảm ứng từ do dây dẫn gây ra tại điểm M cách dây dẫn 10 cm có độ lớn là 10 – 6 T và có chiều như hình vẽ. Xác định chiều và độ lớn của dòng điện I chạy qua dây dẫn.     

Ñs: 0,5A

 8. Cho dòng điện 10A chạy qua một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí, có tiết diện vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Xác định chiều dòng điện và độ lớn vectơ cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 4 cm.

 9. Cho dòng điện 2A chạy qua dây dẫn thẳng dài, có tiết diện và chiều như hình vẽ và đặt tại điểm O của hệ trục toạ độ Oxy. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ  B tại các điểm:

a. M ( x1 = 8cm, y1 = 6cm)

b. N ( x1 = 0, y2 = 5cm)

c. P  ( x3 = -3cm, y3 = -4cm)

d. Q ( x4 = 1cm, y3 = -3cm)

DẠNG 3

TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN TRÒN.

 1. Cho dòng điện có cường độ 4A chạy qua một vòng dây thì cảm ứng từ tại tâm vòng dây là 4.10 – 4 T. Xác định chiều dòng điện và bán kính của vòng dây.

Ñs: 6,28 cm

 2. Dòng điện I chạy qua một vòng dây có bán kính 2
[image: image541.wmf]p

 cm thì cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là 5.10 – 5T. Tính I và vẽ vecto cảm ứng từ tại tâm của vòng dây.

      Ñs: 5A

 3. Xác định chiều dòng điện chạy qua một vòng dây, biết dòng điện có cường độ I = 2A và bán kính vòng là 3,14 cm. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây.

                                                     Ñs: 4.10 – 5T

 4. Một khung dây tròn có bán kính 4
[image: image542.wmf]p

 cm, khung gồm 12 vòng dây. Dòng điện chạy qua mỗi vòng có cường độ I = 0,6A. Xác định chiều và độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của khung dây.   

                                                   Ñs: 3,6.10 – 5T
5. Một vòng dây tròn đặt trong chân không có bán kính 10cm có dòng điện I = 5A chạy qua.

a. Tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây.

b. Nếu cho dòng điện trên qua vòng dây có bán kính R/ = 0,25.R thì tại tâm vòng dây độ lớn vecto cảm ứng từ bằng bao nhiêu ?

 6. Một khung dây tròn có bán kính 5
[image: image543.wmf]p

 cm, khung dây gồm 12 vòng dây nối tiếp, cách điện và đặt trong không khí. Cho dòng điện 0,5 A chạy qua mỗi vòng  dây.

a. Xác định vectơ  cảm ứng từ tại tâm của khung dây.

b. khi cảm ứng từ tại tâm của khung là 11,3.10 – 5 T thì cường độ dòng điện qua mỗi vòng dây có giá trị bao nhiêu.

c. cảm ứng từ tại tâm của khung dây khi dòng điện đổi chiều ?

DẠNG 4

TỪ TRƯỜNG TRONG ỐNG DÂY DÀI CÓ DÒNG ĐIỆN.

1. Một ống dây dài có 6050 vòng dây cách điện quấn nối tiêp sát nhau và đặt trong không khí. Nếu cho dòng điện 1A chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 7,6.10 – 3 T.

a. Tính chiều dài của ống dây.

b. Để cảm ứng từ bên trong ống dây là 15,2.10 – 3 T thì cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây tăng hay giảm một lượng bằng bao nhiêu.  

 2. Khi cho dòng điện 10 A chạy qua một ống dây dài 0,4m đặt trong không khí thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 12,56.10 – 3 T. Tính:

a. số vòng dây quấn cách điện sát nhau trên ống dây.

b. cường độ dòng điện qua ống dây để cảm ứng từ trong ống dây giảm xuống còn 6,28.10 – 3 T.     

3. Một sợi dây đồng có lớp cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 8cm để làm một ống dây. Biết chiều dài dây quấn 314m và các vòng dây quấn sát nhau và theo 1 chiều.

a. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây khi cho dòng điện I = 0,4A chạy qua ống dây.

b. Để cảm ứng từ trong ống dây có giá trị 6,28.10 – 4 T thì phải tăng hay giảm cường độ dòng điện qua ống dây một lượng bao nhiêu so với ban đầu ?

 4. khi cho dòng điện 10 A chạy qua một ống dây dài 0,8 m gồm 800 vòng dây cách điện quấn nối tiếp, sát nhau, đặt trong không khí 

a. Tính cảm ứng từ bên trong lòng ống dây.

b. Tính cường độ dòng điện qua ống dây để cảm ứng từ trong ống dây là 9,42.10 – 3 T.

c. Nếu ống dây có đường kính là 2cm thì chiều dài của sợi dây quấn  ống dây này bằng bao nhiêu.

 5. Một ống dây dài 20 cm gồm 1200 vòng quấn sát nối tiếp và cách điện, đặt trong không khí. Cảm ứng từ trong ống dây là 7,536.10 – 3 T.

a. Tính cường độ dòng điện qua ống dây.

b. khi tăng cường độ dòng điện lên thêm một nửa thì cảm ứng từ trong ống dây bằng bao nhiêu.

 6. Khi cho cường độ dòng điện chạy qua một ống dây dài tăng gấp 1,5 lần thì cảm ứng từ của từ trường trong lòng ống dây tăng thêm một lượng 75,36.10 – 4 T. Cường độ dòng điện chạy qua ống dây khi chưa tăng có giá trị bao nhiêu ? biết rằng mỗi mét chiều dài của ống dây có 6000 vòng dây quấn nối tiếp sát và cách điện với nhau.

 7. Một sợi dây đồng có đường kính 0,5mm bên ngoài có phủ một lớp cách điện mỏng quấn quanh một ống hình trụ để tạo thành một ống dây dài 40cm. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? Biết các vòng dây quấn sát

 8. Khi cho cường độ dòng điện chạy qua một ống dây tăng lên thêm 1,5 lần thì cảm ứng từ của từ trường trong lòng ống dây thay đổi một lượng 30,144.10 – 3 T.   Cường độ dòng điện chạy qua ống dây sau khi tăng có giá trị bao nhiêu ? Biết rằng mỗi mét chiều dài của ống dây có 8000 vòng dây quấn sát và cách điện với nhau.

 9. Một dây đồng dài 32m, bên ngoài có phủ 1 lớp sơn cách điện mỏng. Sợi dây được quấn thành 1 ống dây dài 50cm và có đường kính 4cm. Cho dòng điện 0,6A chạy qua sợi dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây là bao nhiêu? Coi rằng các vòng dây sát và nối tiếp nhau.

10. Dùng một sợi dây đồng có phủ lớp sơn cách điện mỏng, quấn quanh một ống hình trụ dài 50 cm tạo thành ống dây có đường kính 4cm. khi cho dòng điện 0,1A chạy qua sợi dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu? Biết sợi dây làm ống dây có chiều dài là 63m và các vòng dây được quấn sát và nối tiếp sát nhau.

11. Một sợi dây đồng dài 48m, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng. Sợi dây được quấn thành một ống dây dài 50cm với đường kính của ống dây 3cm. Coi các vòng dây được quấn sát nhau và theo 1 chiều.

a. Tính số vòng dây quấn trên ống dây.

b. Tính cảm ứng từ trong lòng ống dây khi cho dòng điện không đổi I = 0,5A chạy qua ống dây.

DẠNG 5

TỔNG HỢP CẢM ỨNG TỪ.

1. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau trong không khí cách nhau đoạn 10 cm. I1 = 2A; I2 = 3A có tiết diện và chiều như hình vẽ.Xác định chiều và độ lớn của vecto cảm ứng từ tổng hợp tại một điểm M cách đều hai dây một khoảng 5cm.     

2. Hai dây dẫn dài vô hạn D1 D2 đặt song song nhau trong không khí cách nhau 10cm có dòng điện cùng chiều chạy qua I1 = I2 = 2A đi qua tiết diện thẳng của mỗi dây như hình vẽ. Xác định chiều và độ lớn của  vectocảm ứng từ tổng hợp tại M, biết M cách I1 20cm và cách I2 10cm.

3. Hai dây dẫn dài vô hạn D1, D2 đặt song song trong không khí cách nhau 10cm, có dòng điện cùng chiều I1 = I2 = 2 A đi qua. Tính độ lớn  của vectơ cảm ứng từ tại:

a. M cách D1 và D2  5cm.

b. N cách D1 20cm và cách D2 10cm.

c. P cách D1 8cm và cách D2 6cm.

4. Hai dây dẫn thẳng song song dài, đặt trong không khí cách nhau 8 cm. Dòng điện chạy trong 2 dây là I1 = 10A, I2 = 20A và ngược chiều nhau. Xác định chiều và độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại:

a. Điểm O cách đều mỗi dây 4cm.

b. Điểm M cách đều mỗi dây 5cm.

5. Ba dây dẫn thẳng song song dài, đặt trong không khí cách đều nhau 9 cm. Dòng điện chạy trong 2 dây là I1 =  I2 = I3 = 10A ; I1 I2 cùng chiều , I3 ngược chiều nhau như hình vẽ. Tính độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại H ; H là cách đều 3 dòng điện

6. Bốn dây dẫn thẳng dài đặt song song, tiết diện ngang ABCD tạo thành hình vuông cạnh 20 cm. Trong mỗi dây có dòng điện 2A đi qua theo chiều như hình. Xác định chiều và độ lớn vecto cảm ứng từ  tại tâm hình vuông.

Ñs:  B hướng đến AB , (AB  và B = 8.10 – 6 T
7. Dây dẫn thẳng dài có dòng I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.

a. Tính độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây 15cm.

b. Tính lực tác dụng lên 1 mét dây của dòng I2 = 10A đặt song song cách I1 15cm, I2 ngược chiều I1.          

Ñs:  2.10 –5 T;  2.10 – 4N
8. Hai dây dẫn thẳng dài song song với nhau cách một đoạn 30 cm có dòng điện cùng chiều chạy qua I1 = 5A, I2 = 10A. Tính:

a. cảm ứng từ tại điểm N cách I1 10cm và cách I2 40cm.

b. Xác định độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn dây dài 30 cm đặt tại N song song với 2 dây trên và có dòng I3 = 4A và ngược chiều.

 Ñs: 15.10 – 6 T; 18.10 – 6 N

9. Một dòng điện thẳng I1 = 6A, đặt vuông góc với mặt phẳng chứa vòng dây tròn và cách tâm O của vòng dây  một đoạn 4 cm như hình vẽ. Dòng điện tròn có cường độ I2 =2A và có bán kính 
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 cm. Xác định độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O của vòng dây.

10. dòng điện thẳng I1 = 2A cách tâm của dòng điện tròn I2 = 4A một đoạn 8 cm và trong cùng một mặt phẳng. Xác định chiều và độ lớn của vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O, biết bán kính vòng dây là 2
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 cm.

Ñs:
11. Hai vòng dây tròn bán kính R = 4
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 cm có tâm trùng nhau đặt vuông góc nhau. Cường độ trong 2 dây I1 = I2 = I = 
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A. Xác định chiều và độ lớn cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O của 2 vòng dây.

DẠNG 6

CẢM ỨNG TỪ TỔNG HỢP TẠI MỘT ĐIỂM

BẰNG KHÔNG.

1. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng cố định 6 cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 2A đi qua và ngược chiều nhau. Xác định vị trí những điểm mà tại đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.                                                       

Đs: Đó là những điểm nằm trên đường thẳng song song với I1 I2  cách I1 6cm và cách I2 12cm.

2. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song cách nhau 8 cm trong không khí. Dòng điện I1 = 1A qua tiết diện dây thứ nhất có chiều như hình vẽ. Điểm M cách dòng điện I2 một 

đoạn 10 cm. Tìm chiều và độ lớn

của dòng I2 qua dây thứ hai để

cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M bằng không.

 3. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng cố định 6 cm có các dòng điện I1 = 1A, I2 = 4A đi qua và cùng chiều nhau. Xác định vị trí những điểm mà tại đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng 0.                                                   

Ñs: 1,2 cm; 4,8 cm
 4. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song trong không khí cách nhau một khoảng cố định 6 cm có các dòng điện I1 = 2A, I2 = 8A đi qua và ngược chiều nhau. Xác định vị trí những điểm mà tại đó có cảm ứng từ tổng hợp bằng không.

 5. Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một đoạn 42 cm trong không khí, dòng điện I1 = 1,5A, I2 = 3A chạy qua mỗi dây. Xác định những điểm mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp bằng không, nếu:

a. hai dòng điện cùng chiều nhau.

b. hai dòng điện ngược chiều nhau.

 6. Hai dây dẫn thẳng dài song song nhau 

trong không khí. Dòng điện I​2​ có chiều như hình vẽ. Xác định chiều của I1 và giá trị I2 để cảm ứng từ tổng hợp tại điểm M bằng 0. Biết I1 = 1A.

Ñs:
 7. Hai dây dẫn song song mang 2 dòng điện cách nhau một đoạn d trong không khí. Xác định vị trí mà tại đó cảm ứng từ tổng hợp tại N bằng không trong các trường hợp sau:

a. I1 = 2A, I2 = 8A; ngược chiều nhau; d = 6cm.

b. I1 = 2A, I2 = 4A; cùng chiều nhau; d = 9 cm.

Ñs:
 8. dòng điện thẳng I1 cách tâm của dòng điện tròn I2 = 2A một đoạn 10 cm và trong cùng một mặt phẳng. Xác định chiều và độ lớn của I1 để vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O bằng không, biết bán kính  của vòng dây tròn  là 2
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 cm.

Ñs:
 9. Dòng điện thẳng I1 cách tâm của dòng điện tròn I2 = 2A một đoạn 5 cm và trong cùng một mặt phẳng. Xác định chiều I2 và độ lớn của I1 để vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại tâm O bằng không, biết bán kính vòng dây là 3,14 cm. 

DẠNG 7

SỰ TƯƠNG TÁC  GIỮA CÁC DÂY DẪN  KHI CÓ DÒNG ĐIỆN.

1. dây dẫn thẳng có dòng điện I1 = 10A đặt dây dẫn khác song song cách dòng I1 10 cm có dòng I2 = 5A chạy ngược chiều nhau. Tính lực từ tác dụng lên 1m dây có dòng I2, lực tương tác giữa hai dây là lực hút hay lực đẩy? Vì sao?

Đs: 10 – 4 N; lực đẩy. 

 2. Hai dây dẫn thẳng dài bằng nhau, cách nhau 10 cm trong không khí. Dòng điện chạy qua hai dây có cùng độ lớn và cùng chiều. Lực từ do dây 1  tác dụng lên 0,5 m của đoạn dây hai có độ lớn 0,01N. 

a. Tính cường độ dòng điện qua mỗi dây.

b. Để lực từ giảm đi 2 lần thì khoảng cách giữa hai dây phải tăng hay giảm một đoạn bằng bao nhiêu.

Đs: 100A; tăng 10cm
 3. Hai dây dẫn thẳng dài song song đặt cách nhau 5cm trong không khí.  Dòng điện qua 2 dây  I​1 = 2I2 = 10A và ngược chiều nhau.

a. xác định lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài mỗi dây.

b. Khi lực tương tác từ giữa hai dây giảm đi một nửa thì dòng I2 phải có cường độ bằng bao nhiêu. 

Ñs: 2.10 – 4 N; 2,5A
 4. Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song với nhau cách nhau 20 cm trong không khí. Tổng cường độ dòng điện trên hai dây là 30A. lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có độ lớn 2.10 – 4 N. Tìm cường độ dòng điện qua mỗi dây.  

Đs: 10A và 20A
 5. Cho ba dây dẫn thẳng dài bằng nhau 2m, nằm song song với nhau trong một mặt phẳng. Dòng điện I1 = 2A; I2 = I3 = 1A và có chiều như hình vẽ. Xác định độ lớn lực từ tổng hợp tác dụng lên dây có dòng điện I1.

 6. Cho hai dòng điện I1 = 2I2 = 4A chạy qua hai dây dẫn thẳng song song với nhau, có chiều như hình vẽ.Xác định độ lớn lực từ tổng hợp tác dụng lên dây thứ ba đặt tại vị trí cách đều dòng I1 và I2 một đoạn 3
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cm, có cường độ 4A và ngược chiều với dòng I1. Biết ba dây dẫn dài bằng nhau bằng 1m.

 7. Ba dây dẫn thẳng, dài đặt song song cách đều nhau và cách nhau 4 cm trong không khí. Dòng điện trong các dây có chiều như hình vẽ. I1 = 10A, I2 = I3 = 20A. Tìm độ lớn lực từ  tác dụng lên 1 mét dây của dòng I1.

 8. Ba dây dẫn thẳng dài bằng nhau, đặt song song với nhau trong cùng một mặt phẳng, có cường độ I1 = 2A, I2 = 4A I3 = 1A và có chiều như hình vẽ. a = 40cm. Xác định x để lực  từ tổng hợp tác dụng lên dây có I2 bằng không. Biết  I1 và I3 cố định.

 9. Ba dây dẫn thẳng dài cùng nằm trong một mặt phẳng có chiều dòng điện như hình vẽ. Dây 1 và dây 3 cố định, I1 = 2I3 = 4A. dây 2 tự do và I2 = 5A. Xác định chiều dịch chuyển của dây 2 và lực từ tổng hợp tác dụng lên 1m của dây 2. 

Ñs: 4.10 – 4N

10. Một khung dây hình chữ nhật ABCD, CD = 4cm, có dòng điện I1 = 10 A chạy qua khung. Dòng điện thẳng I2 = 15A nằm cùng mặt phẳng khung và song song và cách cạnh AD 2cm. Tính độ lớn lực từ  tổng hợp do I2 tác dụng lên khung.   Đs:  4.10 – 5 N 
DẠNG 8

LỰC LORENZ

 1. Một hạt prôtôn có khối lượng là 1,672.10 – 27 kg chuyển động theo quỹ đạo tròn có bán kính là 5cm trong một từ trường đều có B = 0,2T. Tính vận tốc của hạt khi chuyển động vào trong từ trường này và xác định chiều của lực lorenz.

 2. Một electron chuyển động với vận tốc 2.106 m/s vào trong từ trường đều B = 0,01 T và chịu tác dụng của lực loren f = 1,6.10 –15 N. Xác định góc hợp bởi vecto vận tốc và vecto cảm ứng từ.

 3. Xác định độ lớn điện tích của hạt mang điện bay vào trong từ trường đều B = 0,5T với vận tốc 106 m/s theo phương hợp với các đường sức từ một góc 300. Biết lực loren tác dụng lên hạt có độ lớn 8.10 – 14 N.                   

Ñs:  3,2.10 –19 C. 

 4.  Một hạt mang điện tích –2.10 –10 C và khối lượng 8.10 –19 kg bay vào trongtừ trường đều B = 0,08T theo phương vuông góc với các đường sức từ với vận tốc 4.105m/s. 

a. Xác định độ lớn và vẽ chiều của lực từ tác dụng lên hạt khi nó chuyển động trong từ trường này ? 

b. Tính bán kính quỹ đạo của hạt mang điện.

 5. Một hạt mang điện 3,2.10–19 C và có khối lượng m = 6,67.10–27 kg ban đầu có vận tốc không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106 V. Sau khi tăng tốc, hạt bay vào từ trường đều B = 0,5 T theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Tính:
a. vận tốc của hạt ( khi nó bắt đầu bay vào từ trường.

b. độ lớn lực Lorenx tác dụng lên hạt (.     

 6. Một hạt mang điện tích q = 4.10–10C chuyển động với vận tốc 2.105m/s trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với các đường sức từ. Lực lorenx tác dụng lên hạt đó có giá trị 4.10 – 5 N. Tính cảm ứng từ B và khối lượng của hạt, biết bán kính là 5cm. 

Ñs: 0,5T.

 7. Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều. Mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.10 6m/s thì lực Lorenx tác dụng lên hạt là f1 = 2.10–6N. Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107m/s thì lực Lorenx f2 tác dụng lên hạt có giá trị là bao nhiêu ?   

 Ñs:  5.10–5N 

 8. Một hạt mang điện 3,2.10–19 C và có khối lượng m = 6,67.10–27 kg ban đầu có vận tốc không đáng kể được tăng tốc bởi hiệu điện thế U = 106 V. Sau khi tăng tốc, hạt bay vào từ trường đều B = 1,8 T theo phương vuông góc với các đường cảm ứng từ. Tính:
a. vận tốc của hạt ( khi nó bắt đầu bay vào từ trường.

b. độ lớn lực Lorenx tác dụng lên hạt.       

Ñs: 9,8.106m/s; 5,64.10–12N

 9. Một hạt có điện tích e khối lượng m, bay vào trong từ trường đều với vận tốc v. Phương của vận tốc vuông góc với đường sức từ và có quỹ đạo là đường tròn và mặt phẳng quỹ đạo vuông góc với đường cảm ứng từ B. Biết  m = 1,76.10 –27kg, e = 1,6.10 –19 C, V = 2.106 m/s , B = 0,4T. 

a. Tính bán kính R của đường tròn quỹ đạo.

b. Tính chu kỳ chuyển động của hạt trong từ trường.

 Ñs:  5,5cm
10. Một hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn với bán kính 5m dưới tác dụng của từ trường B = 10-2 T. Biết khối lượng của hạt prôtôn là 1,672.10 – 27 kg. Tính:

a. Tốc độ của prôtôn.

b. Chu kỳ chuyển động của prôtôn.

11. Một hạt prôtôn không vận tốc đầu được tăng tốc qua hiệu điện thế 100V, Sau đó bay vào miền có từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường sức. Khi đó quỹ đạo của nó là đuờng tròn có bán kính R1 = 30 cm. Nếu thay hạt prôtôn bằng hạt nhân Hêli với cùng điều kiện ban đầu thì hạt Hêli có bán kính bao nhiêu ? Biết khối lượng của hạt prôtôn là 1,672.10 – 27 kg và Hêli là 6,67.10 – 27 kg.

12. Một hạt mang tích điện dương chuyển động thẳng đều với vận tốc V đến gặp miền có từ trường đều và điện trường đều ( miền có đóng khung trên hình). 

Vectơ vận tốc  
[image: image550.wmf]v
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nằm trong mặt phẳng hình vẽ và vuông góc với vectơ 
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. Vectô 
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 vuông góc vectơ 
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. Tính E để cho quỹ đạo của hạt vẫn là đường thẳng trong từ trường. Đồng thời chỉ rõ phương và chiều của vectơ
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. Áp dụng số: v = 5.106m/s , B = 2.10-4T.   

Ñs: 103 V/m

DẠNG 9
MOMENT NGẪU LỰC TỪ TÁC DỤNG LÊN KHUNG DÂY CÓ DÒNG ĐIỆN CHẠY QUA.

1. Một khung dây phẳng có diện tích 20 cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10 – 4 T. Khi cho dòng điện 0,5A chạy qua khung thì momen ngẫu lực từ cực đại tác dụng lên khung bằng 4.10 – 5 N. Tính số vòng dây quấn trên khung.    

Đs: 100 vòng

 2. Một khung dây phẳng hình vuông có cạnh 5 cm có dòng điện 2A chạy qua, được đặt trong từ trường đều B = 0,3T. Các đường cảm ứng từ vuông góc với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung.  

Đs: 15.10 – 4 Nm
 3. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước (20cm x 15cm) gồm 10 vòng dây quấn nối tiếp sát nhau. Cho dòng điện có cường độ 2A chạy qua mỗi vòng dây và khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều nằm ngang B = 0,5T. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây khi các đường cảm ứng từ song song với mặt phẳng của khung.

 4. Khung dây hình chữ nhật có diện tích 25cm2 gồm 10 vòng nối tiếp có dòng điện 2A đi qua mỗi vòng. Khung dây đặt thẳng đứng trong từ trường đều có B nằm ngang, B = 0,3T. Tính mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung khi:

a. vecto cảm ứng từ song song với mặt phẳng khung dây.

b. vecto cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây.

 5. Khung dây hình chữ nhật kích thước (20cm x 5cm) gồm 500 vòng nối tiếp có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng. Dòng điện 0,4 A đi qua mỗi vòng dây và đặt trong từ trường đều có B nằm ngang, góc (
[image: image555.wmf],

Bn

r

r

) = 300, B = 0,5T. Tính mômen ngẫu lực từ đặt lên khung. 

 6. Một khung dây tròn có bán kính 5cm gồm 75 vòng được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,25T. Mặt phẳng của khung hợp với đường sức từ một góc 600. Tính momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung. Biết mỗi vòng dây có dòng điện 8A chạy qua.

 7. Một khung dây hình chữ nhật có cạnh này dài gấp đôi cạnh kia đặt trong từ trường đều B = 0,5T. Mặt phẳng khung song song với các đường cảm ứng từ thì momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có độ lớn bằng 0,02 Nm. Biết dòng điện chạy trong khung là 2A. Tính các cạnh của hình chữ nhật này.

Đs: 10 cm và 20 cm
 8. Khung dây hình chữ nhật kích thước (10cm x 5cm) gồm 20 vòng nối tiếp có thể quay quanh cạnh AB thẳng đứng. Dòng điện 1A đi qua mỗi vòng dây và đặt trong từ trường đều có B nằm ngang, góc (
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) = 300, Tính mômen ngẫu lực từ đặt lên khung là 0,025 Nm. tính B ? 

Đs: 0,5T 

CHƯƠNG V:     CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ   

DẠNG 1

TỪ THÔNG.HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ.

1. Một khung dây có 10 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 20 cm2, đặt khung trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,02 T. Tính từ thông xuyên qua khung dây, biết vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vectơ 
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 một góc 600.                    

   Ñs: 2.10 – 4 Wb

 2. Một khung dây phẳng có diện tích 5 cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,01 T. Mặt phẳng khung dây hợp với vectơ 
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 một góc 300. Tính từ thông qua diện tích S.                      

          Ñs: 2,5.10 – 6 Wb
 3. Một khung dây hình vuông cạnh dài 5 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 4.10 – 4 T. Từ thông qua khung có giá trị bằng 10 – 6 Wb. Tính góc hợp bởi vectơ cảm ứng từ 
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 và vectơ pháp tuyến của hình vuông này.                                                  

                            Ñs: 
[image: image560.wmf]a

 = 00 

 4. Một khung dây gồm 10 vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 2.10 – 2 T. từ thông qua khung dây có giá trị lớn nhất là 5.10 – 4 Wb. Tính diện tích của mỗi vòng dây ?               

      Ñs: 25 cm2 

 5. Khung dây hình chữ nhật có kích thước (2cm x 3cm) gồm 20 vòng dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. khi vectơ pháp tuyến của khung tạo với vectơ 
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 một góc 600 thì từ thông xuyên qua khung là 2,4.10 – 4 Wb. Tính cảm ứng từ B của từ trường.

  Ñs: 4.10 – 2 T 
 6. Một khung dây tròn có đường kính 20 cm gồm 5 vòng dây được đặt trong từ trường đều có B = 0,01 T. Mặt phẳng của khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ 
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r

 một góc 300. Tính từ thông qua khung dây.

 Ñs: 7,85.10 – 4 Wb

 7. Một khung dây hình vuông được quay đều trong từ trường đều có cảm ứng từ 4.10 – 4 T. từ thông qua 20 vòng dây của khung đạt giá trị cực đại là 2,88.10 – 5 Wb. Tính cạnh của hình vuông này.

   Ñs: 6 cm

 8. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước ( 4cm x 5cm) đặt trong từ trường đều có B = 3.10 – 3 T. Khi mặt phẳng khung dây hợp với vectơ cảm ứng từ 
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 một góc 450 thì từ thông qua khung dây là 50,91.10 – 6 Wb. Tính số vòng trên khung dây.                 

   Đs: 12 vòng 

 9. Một khung dây có 50 vòng, diện tích mỗi vòng là 400 mm2. khung dặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,02 T. Khi từ thông xuyên qua khung có giá trị là 2.10 – 4 Wb thì mặt phẳng của khung hợp với vectơ cảm ứng từ 
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 một góc bao nhiêu ?          

                                  Ñs: 30 0 

10. Một khung dây hình chữ nhật gồm 8 vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 4.10–2 T. Tính các cạnh của khung dây, biết cạnh này hơn cạnh kia 1 cm và từ thông cực đại qua khung có giá trị 6,4.10 – 4 Wb.                        

                              Ñs: 4cm; 5cm
11. Một sợi dây đồng tiết diện ngang là S0 = 5mm2 quấn thành vòng dây có đường kính d = 20cm, đặt vuông góc với 
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của từ trường đều. Tính  tốc độ biến thiên 
[image: image566.wmf]B
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 của cảm ứng từ khi dòng điện cảm ứng trong vòng dây I = 2A, điện trở suất của đồng là ( = 1,75.10 – 8 (m.
Ñs: 0,14 T/s.

12. Một khung dây hình tròn diện tích 10 cm2, gồm 20 vòng dây. Khung dây đặt trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với mặt phẳng khung dây và B = 0,03 T.

a. Tịnh tiến khung dây trong từ trường thì từ thông qua khung dây biến thiên như thế nào?

b. Quay khung dây 1800 xung quay một trong các đường kính của khung dây. Tính độ biến thiên của từ thông qua khung.

Đs: Không đổi ; 
[image: image568.wmf]±

12.10 –4 Wb.

13. Một khung dây phẳng có diện tích 20 cm2 gồm 10 vòng dây được đặt trong từ trường đều, vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung một góc 300 và có độ lớn B = 2.10 – 4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01s. Tính suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thời gian thay đổi trên.              Đs: 2.10 – 4 V
14. Một khung dây hình vuông có cạnh 5 cm đặt trong từ trường đều B = 2,5.10 – 4 T sao cho vectơ 
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 song song cùng chiều với vectơ pháp tuyến của khung. Suất điện động cảm ứng có giá trị 6,25.10 – 2 V trong thời gian 10–3s từ trường giảm đều xuống đến 0. Tính số vòng dây trên khung dây.                                                          

Đs: 100 vòng.
15. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước ( 5cm x 6 cm) gồm 20 vòng dây, đặt trong từ trường đều B sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phẳng khung. Suất điện động cảm ứng có giá trị 6.10 – 4 V khi người ta tăng đều B từ 2.10 – 4 T lên đến 4.10 – 4 T. Tính:

a. từ thông qua khung dây khi chưa tăng cảm ứng từ.

b. khoảng thời gian thay đổi cảm ứng từ nói trên.

Ñs: 12.10 – 6 Wb; 0,02s.

16. Một khung dây tròn, phẳng, bán kính 10cm gồm 50 vòng được đặt trong từ trường đều. Cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 600. Lúc đầu cảm ứng từ có giá trị 0,05T. Tìm suất điện động cảm ứng trong khung nếu trong khoảng 0,05s cảm ứng từ tăng đều lên gấp đôi.

17. Khung dây phẳng gồm1000 vòng, diện tích mỗi vòng 20cm2 có trục song song với 
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 của từ trường đều. Tính độ biến thiên (B của cảm ứng từ trong thời gian (t = 10 –2s khi có suất điện động cảm ứng 10V xuất hiện trong khung dây.                                          Đs: 0,05 T
18. Một khung dây hình chữ nhật gồm 100 vòng dây có điện trở là 4
[image: image571.wmf]W

. Diện tích mặt phẳng của khung dây là 0,01m2. Khung dây đặt trong từ trường có
[image: image572.wmf]B

r

 cùng chiều với pháp tuyến của mặt phẳng khung. Cho cảm ứng từ B giảm đều từ 0,4 T xuống còn 0,2 T trong  0,1s.

a. Tính độ lớn suất điện động cảm ứng và cường độ dòng điện xuất hiện trong khung dây trong thời gian trên.

b. Xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây.                                     Đs: 2V, 5A
19. Từ thông 
[image: image573.wmf]f

 qua một khung dây biến đổi theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị như  hình bên. Khung dây có điện trở 0,5(. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự biến đổi của dòng điện cảm ứng trong khung theo thời gian. 

20. Gọi ( là từ thông qua diện tích giới hạn bởi một mạch kín. Biến thiên của ( theo thời gian t được biểu diễn bằng biểu thức ( = 0,08.(2 - t) (Wb;s) (biểu thức trên cho biết ( biến thiên đều đặn theo thời gian t). Điện trở của mạch điện r = 0,4 (. Tính cường độ dòng điện trong mạch từ lúc ban đầu t1 = 0s đến lúc t2 = 5s. 

21. Một khung dây hình chữ nhật có kích thước (4 cm x 6 cm) gồm 20 vòng dây được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B. Khi vectơ cảm ứng từ 
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 hợp với mặt phẳng khung một góc 300 thì từ thông xuyên qua mỗi vòng có giá trị là 4,8.10 – 2 mWb. 

a. Tính cảm ứng từ B của từ trường.

b. Tính từ thông cực đại qua khung dây trên.

22. Một khung dây MNPQ cứng phẳng, diện tích 2,5 dm2, gồm 10 vòng dây. Khung dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có chiều như hình a. Cảm ứng từ biến thiên theo thời gian như đường biểu diễn hình b.

a. Tính độ biến thiên của từ thông xuyên qua khung dây kể từ lúc t = 0 đến lúc t = 0,4 s.

b. Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng và chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung.

23. Cho hệ thống như hình. Khi nam châm đi lên, dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn có chiều nào? Vòng dây sẽ chuyển động theo chiều nào.


24. Một nam châm thẳng được đưa lại gần một  vòng dây dẫn như hình vẽ. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây ? Vòng dây sẽ di chuyển về phía nào ? Vì sao ?

25. Trong hình bên, hình tròn tâm O biểu diễn miền trong đó có từ trường đều B = 2.10 –2 T, vectơ cảm ứng từ 
[image: image575.wmf]B

r

 vuông góc với hình tròn. Một khung dây hình vuông cạnh a = 5 cm ngoại tiếp hình tròn tâm O. Tính từ thông qua khung dây.    

Ñs: 39,25.10 – 6 Wb

26. Dùng định luật Lenxơ xác định chiều dòng điện cảm ứng trong khung dây dẫn trong các trường hợp sau:

a. đưa một nam châm thẳng lại gần và xuyên qua khung dây. (h.1)

b. đưa khung dây ra xa dòng điện thẳng. (h.2)

c. kéo cho khung hình chữ nhật ngày càng dẹp đi ( chu vi không đổi). ( h.3)

DẠNG 2

SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG ĐOẠN DÂY CHUYỂN ĐỘNG.
1. Một thanh dẫn điện có chiều dài 20 cm chuyển động với vận tốc 5 m/s trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10 – 5 T. Vectơ vận tốc của thanh vuông góc với vectơ cảm ứng từ 
[image: image576.wmf]B
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. Tính suất điện động cảm ứng trong thanh.                                                         Đs: 5.10 – 4 V
 2. Một thanh dẫn điện dài 50 cm chuyển động với vận tốc 2 m/s trong từ trường đều vectơ vận tốc vuông góc với thanh , vectơ 
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 vuông góc với thanh và hợp với 
[image: image578.wmf]v
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 một góc 300, suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh có độ lớn 0,2 V. Tính cảm ứng từ B.       

      Ñs: 0,4 T
 3. Một dây dẫn có chiều dài 20cm chuyển động với vận tốc 18 km/h theo phương vuông góc với
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của từ trường đều có B = 0,5 T. Tính từ thông qua diện tích mà dây quét trong thời gian (t = 1s và suất điện động xuất hiện ở 2 đầu dây.                     

                 Ñs: 0,5 Wb; 0,5 V.

 4. Một thanh kim loại MN dài 20 cm chuyển động với vận tốc 1 m/s theo phương vuông góc các đường sức từ và vectơ 
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 vuông góc với thanh trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,3 T, hai đầu thanh được nối với một điện kế có điện trở R = 2
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. Bỏ qua điện trở của dây nối và thanh MN. Tính cường độ dòng điện qua điện kế.

                                                                                     Ñs:
 5. Một thanh dẫn điện dài 40 cm chuyển động tịnh tiến trong từ trường có B = 0,4T. Vectơ vận tốc của thanh hợp với các đường sức từ một góc 300. Một vôn kế nối với hai đầu thanh chỉ 0,2 V. Tính vận tốc dịch chuyển của thanh.                                                         

 Ñs: 2,5 m/s
 6. Một thanh dẫn điện MN dài 80 cm chuyển động tịnh tiến đều trong từ trường đều B =  0,06 T với vận tốc 50 cm/s. Vectơ  vận tốc 
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 của thanh vuông góc với thanh. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh là 0,012 V. Vectơ cảm ứng từ 
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 vuông góc với thanh và hợp với 
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 góc 
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. Xác định góc 
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.                                       Ñs: 300 
 7. Một thanh kim loại CD dài 80 cm chuyển động đều trong từ trường đều B = 0,06 T, vectơ 
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 vuông góc với thanh, vectơ 
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 vuông góc với thanh và hợp với vectơ 
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 một góc 300. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh là 0,012 V.

a. Tính vận tốc v của thanh.

b. Nối hai đầu thanh với một điện trở R = 5
[image: image590.wmf]W

 thì cường độ dòng điện qua thanh bằng bao nhiêu, bỏ qua điện trở của thanh và dây nối.

Ñs: 0,5m/s; 2,4 mA

 8. Một thanh kim loại MN dài 20 cm được kéo trượt đều trên hai thanh ray kim loại nằm ngang như hình. Các ray nối với nhau bằng điện trở R = 1,5 (. Vận tốc của thanh là V = 6 m/s. Hệ thống đặt trong từ trường đều B thẳng đứng B = 0,4 T. Bỏ qua điện trở ray và thanh MN. 

a. Tìm cường độ dòng điện cảm ứng qua R.  

b. Xác định chiều dòng điện qua R và cho biết M là cực âm hay là cực dương. Vì sao ? ( Đs: 0,32 A)
 9. Cho mạch điện như hình, nguồn E = 1,5V ; r = 0,1 ( ; thanh dẫn MN dài 1m và có RMN = 2,9 (, 
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 vuông góc khung dây, hướng từ trên xuống và B = 0,1T. Điện trở của ampe kế và 2 thanh ray không đáng kể. Thanh MN trượt không ma sát trên 2 đường ray

a. Tìm số chỉ của ampe kế và lực từ đặt lên MN khi MN đứng yên.

b. Tìm số chỉ của ampe kế và lực điện từ đặt lên MN khi MN chuyển động đều sang phải với vận tốc v = 3m/s.

c. Muốn ampe kế chỉ 0 thì thanh MN phải chuyển động về hướng nào với vận tốc bao nhiêu ?

Đs:  0,5A; 0,05N; 0,6A; 0,06N; 15m/s sang trái.

10. Thanh đồng MN khối lượng  m = 2g trượt đều không ma sát với vận tốc 5m/s trên 2 thanh đồng thẳng đứng song song cách nhau khoảng  50 cm trong từ trường 
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 nằm ngang và có chiều như hình, B = 0,2T. Bỏ qua điện trở các thanh và điện trở tiếp xúc. Cho g = 10m/s2. Tính:

a. độ lớn suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh MN.

b. độ lớn lực điện từ, xác định chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng.

c. điện trở R.                              

        Ñs: 0,5V;  2.10 –2 N, 0,2A;  2,5 (.

11. Thanh dẫn MN dài 15cm chuyển động với vận tốc v vuông góc trong từ trường đều B = 0,5T trên hai thanh ray bằng kim loại. Hai đầu thanh ray nối với điện trở R = 5 
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. Dòng điện có cường độ 0,45A và có chiều như hình vẽ. Bỏ qua điện trở dây nối và thanh.

10. Một ống điện dài đặt trong không khí được quấn 2000 vòng cho mỗi met chiều dài ống dây. ống có thể tích 500 cm3. Dòng điện biến đổi qua ống từ 0 tăng lên đều đến 5A trong khoảng thời gian 0,05s. 

a. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

b. Tính từ thông xuyên qua mỗi vòng dây khi dòng điện có cường độ 5A. Tính năng lượng từ trường bên trong ống dây lúc này.

a. Cho biết M là cực dương hay cực âm ? Vì sao ?

b. Tính hiệu điện thế giữa  UMN ?

c. Xác định chiều chuyển động của thanh MN và tính vận tốc v.


12. Hai thanh kim loại đặt song song nhau và nằm ngang. Thanh kim loại MN dài 50 cm có điện trở R = 0,4
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 chuyển động trong từ trường đều v = 0,5m/s và 
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 vuông góc khung dây, hướng từ trên xuống và B = 2T. Nguồn điện có suất điện động E = 1,5V; r = 0. Điện trở của ampe kế và 2 thanh ray không đáng kể.

a. Xác định chiều và độ lớn dòng điện cảm ứng qua thanh.

b. Tính số chỉ của ampe kế và lực từ tác dụng lên đoạn MN.

Ñs: 2,5A; N ( M; 2,5 N

13. KT). Cho mạch điện: nguồn có E = 1,5V ; r = 0,5 ( ; thanh dẫn MN dài 1m và có điện trở RMN = 2,5 (,  vectơ 
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 vuông góc khung dây, hướng từ trên xuống và B = 0,1T. Điện trở của ampe kế và 2 thanh ray không đáng kể. Thanh MN trượt không ma sát trên 2 đường thanh dẫn, song song cùng nằm trong mặt phẳng ngang.

 a. Khi thanh MN đứng yên, tìm số chỉ của ampe kế và xác định (độ lớn và vẽ) lực từ đặt lên MN.

b. Tìm số chỉ của ampe kế và hiệu điện thế UMN , khi thanh MN chuyển động tịnh tiến đều sang phải với vận tốc 3m/s.
DẠNG 3

HIỆN TƯỢNG TỰ CẢM. NĂNG LƯỢNG TỪ TRƯỜNG

1. Một ống dây dài 50cm, có 1000 vòng dây. Diện tích tiết diện ngang của ống là 20cm2. Tính 

a. độ tự cảm của ống dây đó. 

b. năng lượng từ trường trong ống dây khi cho dòng điện có cường độ 2 A chạy qua ống dây.



 2. Một ống dây thẳng dài 30cm gồm 1500 vòng dây quấn sát nhau, đường kính ống dây là 2cm

a. Tính độ tự cảm của ống dây?

b. Cho biết trong khoảng thời gian 0,01s cường độ dòng điện chạy qua ống dây giảm đều đặn từ 1,5A đến không. Tính suất điện động cảm ứng trong ống dây.                                                                    

        Ñs:  3.10 –3 H; 0,45 V

 3. Ống dây có độ tự cảm 0,6 H cho dòng điện giảm đều từ 0,2A đến 0 trong khoảng thời gian 0,2 phút. Tính suất điện động tự cảm trong khoảng thời gian có dòng điện I qua mạch.                                                          

Ñs: 0,01 V
4. Một ống dây dài 40cm, bán kính 2cm, có 2000 vòng dây. Tính năng lượng của từ trường bên trong ống dây khi có dòng điện cường độ 5A qua ống dây đó.                                                                                           

Ñs: 0,2 J

 5. Dòng điện qua ống dây không có lõi sắt biến đổi đều theo thời gian. Trong thời gian 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 1A đến 2A. suất điện động tự cảm trong ống dây bằng 20V. Tính hệ số tự cảm của ống dây và độ biến thiên năng lượng của từ trường trong ống dây. 

Ñs:  0,2 H; 0,3 J

 6. Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây. Đường kính của ống dây bằng 2 cm. Cho một dòng điện biến đổi đều theo thời gian chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s dòng điện tăng từ 0 đến 1,5A. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.                                                                                    

Ñs: 0,74 V
 7. Cho một ống dây có độ tự cảm L = 0,05 H. Cường độ dòng điện I trong ống dây đó biến thiên đều đặn theo thời gian t và có biểu thức I = 0,04(5-t), trong đó I đo bằng A, t đo bằng s. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.   

 8. Cho một ống dây dài có độ tự cảm L = 0,5H, điện trở thuần R = 2(. Khi cho dòng điện cường độ I qua ống dây thì năng lượng từ trường tích lũy trong ống là W = 10J. Tính cường độ dòng điện qua ống dây và công suất toả nhiệt trên ống dây.

 9.  Một ống dây dài 40 cm, đường kính 4 cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây có dòng điện 1A chạy qua.

a. Tính cảm ứng từ và năng lượng từ trường trong ống dây.

b. Tính từ thông xuyên qua ống dây.

c. Sau khi ngắt ống dây ra nguồn điện. Tính suất điện động cảm ứng trong ống dây. Biết rằng từ thông qua ống dây giảm đều từ giá trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,01s. 

Ñs: 126.10 –5 T; 31,6.10 –5 J ; 632.10 –6 Wb; 0,063 V.

10. Một ống điện dài đặt trong không khí được quấn 2000 vòng cho mỗi met chiều dài ống dây. ống có thể tích 500 cm3. Dòng điện biến đổi qua ống từ 0 tăng lên đều đến 5A trong khoảng thời gian 0,05s. 

a. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây.

b. Tính từ thông xuyên qua mỗi vòng dây khi dòng điện có cường độ 5A. Tính năng lượng từ trường bên trong ống dây lúc này.

11. Một ống dây điện hình trụ có chiều dài 31,4 cm và có độ tự cảm 8 mH gồm 1000 vòng dây quấn sát được đặt trong không khí. 

a. Tính diện tích của mỗi vòng dây ?   

b. Tính năng lượng từ trường của ống dây khi cho dòng điện 0,4 A chạy qua ống dây?        

                                                              Ñs: 20 cm2 ; 6,4.10 – 4 J 

12. Khi cho dòng điện i chạy qua ống dây thì năng lượng từ trường trong ống dây là 4.10 – 4 J và từ thông qua ống có giá trị 2.10 – 3 Wb. Tính cường độ dòng điện i và độ tự cảm của ống dây.                      

Ñs: 0,4 A ; 5.10 –3 H

13. Suất điện động tự cảm 1,5 V xuất hiện trong một cuộn cảm có độ tự cảm 25 mH, khi cường độ dòng điện giảm đều từ giá trị i xuống O trong khoảng thời gian 0,01 s. Tính cường độ dòng điện i.                        

Ñs: 0,6 A

14. Một ống dây hình trụ đặt trong không khí có chiều dài 0,2m, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 100 cm2 

a. Tính độ tự cảm của ống dây.

b. Cho dòng điện qua cuộn dây trên tăng đều từ 0 đến 5A trong thời gian 0,1s. Tính suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây.

c. Khi cường độ dòng điện trong ống dây bằng 5A thì năng lượng từ trường của ống dây bằng bao nhiêu.

Ñs: 6,25.10 – 2 H; 3,14V ; 0,758 J

15. Một ống dây hình trụ đặt trong không khí có chiều dài 62,8cm, có 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là 50 cm2 , cho dòng điện có cường độ 4A chạy trong ống dây.

a. Tính cảm ứng từ bên trong ống dây.

b. Xác định từ thông qua ống dây và suy ra  độ tự cảm của ống dây.

Ñs: 8.10 – 3 T ; 0,04 Wb ; 0,01 H

CHƯƠNG VI:            KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
DẠNG 1

HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG.
1. Chiết suất của thủy tinh là 
[image: image597.wmf]2

 và của không khí là 1. Tính góc khúc xạ của một chùm tia sáng hẹp với góc tới i = 300 khi:

a. đi từ không khí vào thủy tinh.         b. đi từ thủy tinh vào không khí.          

Ñs: 20,70; 450 
 2.  Khi chiếu một chùm tia sáng song song vào mặt thủy tinh dưới góc tới  600 thì góc khúc xạ trong thủy tinh là 350. Tốc độ truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s.

a. Tính chiết suất n  tấm thủy tinh.

b. Tính tốc độ truyền của ánh sáng trong thủy tinh. 

Ñs:  1,5; 2.108 m/s 

 3. Chiếu một tia sáng từ không khí vào trong nước khi tia tới hợp với mặt nước một góc 600  , biết nước có chiết suất tuyệt đối là 1,5. Tốc độ truyền của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s.

a. Tính góc khúc xạ của tia sáng trong nước.

b. Tính góc lệch giữa phương tia tới so với phương tia khúc xạ.

c. Tính tốc độ truyền của ánh sáng trong nước. 

 4. Chiếu một tia sáng từ không khí vào mặt nước, chiết suất của nước là 1,5 dưới góc tới 450.

a. Tính góc khúc xạ có giá trị bao nhiêu?.

b. Tính góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ ?

 5. Chiếu một chùm tia song song từ không khí  tới mặt một khối chất trong suốt  với góc tới 450 thì góc lệch giữa phương tia tới so với phương tia khúc xạ là 130 . 

a. Tính chiết suất n của khối chất này.

b. Khi tăng góc tới lên thêm 150 thì góc lệch giữa phương tia tới so với phương tia khúc xạ tăng hay giảm bao nhiêu so với ban đầu ?    

Đs:  4/3; tăng 6,50 

 6. Phải chiếu một tia sáng từ không khí vào khối thủy tinh dưới góc tới bằng bao nhiêu để góc khúc xạ trong thủy tinh là 450, thủy tinh có n = 4/3. Tính góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ ?

 7. Tính góc khúc xạ trong thủy tinh khi chiếu một tia sáng từ không khí vào thủy tinh với góc hợp bởi phương tia tới với pháp tuyến tại điểm tới là 300, biết thủy tinh có chiết suất là 4/3.

 8. Chiếu một tia sáng từ không khí dưới góc tới 600 đến mặt phân cách của một khối chất trong suốt có chiết suất 
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. Tính góc hợp bởi phương của tia khúc xạ với mặt phân cách giữa hai môi trường

 9. Một thợ lặn ở dưới nước nhìn thấy Mặt trời ở độ cao 600 so với đường chân trời. Biết chiết suất của nước là n = 4/3. Tính:

a. góc tới của tia sáng từ Mặt trời tới mặt nước.

b. độ cao thực của Mặt trời so với đường chân trời.   

Ñs: 420 ; 480 

10. Chiếu một tia sáng tới gặp khối thủy tinh có chiết suất n = 
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 dưới góc tới 600. một phần của tia sáng phản xạ trở lại không khí, còn một phần bị khúc xạ vào thủy tinh. Tính góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ.   

Ñs: 900
11. Một tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất 
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 ra không khí. Biết rằng góc giữa tia phản xạ và tia tới là 600.

a. Tính góc khúc xạ r 

b. Tính góc lệch giữa phương tia tới so với phương tia khúc xạ.

12. Một tia sáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí thì góc khúc xạ trong không khí là 600. Tính  n để tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. 

13. Tiasáng truyền từ một chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí. Góc khúc xạ trong không khí là 600. Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ. Tính chiết suất n. 

Ñs: 
[image: image601.wmf]3


14. Một tia sáng đơn sắc truyền trong khối thủy tinh tới mặt phân cách giữa thủy tinh với không khí dưới góc tới i = 300 thì tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau. Tính chiết suất của thủy tinh.

15. Tia sáng từ không khí tới gặp mặt phẳng phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết suất n dưới góc tới 450. Góc hợp bởi tia phản xạ với tia khúc xạ là 1050. Tìm chiết suất n.         

   (Ñs: 
[image: image602.wmf]2

)

16. Một tia sáng truyền từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất 
[image: image603.wmf]3

 tới mặt phân cách của môi trường không khí dưới góc i thì góc khúc xạ r bằng bao nhiêu để tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ.  Tính góc tới i.       

17. Một tia sáng truyền từ nước có chiết suất 4/3 tới mặt phân cách với môi trường không khí thì một phần tia sáng bị phản xạ, còn một phần bị khúc xạ. Góc tới bằng bao nhiêu để tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau.  

18. Một tia sáng truyền từ một chất lỏng trong suốt có chiết suất 
[image: image604.wmf]3

 tới mặt phân cách của môi trường không khí dưới góc i. Tính góc hợp bởi giữa tia tới và tia phản xạ để tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ.

19.  Một cái gậy thẳng dài 2m cắm thẳng đứng ở đáy hồ. Gậy nhô lên khỏi mặt nước 0,5m. Ánh sáng Mặt trời chiếu xuống hồ theo phương hợp với pháp tuyến của mặt nước một góc 600. Tìm chiều dài bóng của gậy in trên đáy hồ.  

Ñs: 2,15m

20. Một cái cọc thẳng cắm thẳng đứng trong một bể rộng đáy nằm ngang chứa đầy nước, phần cọc nhô trên mặt nước là 0,6m, bóng của cái cọc trên mặt nuớc dài 0,8m. ở dưới đáy bể thì bóng của nó dài 1,7m. Chiết suất của nước là 4/3. Tính chiều sâu của bể nước. 

Ñs: 1,2 m

21.  Một cái thước thẳng được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng nằm ngang. Phần thước nhô khỏi mặt nước là 4 cm. Chếch ở trên một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4 cm và ở đáy dài 8 cm. Chiết suất của nước là n = 4/3. Tính chiều sâu của nước trong bình.  

Ñs: 6,4 cm

DẠNG 2
HIỆN TƯỢNG PHẢN XẠ TOÀN PHẦN

1. Tính góc giới hạn  igh của tia sáng phản xạ toàn phần khi tia sáng truyền từ môi trường nước  n =  4/3 đến mặt thoáng với không khí.  

Ñs:  48o35’

 2. Tia sáng đi từ thuỷ tinh  (n1 = 1,5)  đến mặt phân cách với nước (n2 = 4/3). Tìm điều kiện của góc tới i để có tia  sáng đi vào nước.   

Ñs:  i < 62o44’ 

 3. góc giới hạn của thủy tinh đối với nước là 600,  chiết suất của nước là n = 4/3. Tìm chiết suất của thủy tinh (biết thuỷ tinh chiết quang hơn nước).

(Ñs: 1,54

 4. Một tia sáng truyền từ môi trường có chiết suất n (n >1) vào không khí dưới góc tới 420. Tìm giá trị nhỏ nhất của n để có hiện tượng phản xạ toàn phần.

Ñs: n 
[image: image605.wmf]³

1,5

 5.   Một  tia sáng đi từ thủy tinh ( chiết suất n = 1,5) đến mặt giới hạn với một chất lỏng ( chiết suất n’ = 1,3) phải có góc tới thỏa mãn điều kiện gì thì bị phản xạ tòan phần ?

 6. một tia sáng truyền từ môi trường (1) có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân giới của môi trường (2) có chiết suất n2 = 4/3 với góc tới i.

a. Tính góc giới hạn.

b. Khảo sát đường đi của tia sáng với góc tới lần lượt là 300 ;  700.

 7. 

a. Tính góc giới hạn toàn phần giữa thủy tinh (n =
[image: image606.wmf]2

) và không khí.

b. Vẽ đường đi của một tia sáng khi truyền từ thủy tinh vào không khí dưới các góc tới 30 0; 450; 600.

 8.  Cho biết thủy tinh có chiết suất là n 1 = 1,50 ; nước có chiết suất là n2 = 1,33.

 a. Vận tốc ánh sáng khi truyền trong thủy tinh lớn hay nhỏ hơn khi truyền trong nước ?  vì sao ?

 b. Một tia sáng đi trong thủy tinh đến mặt phân cách giữa thủy tinh và nước sẽ bị phản xạ toàn phần khi góc tới bằng bao nhiêu ?

 9. Cho biết không khí có chiết suất n = 1 và nước có chiết suất n’ = 4/3.

a.Vận tốc ánh sáng truyền trong trong nước lớn hơn hay nhỏ khi truyền trong không khí ? vì sao ?

b. Hãy vẽ tiếp đường đi của một tia sáng đi từ trong nước đến mặt phân cách giữa hai môi trường nước và không khí với góc tới lần lượt là 30 0 và 60 0.

10. Một cái đinh cắm vuông góc vào một tấm gỗ hình tròn có bán kính 5cm. Tấm gỗ được thả nổi trên mặt thoáng của chậu nước. Đầu A của cây đinh ở trong nước. Nước có chiết suất n = 4/3.

a. Chiều dài của cây đinh OA ở trong nước bằng 8,7cm. Hỏi mắt ở trong không khí sẽ nhìn thấy đầu đinh ở cách mặt nước một đoạn bao nhiêu?

b. Cho chiều dài OA giảm dần. Tính khoảng cách OA để mắt không còn nhìn thấy đầu A của đinh.  

Ñs: 5,62cm; OA 
[image: image607.wmf]£

 4,4 cm.

DẠNG 3
LƯỠNG CHẤT PHẲNG.BẢN MẶT SONG SONG

1. Một người đứng trên bờ quan sát một con cá đang bơi dưới  nước, người ấy thấy rằng con cá cách mặt nước khoảng 30 cm. Biết chiết suất của nước là 4/3 và chiết suất của không khí là 1. Tính khoảng cách thực tế giữa con cá và mặt nước. Cho rằng góc nhìn là hẹp.

Ñs: 40 cm

2. Một người đánh rơi một đồng xu xuống một hồ nước và thấy rằng đồng xu cách mặt nước khoảng 60 cm.  Người này xắn tay áo lên khoảng 70 cm để nhặt đồng xu. Hỏi rằng tay áo người này có bị ướt không?Biết chiết suất của nước là 4/3 và của không khí là 1. Cho rằng góc nhìn là hẹp.

Đs: bị ướt 

3. Một chậu nước đặt nằm ngang chứa một lớp nước dày 40cm, chiết suất nước n = 4/3.

a. chiếu một chùm tia sáng song song từ không khí tới mặt nước với góc tới 600. Tính góc hợp bởi tia khúc xạ với chùm tia tới.

b. Một người nhìn xuống đáy chậu thì sẽ thấy đáy chậu cách mặt nước một đoạn bao nhiêu ? Biết rằng để thấy rõ ảnh thì góc tới i phải nhỏ.

Ñs: 19,50 ; 30cm

4. * Một thước kẻ dài 40cm nhúng chìm một nửa cây thước vào trong một chậu nước ( chiết suất của nước n = 4/3) . thước nghiêng 450 so với mặt thoáng của nước. hỏi mắt ở trong không khí sẽ thấy phần chìm của thước làm với mặt thoáng của nước một góc bằng bao nhiêu độ ?      

Ñs: 370 

5.  Một bản mặt song song có bề dày 10 cm, chiết suất  n = 1,5 đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia tới SI với góc tới 450.

a. Chứng tỏ tia sáng ló ra khỏi bản có phương song song với tia tới. Vẽ đường đi của tia sáng qua bản.

b. Tính khoảng cách giữa giá của tia tới so với tia ló.   

Ñs: 2,36 cm
6. Một bản mặt song song có bề dày 20 cm, chiết suất  n = 1,73 đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia tới SI với góc tới 600. Tính khoảng cách giữa giá của tia tới so với tia ló.   

Ñs : 7,31 cm.

7. Bản mặt song song có bề dày 6 cm, chiết suất  n = 1,5 đặt trong không khí. Người ta đặt một điểm sáng S cách bản 20 cm. 

a. Tính khoảng cách giữa điểm sáng S và ảnh S/. 

b. Xác định vị trí của ảnh S/ .

Ñs : 2 cm ; 18 cm.

CHƯƠNG  VII:   MẮT. CÁC DỤNG CỤ QUANG HỌC
1. Một lăng kính có góc chiết quang A = 600 đặt trong không khí, có chiết suất n = [image: image608.wmf]3

. Chiếu một tia sáng đơn sắc nằm trong tiết diện thẳng của LK từ dưới lên với góc tới i1 = 60 ​​​​​​​​​​​​​​0. 

a. Tính góc ló ra khỏi mặt bên kia của LK.

b.  Xác định góc lệch giữa tia ló so với tia tới.  

Ñs: D = 600 

 2. Một tia sáng đơn sắc được chiếu đến mặt bên của một LK đặt trong không khí có góc chiết quang A = 300 dưới góc tới i = 600. Chiết suất của LK là n =[image: image609.wmf]3

. Tính góc hợp bởi tia ló khỏi LK so với tia tới LK.     

 Ñs: 300
3. Cho một lăng kính góc chiết quang A = 60o  và chiết suất n = [image: image610.wmf]2

. Chiếu một tia sáng đơn sắc, nằm trong tiết diện thẳng của lăng kính, vào mặt bên của lăng kính với góc tới 45o.

a) Tính góc ló

b) Tính góc lệch của tia sáng. 

ÑS a/ 45o     b/ 30o    

4. Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 .Góc chiết quang A = 300. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước của lăng kính. Tính góc ló và góc lệch của thấu kính.                              

 Ñs: i2 =48035’  ; D = 18035’

5. Một lăng kính có chiết suất n = 1,5 , góc chiết quang A .  Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước  của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính A.  

Ñs: A=420.                                                                                                                                                                          
6. Một  LK có góc chiết quang  4 0 có chiết suất 1,5 đặt trong không khí. Tính góc lệch của tia sáng khi tia tới gần như vuông góc với mặt của LK. 

Ñs:  D = 20 
7. Một LK có góc chiết quang A = 6 0,  chiếu một tia sáng đơn sắc từ không khí tới LK từ dưới vào mặt bên của  LK với góc tới nhỏ.

a. Người ta đo được góc lệch của tia sáng qua LK là 30. Tính chiết suất của chất làm LK ?

b. Nếu đặt hệ thống trên vào nước có chiết suất là n’ = 4/3 thì góc lệch  bây giờ có giá trị là bao nhiêu ?  

Ñs: n = 1,5; D’ = 0,750
8. Một LK có tiết diện thẳng là một tam giác đều ABC, góc chiết quang A, chiết suất n = [image: image611.wmf]2

. Chiếu một tia sáng vào mặt bên AB dưới góc tới i1 = 45​​​​​​​​​​​​​​0 theo hướng từ đáy LK đi lên.

a. Tính góc lệch của tia ló so với tia tới.

b. Nếu giảm góc tới  i1 đến một giá trị  i0 nào  đó thì tia sáng bắt đầu phản xạ toàn phần trên mặt AC. Xác định góc i0.

 Ñs:  D = 300 ;  i0 = 21 ​​​​​​​​​​​​​​028’

9. Một LK có góc chiết quang A = 60 ​​​​​​​​​​​​​​0 đặt trong không khí.

a. Xác định chiết suất của LK, biết góc tới i1 = 450 và góc ló i2 = 450
b. Tính góc tới khi tia ló ra LK đi sát mặt bên kia của LK.

c. Tính góc ló ra khỏi LK khi tia tới vuông góc mặt bên của LK.

10. Cho một lăng kính có góc chiết quang A =60o và chiết suất n = 1,53. Chiếu một tia sáng nằm trong một tiết diện thẳng của lăng kính vào mặt bên của lăng kính với góc tới i1
a) Tính góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính khi i1 = 60o
b) Để cho tia sáng đi qua lăng kính có độ lệch cực tiểu thì phải đổi hướng của tia tới như thế nào ? Độ lệch đó bằng bao nhiêu?

Đs: a) 41,40    ; b) góc tới giảm 10,10 ; độ lệch cực tiểu 39,80

11. Một LK có tiết diện thẳng là một tam giác đều, chiết suất n = [image: image612.wmf]3

, đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc nằm trong tiết diện thẳng của LK từ dưới đáy lên gặp mặt bên với góc tới i​​​​​​​​.

a. Khi i =  450 tính góc ló và góc lệch D ?

b. Tính i để góc D đạt cực tiểu, tính góc lệch này ?

12. Một LK có chiết suất n = [image: image613.wmf]2

, tiết diện thẳng là một tam giác ABC, góc chiết quang là A. Chiếu một tia sáng đơn sắc SI tới mặt bên AB và có tia ló ra ở mặt AC, góc tới i1.

a. khi i1 = 45​​​​​​​​​​​​​​0, và  A = 75​​​​​​​​​​​​​​0, Xác định góc lệch của tia sáng .

b. khi A = 60​​​​​​​​​​​​​​0, Xác định góc tới để tia sáng truyền qua LK có góc lệch D là cực tiểu. Tính góc lệch này ? 

 Ñs:  D = 600; i1 = 450; Dmin = 300 

13. Một LK đặt trong không khí có góc chiết  quang A = 60​​​​​​​​​​​​​​0, chiết suất  n = [image: image614.wmf]2

. Chiếu một tia sáng đơn sắc tới nằm trong tiết diện thẳng vào mặt bên sao cho góc  lệch D là cực tiểu. 

a. Tính góc tới i ? 

b. Khi tăng góc tới lên thêm vài độ nữa thì góc lệch D sẽ tăng hay giảm ? vì sao ?

  Ñs:  i = 450
14. Một LK đặt trong không khí có góc chiết quang A = 60​​​​​​​​​​​​​​0, chiết suất n = [image: image615.wmf]3

. Chiếu 1 tia sáng tới, nằm trong tiết diện thẳng vào mặt bên sao cho góc lệch của tia ló so với tia tới là cực tiểu. Tính góc tới và góc lệch này.      

Ñs:  i1 = 60​​​​​​​​​​​​​​0, Dmin = 60​​​​​​​​​​​​​​0 

15. Một LK có chiết suất n = 1,6 và tiết diện thẳng là tam giác đều. Chiếu một tia sáng đơn sắc, nằm trong tiết diện thẳng của LK vào mặt bên của nó từ dưới lên. Tính góc tới và góc lệch của tia sáng ứng với truờng hợp góc lệch là cực tiểu.       

Ñs: i1 = 53,130; DMiN = 46,260
16. Một LK có góc A = 600 và n = [image: image616.wmf]2

đặt trong không khí. Chiếu 1 tia sáng đơn sắc nằm trong mặt phẳng tiết diện của LK từ dưới lên mặt bên.

a. Khi góc lệch cực tiểu, tính góc tới và góc lệch D của LK.

b. Góc tới bằng bao nhiêu để tia ló ló ra sát mặt bên kia của LK ?

Ñs:  i1 = 450; D = 300;  i’1 = 21027’

17. Một LK phản xạ toàn phần có tiết diện thẳng là một tam giác ABC vuông cân tại A (góc chiết quang) có chiết suất là [image: image617.wmf]2

. Chiếu một tia sáng đơn sắc SI song song với cạnh BC gặp mặt bên AB tại I ( gần B hơn A). Hãy vẽ tiếp đường đi của tia sáng.   

Đs:  tia ló ra mặt AC song song  với cạnh BC

18. (ÑH.02) Một LK có chiết suất n =[image: image618.wmf]2

 đặt trong không khí tia tới của ánh sáng đơn sắc qua LK cho tia ló có góc lệch cực tiểu bằng A/2. Tính góc chiết quang A.       

Ñs: 60​​​​​​​​​​​​​0 

19.  LK có góc chiết quang A và chiết suất n =[image: image619.wmf]3

. Khi ở trong không khí thì góc lệch có giá trị cực tiểu Dmin = A. Tính góc chiết quang A. 

Ñs:   600 

20.  Một tia sáng đơn sắc đi qua LK có góc lệch cực tiểu của tia ló so với tia tới bằng góc chiết quang A của LK. Tính góc A biết chiết suất của LK là n = 1,5.                                                           

Ñs: A = 83​​​​​​​​​​​​​​0 

21. Một LK góc chiết quang A, chiết suất n, đặt trong không khí. Chiếu 1 tia sáng đơn sắc nằm trong tiết diện thẳng của LK tới mặt bên với góc tới 400. Góc lệch của tia ló so với tia tới là 300 và là giá trị cực tiểu. Tính góc chiết quang A và n của LK.     

Ñs:  A = 500; n = 1,52 

22. Một lăng kính có chiết suất n , góc chiết quang A = 300. Một chùm tia sáng hẹp, đơn sắc chiếu vuông góc đến mặt trước của thấu kính thì cho chùm tia ló sát mặt sau. Tính n.  

Ñs: n =  
[image: image620.wmf]2

                     

 23. Một tia sáng đơn sắc tới mặt bên của LK theo hướng từ đáy lên dưới góc tới i1 = 60​​​​​​​​​​​​​​0, rồi ló ra khỏi mặt AC dưới góc ló i2 = 30​​​​​​​​​​​​​​0. Biết góc lệch tạo bởi tia tới và tia ló là D = 45​​​​​​​​​​​​​​0.  Xác định góc chiết quang và chiết suất của LK .    

 Ñs: 45​​​​​​​​​​​​​​0; 1,8
 24. Một LK đặt trong không khí có góc chiết quang A = 45 ​​​​​​​​​​​​​​0. Một tia sáng đơn sắc SI chiếu vuông góc vào mặt bên AB cho tia ló ra khỏi LK nằm sát với mặt bên AC. Tính  chiết suất của LK và góc lệch D của tia sáng ?         

      Ñs: n =[image: image621.wmf]2

; D = 45​​​​​​​​​​​​​​0
25. Một LK có tiết diện là một tam giác đều có góc chiết quang A đặt trong không khí.  Chiếu 1 tia sáng đơn sắc SI song song tới mặt bên BC thì tia ló ra khỏi LK là là ở mặt bên AC. Tìm chiết suất của LK ?  

Ñs: 1,528
26. Một LK có góc chiết quang là 600 đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc với góc tới i1 = 45​​​​​​​​​​​​​​0 theo hướng từ đáy LK đi lên gặp mặt bên và cho tia ló ra khỏi LK với góc ló i2 = 45​​​​​​​​​​0. tìm chiết suất n ?

27. Một lăng kính có góc chiết quang A, chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí.

a. Tìm điều kiện về góc A để có thể cho tia ló ra khỏi LK ở mặt bên.

b. Cho A =  700, tìm điều kiện về góc tới i1 để có tia ló ra khỏi LK ở mặt bên.

Cho sin 420 = 0,667; sin 280 = 0,470; sin 44050’ = 0,705.

 A < 2igh = 840; i1 > i0 = 44050’

28*. Một LK đặt trong không khí, có tiết diện thẳng là một tam giác cân ABC góc chiết quang A = 300, chiết suất n = [image: image622.wmf]2

. Vẽ đường đi của chùm tia sáng tới vuông góc với mặt bên AB.

29*. Một LK có tiết diện là tam giác ABC vuông tại B, góc chiết quang A = 600 và n = [image: image623.wmf]2

đặt trong không khí. Chiếu một tia sáng đơn sắc song song với BC tới mặt bên AB. Xác định góc ló khỏi LK.                   

DẠNG 2

THẤU KÍNH MỎNG

1. Một TK có độ tụ D = + 2 dp. Đặt một vật sáng AB cao 2 cm vuông góc với trục chính của TK này và cách TK 75 cm. Xác định vị trí, tính chất của ảnh, số phóng đại và độ cao của ảnh. Vẽ hình. 

   Ñs: Ảnh thật cách TK 150 cm, k = (2, A’B’ = 4 cm

 2. Một TK bằng thủy tinh có độ tụ D = +4 dp. Đặt một vật sáng AB cao 1 cm vuông góc trục chính và cách TK 20 cm. Xác định vị trí, tính chất của ảnh, số phóng đại và độ cao của ảnh. Vẽ hình.

Ñs: ảnh ảo cách TK 100 cm; k = 5 ; A’B’ = 5 cm

3. Một TKPK tiêu cự dài 30 cm. Đặt một vật sáng vuông góc trục chính của TK, cách TK một đoạn 15 cm. Xác định vị trí, tính chất, số phóng đại của ảnh và vẽ ảnh.

Ñs: ảnh ảo cách TK 10 cm, k = 2/3.

 4. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của TK và cách TK 30 cm cho một ảnh thật nhỏ bằng nửa vật. Tính tiêu cự của thấu kính. TK này là TKHT hay TKPK. Vẽ ảnh. 

  Ñs: f = 10 cm
4. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính, trước TK L và cách thấu kính 40 cm thì thu được ảnh thật bằng vật. Thấu kính L là thấu kính gì ? Tại sao ?  Tính tiêu cự của TK.

Ñs:  f = 20 cm
5. Một TK có tiêu cự 20 cm.Đặt  một vật sáng AB vuông góc với trục chính của TK cho ảnh thật lớn gấp đôi vật. Xác định vị trí của vật, vị trí và tính chất của ảnh. Vẽ hình.

 d = 30 cm; d’ = 60 cm; d = 10 cm; d’ =– 20 cm 

6. Một vật phẳng AB đặt vuông góc với trục chính của TK và cách TK 60 cm cho một ảnh ảo nhỏ bằng nửa vật. Tính tiêu cự của thấu kính. Vẽ hình.

Ñs: f = – 20 cm
7. Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một TK cho một ảnh ảo bằng 1/3 vật AB.

a. Thấu kính L là TKHT  hay TKPK ? Tại sao ?

b.  Biết vật AB cách thấu kính 60 cm. Tìm tiêu cự của thấu kính ?

Ñs: TKPK; f = – 30 cm
8. Đặt một vật sáng AB vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 30 cm. Người ta thấy có một ảnh thật A’B’ lớn gấp 3 lần vật. Xác định vị trí của vật và ảnh.                                                         

Ñs: d = 40 cm; d’=120 cm
9. Một TKHT có độ tụ D =  10/3 dp. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính cho ảnh ảo cao gấp đôi vật  Tìm vị trí vật và ảnh. Vẽ hình. 

Ñs: d = 15 cm; d’ = – 30 cm

10. Một TKHT có tiêu cự f = 20 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc trục chính cho ảnh A’B’ cao gấp 4 lần AB. Hãy xác định vị trí của vật nếu: 

     a. A’B’ là ảnh thật.          

     b. A’B’ là ảnh ảo.                                                  Ñs: 25 cm; 15 cm
11. TKPK có độ tụ D = – 10 dp. Một vật AB cao 4 cm đặt vuông góc trục chính cho ảnh ảo A’B’ cao 2 cm. Xác định vị trí, tính chất của vật. Vẽ hình.  

Ñs: vật thật cách TK 10 cm, d’ = –5cm 

12. Một vật phẳng nhỏ AB đặt vuông góc trục chính của TK rìa mỏng có tiêu cự 20 cm, qua TK cho ảnh thật cao gấp 2 lần vật. Xác định vị trí vật và ảnh. Vẽ hình.                                                                               

 Ñs: d = 30 cm, d’ = 60 cm 

13. Một vật sáng AB cao 2 cm, đặt vuông góc trục chính của TK rìa mỏng có độ tụ 5 dp, qua TK cho ảnh ảo cao 4 cm. Xác định vị trí vật và ảnh. Vẽ hình.                                                     

 Ñs:  d = 10 cm, d’ = – 20 cm 

14. Đặt một vật AB vuông góc với trục chính của một TK L và cách TK 100 cm thì TK cho ảnh ảo A’B’ bằng 1/5 AB. Hỏi L là TK gì ? Tại sao ? Tính tiêu cự của TK ?                                                                            

Ñs: –25 cm
15. Một vật phẳng nhỏ AB được đặt vuông góc với trục chính của một TKHT có tiêu cự 30 cm. 

a. Tìm vị trí của vật để thu được ảnh thật A1B1 bằng nửa vật AB.

b. Khi đặt vật AB cách TK 20 cm thì có ảnh A2B2. Hãy xác định vị trí, tính chất và số phóng đại của ảnh A2B2.                      

 Ñs: d = 90 cm; d’ = – 60 cm; k = 3

DẠNG 3

MẮT.  CÁC TẬT CỦA MẮT
1. Một người có điểm cực cận cách mắt 20 cm và điểm cực viễn cách mắt 1m. Tính độ biến thiên của độ tụ của mắt.    

Ñs:  4 dp

2. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm và điểm cực viễn cách mắt 50 cm. 

a. Mắt người này bị tật gì ? Tính độ biến thiên độ tụ của mắt.

b. Muốn nhìn rõ vật ở vô cực mà không điều tiết thì phải đeo sát mắt một kính có độ tụ bao nhiêu? Khi đeo kính, thì nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu.

Đs: cận , 
[image: image624.wmf]D

D = 4,67dp; D1 = – 2dp, d = 21,43cm

3. Một người cận thị có giới hạn nhìn rõ cách mắt từ 10cm đến 100cm. Xác định độ biến thiên độ tụ của thủy tinh thể của mắt người này từ trạng thái không điều tiết đến trạng thái điều tiết tối đa.

 Ñs:  9 dp

4. Mắt của một người có điểm cực viễn CV cách mắt một đoạn 50cm. Điểm cực cận CC cách mắt 10 cm
a.  Mắt của người này bị tật gì ?

b. Muốn nhìn rõ các vật ở vô cực mà không điều tiết thì người này phải đeo kính gì, có tụ số bằng bao nhiêu. Biết kính đeo sát mắt.

c. khi đeo kính này mắt nhìn  thấy được điểm gần nhất cách mắt bao xa?  

Ñs: cận thị; PK, – 2 dp; 12,5 cm

 5. một người cận thị phải đeo sát mắt một kính có độ tụ D1 =  – 2 dp thì mới thấy rõ các vật ở xa vô cùng mà không điều tiết. Khi không đeo kính, người này nhìn rõ vật xa nhất cách mắt bao xa.

Ñs:  0,5 m

 6. Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm và điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Kính đeo sát mắt.

a. Tính độ tụ của kính mà người này phải đeo ?

b. Khi đeo kính, người này sẽ nhìn rõ điểm gần nhất cách mắt bao nhiêu.

Ñs: – 2 dp; 21,4 cm

 7. Một người khi đeo kính có độ tụ – 1dp thì sẽ nhìn rõ được các vật nằm cách mắt từ 20 cm đến 100cm. Kính được đeo sát mắt. Tính độ tụ của kính mà người này phải đeo để nhìn rõ các vật ở xa mà không điều tiết. Khi đó, vật gần nhất mà người này nhìn rõ cách mắt bao nhiêu ?

 Ñs: – 2 dp; 25 cm

 8. Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 15cm và giới hạn nhìn rõ là 35 cm. Để nhìn rõ vật ở xa mà không điều tiết, người này phải đeo một kính sát mắt có độ tụ bao nhiêu.

 Ñs: – 2dp

 9. Một người có điểm cực cận cách mắt 12,5 cm và có giới hạn nhìn rõ là 37,5 cm. Kính đeo sát mắt.

a. Mắt người này bị tật gì ? Để sửa tật này người ấy phải đeo kính gì ? Tính tiêu cự và độ tụ của kính chữa để nhìn xa vô cùng mà không điều tiết.

b.  Khi đeo kính người này thì nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu? 

Ñs:  cận thị; TKPK, fK = – 50 cm; DK = – 2 dp; 16,7 cm

 10. Một người cận thị phải đeo kính có độ tụ – 2,5 dp để nhìn rõ các vật ở vô cùng mà không điều tiết. Kính đeo sát mắt. Khi đó, người ấy  nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm. Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người khi không đeo kính. 

Ñs: OCC = 15,4cm; OCV = 40cm

11. Một người phải đeo sát mắt một thấu kính có độ tụ D1 = – 2 dp mới có thể nhìn rõ các vật  nằm cách mắt từ 25 cm đến vô cực. Xác định giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi không đeo kính.

Ñs:  50/3 cm đến 50 cm

12.  Một người viễn thị nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 40 cm.

a. Tính độ tụ của kính phải đeo để có thể nhìn vật gần nhất cách mắt 25cm. Kính đeo sát mắt.

b. Nếu người này đeo  sát mắt một kính có độ tụ +1dp thì sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu.    

Ñs:   1,5 dp; 28,6 cm

13. Một người viễn thị  có khoảng rõ ngắn nhất là 50 cm.

a. Tính độ tụ của kính mà người này phải đeo sát mắt để có thể nhìn rõ vật gần nhất cách mắt 25 cm.

b. Nếu thay kính trên bằng kính khác có độ tụ +1 dp thì người ấy sẽ nhìn rõ vật gần nhất cách mắt bao nhiêu. Kính đeo sát mắt.

14. Một người viễn thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 40 cm. Tính độ tụ của kính mà người này sẽ đeo để có thể đọc được các dòng chữ  nằm cách mắt gần nhất là 25 cm.

DẠNG 4. KÍNH LÚP
1. Một kính lúp có tiêu cự f = 10cm. Cho Đ = 25cm. Mắt đặt sát sau kính.

a. tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực.

b. tính độ bội giác  của kính và độ phóng đại của ảnh khi ngắm chừng ở điểm cực cận.           

Ñs: G
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= 2,5; GC = kC = 3,5

 2. Một người mắt không có tật và có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 20 cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ + 10 dp. Kính sát mắt.

a. Hỏi vật phải đặt vật trong khoảng nào trước kính.

b. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực và khi ngắm chừng ở điểm cực cận.  

Ñs: từ 6,67cm đến 10cm; G
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= 2; GC = 3

3. Một kính lúp có độ tụ 10 dp. Tính khoảng cách đặt vật để mắt nhìn rõ ảnh và tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực. Biết khoảng nhìn rõ ngắn nhất của người quan sát là Đ = 25cm. mắt đặt sát kính. 

Ñs: từ 7,1cm đến 10cm; G
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= 2,5; GC = 3,5 

4. Một người mắt không bị tật quan sát một vật qua một kính lúp có tiêu cự 10 cm trong trạng thái ngằm chừng ở cực cận. Biết rằng mắt người đó có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 24cm và kính đặt sát mắt. Tính độ bội giác của kính lúp và độ phóng đại ảnh qua kính lúp.           

 Đs: 3,4 và 3,4

5. Một người cận thị có OCC = 20 cm và OCV = 60 cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ + 20 điôp. Mắt đặt cách kính 5 cm. Tính độ bội giác của ảnh trong trường hợp ngắm chừng ở cực cận.    

Ñs: GC = 4 

 6. Một người cận thị có điểm cực cận và điểm cực viễn cách mắt lần lượt là 10cm và 50 cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp, mắt đặt sát sau kính.

a. hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước kính.

b. Tính độ bội giác của kính ứng với mắt người này và độ phóng đại của ảnh trong các trường hợp khi ngắm chừng:

    + ở điểm cực cận.  

    + ở điểm cực viễn.            

Ñs: từ 5cm đến 8,3cm; GV = 1,2; 
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 7. Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ – 2 dp sẽ có giới hạn nhìn rõ từ 12,5cm đến vô cùng. Kính đeo sát mắt.

a. Khi không đeo kính, người này chỉ có thể nhìn thấy vật trong khoảng nào. 

b. Người này bỏ kính ra và quan sát vật nhờ một kính lúp trên vành có ghi X 6,25, kính lúp cách mắt 2 cm.

 + Vật phải đặt trong khoảng nào trước kính lúp.

 + Tính độ bội giác của kính lúp khi vật đặt trước kính lúp và cách kính 3,5cm.

 Ñs: từ 10 cm đến 50 cm;  từ 2,67cm đến 3,69cm; G = 2,64

DẠNG 5

KÍNH HIỂN VI
1. Một KHV vật kính có tiêu cự f1 = 5 mm, thị kính có tiêu cự f2 = 5cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 24 cm. người quan sát có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực.

 Ñs: 185

 2. Một người mắt không có tật có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 25cm, quan sát một vật nhỏ qua KHV ở trạng thái không điều tiết với độ bội giác thu được là 60. Vật kính có tiêu cự f1 = 1 cm. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 18cm. Tính tiêu cự f2 của thị kính ?  

 Ñs: f2 = 5cm

 3.  Vật kính của KHV có tiêu cự f1 = 1 cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. chiều dài quang học của kính là 15 cm. Người quan sát có điểm cực cận cách mắt 20 cm và điểm cực viễn ở vô cực. Hỏi phải đặt vật trong khoảng nào trước vật kính ? Mắt đặt sát kính. Tính độ bội giác GC và
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.

Ñs: từ 1,064cm đến 1,067cm

 4. Một người có mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn nhất 25 cm quan sát một vật nhỏ qua một KHV ở trạng thái không điều tiết với đội bội giác 65. Khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 19 cm và độ tụ của thị kính là 20diop. Tính tiêu cự của vật kính.  

Ñs: f1 = 1cm

 5. Một KHV mà vật kính có tiêu cự 5 mm. khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 23 cm. Người quan sát có mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn nhất 25 cm. Khi ngắm chừng ở vô cực  thì  độ bội giác  của kính là 175. Tính độ tụ của thị kính.

Ñs:  D2 = 20 diop 

 6. Một người mắt không bị tật có khoảng nhìn rõ ngắn nhất 25 cm, quan sát một vật nhỏ qua một KHV có độ dài quang học là 18,5 cm ở trạng thái không điều tiết với đội bội giác 185, khoảng cách giữa hai kính là 24 cm. Tính độ tụ của vật kính và của thị kính.   

 Ñs: 200 dp; 20 dp 

 7. Một KHV có độ dài quang học là 15 cm và khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 21,5 cm. độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là 125. cho Đ = 25 cm. Tính tiêu cự của vật kính và của thị kính.  

Ñs:  5mm; 6 cm

 8. Một KHV có tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là 5 mm và 5 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt là 25 cm, độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là 170  . tìm khoảng cách giữa hai kính.  

 Ñs:  22,5 cm

 9. Độ phóng đại của vật kính của KHV với độ dài quang học 
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 = 12cm bằng k1 = 30. Nếu tiêu cự của thị kính f2 = 2 cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất Đ = 30 cm. Tính độ bội giác của kính hiển vi đó. 

Ñs: G = 450

10. Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 0,5 cm và thị kính có tiêu cự 2 cm; khoảng cách vật kính và thị kính là 12,5 cm. Để có ảnh ở vô cực thì độ bội giác của kính hiển vi là bao nhiêu. 

Ñs: G = 250 

11. Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 6 mm và thị kính có tiêu cự 25 mm. Một vật AB cách vật kính 6,2 mm đặt vuông góc với trục chính, điều chỉnh kính để ngắm chừng ở vô cực. Tính khoảng cách giữa vật kính và thị kính trong trường hợp này ?  

Ñs: 211 mm

12. Một KHV có tiêu cự của vật kính và thị kính lần lượt là 5 mm và 5 cm. Khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt là 25 cm, độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực là 150  . tìm khoảng cách giữa hai kính.   

Ñs: 20,5 cm

13. DH)* Một người mắt không có tật quan sát một vật một qua một KHV trong trạng thái mắt không điều tiết. Mắt người đó có điểm cực cận cách mắt 25cm. Thị kính có tiêu cự 4cm và vật cách vật kính 13/12 cm. Khi đó độ bội giác của KHV bằng 75. Tính tiêu cự vật kính f1 và độ dài quang học của KHV này. 

Ñs: 1cm và 12 cm

14. Vật kính của một kính hiển vi có tiêu cự f1 = 1 cm, thị kính có tiêu cự f2 = 4 cm. khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng 21 cm. Một người quan sát mắt không bị tật và có điểm cực cận cách mắt 20 cm dùng kính này quan sát một vật nhỏ. Hỏi người này sẽ nhìn thấy những vật gần nhất và đặt trước vật kính một đoạn bao nhiêu ? Biết mắt đặt sát thị kính.

15. Một KHV gồm vật kính có tiêu cự 5 mm và thị kính có tiêu cự 20 mm. Vật AB cách vật kính 5,2  mm. Mắt đặt sát thị kính, phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng bao nhiêu để ảnh qua thị kính là ảo cách thị kính 25 cm?   

Ñs: 14,1 cm.

16. Một KHV khi ngắm chừng vô cực có số bội giác 250. Vật quan sát AB = 1
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m. Cho ẹ = 25cm.

a. Tính góc trông ảnh AB qua kính.

b. Tính độ lớn của một vật đặt ở điểm cực cận, được nhìn dưới góc trông 
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a

= 10 –3 rad. 

Ñs: 10 –3 rad; 250 
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m.

DẠNG 6.KÍNH THIÊN VĂN
1. Vật kính của một loại KTV có tiêu cự 1,2 m, thị kính có tiêu cự 4 cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực.

  Ñs: l = 124cm; 
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G

= 30

 2. Một KTV được điều chỉnh cho người có mắt bình thường nhìn được ảnh rõ nét của các vật ở vô cực mà không điều tiết. Khi đó vật kính và thị kính  cách nhau 104 cm và có độ bội giác là 25. Tính tiêu cự của vật kính và thị kính. 

Ñs:100 cm; 4cm

 3.  Vật kính và thị kính của một loại KTV có tiêu cự lần lượt là + 168 cm và + 4,8 cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của KTV khi ngắm chừng ở vô cực.  

Ñs: 172,8 cm và 35 

 4. Một KTV nhỏ có độ tụ của vật kính và thị kính lần lượt là + 4 diôp và + 25 diôp. Hai kính đặt cách nhau một khoảng 29 cm. Tính độ bội giác của kính khi ngắm chừng trong trường hợp này. 

Ñs: 6,25 

 5. Một KTV gồm vật kính có tiêu cự 200 cm và thị kính có độ tụ 50 diop. Tính độ bội giác khi ngắm chừng ở vô cực và khoảng cách giữa vật kính và thị kính.

 6. Một KTV có tiêu cự  của vật kính là 120 cm và của thị kính  là 5 cm. Tính khoảng cách giữa hai kính khi một người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết và độ bội giác khi đó.          

Ñs:  l = 125 cm; 
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G

= 24 

 7. Một KTV mà vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 m và thị kính có tiêu cự f2 = 3cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của KTV trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực. Mắt đặt sát thị kính. 

Ñs: l = 123 cm; 
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G

= 40  

 8. Một KTV mà vật kính có tiêu cự f1 = 10 m và thị kính có tiêu cự f2 = 2cm. Một người dùng kính này để quan sát mặt trăng. Hỏi người này có thể quan sát vật trên mặt trăng có kích thước nhỏ nhất bao nhiêu ? biết năng suất phân li của mắt là 2’ và khoảng cách từ mặt trăng đến trái đất là 384000 km.  

Ñs: 
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G

= 500;  460,8 m

Phần hai: Quang học

Ch​ơng VI. Khúc xạ ánh sáng

I. Hệ thống kiến thức trong ch​ơng

1. Định luật khúc xạ ánh sáng:

Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới.

Tia tới và tia khúc xạ nằm ở hai bên đ​ờng pháp tuyến tại điểm tới.

Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là hằng số:
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(Hằng số n đ​ợc gọi là chiết suất tỷ đối của môi tr​ờng khúc xạ đối với môi tr​ờng tới).

2. Chiết suất của một môi tr​ờng

- Chiết suất tỉ đối của môi tr​ờng 2 đối với môi tr​ờng 1 bằng tỉ số giữa các tốc độ truyền ánh sáng v1 và v2 trong môi tr​ờng 1 và môi tr​ờng 2
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n1 và n2 là các chiết suất ruyệt đối của môi tr​ờng 1 và môi tr​ờng 2.

- Công thức khúc xạ:

sini = nsinr ↔ n1sini = n2sinr.

3. Hiện t​ợng phản xạ toàn phần: 

Hiện t​ợng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra trong tr​ờng hợp môi tr​ờng tới chiết quang hơn môi tr​ờng khúc xạ (n1 > n2) và góc tới lớn hơn một giá trị igh:

i > igh với sinigh = n2/n1
II. Câu hỏi và bài tập

44. Khúc xạ ánh sáng

6.1 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chiết suất tỉ đối của môi tr​ờng chiết quang nhiều so với môi tr​ờng chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.

B. Môi tr​ờng chiết quang kém có chiết suất tuyệt đối nhỏ hơn đơn vị.

C. Chiết suất tỉ đối của môi tr​ờng 2 so với môi tr​ờng 1 bằng tỉ số chiết suất tuyệt đối n2 của môi tr​ờng 2 với chiết suất tuyệt đối n1 của môi tr​ờng 1.

D. Chiết suất tỉ đối của hai môi tr​ờng luôn lớn hơn đơn vị vì vận tốc ánh sáng trong chân không là vận tốc lớn nhất.

6.2 Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của n​ớc là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ n​ớc sang thuỷ tinh là:

A. n21 = n1/n2
B. n21 = n2/n1

C. n21 = n2 – n1
D. n12 = n1 – n2

6.3 Chọn câu trả lời đúng.

Trong hiện t​ợng khúc xạ ánh sáng:

A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.

B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

6.4 Chiết suất tỉ đối giữa môi tr​ờng khúc xạ với môi tr​ờng tới

A. luôn lớn hơn 1.

B. luôn nhỏ hơn 1.

C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng tới.

D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng tới.

6.5 Chọn câu đúng nhất.

Khi tia sáng đi từ môi tr​ờng trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi tr​ờng trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì

A. tia sáng bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi tr​ờng. 

B. tất cả các tia sáng đều bị khúc xạ và đi vào môi tr​ờng n2.

C. tất cả các tia sáng đều phản xạ trở lại môi tr​ờng n1.

D. một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

6.6 Chiết suất tuyệt đối của một môi tr​ờng truyền ánh sáng

A. luôn lớn hơn 1.

B. luôn nhỏ hơn 1.

C. luôn bằng 1.

D. luôn lớn hơn 0.

6.7 Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi tr​ờng có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i đ​ợc tính theo công thức

A. sini = n

B. sini = 1/n

C. tani = n

D. tani = 1/n

6.8 Một bể chứa n​ớc có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực n​ớc trong bể là 60 (cm), chiết suất của n​ớc là 4/3. ánh nắng chiếu theo ph​ơng nghiêng góc 300 so với ph​ơng ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt n​ớc là 

A. 11,5 (cm)

B. 34,6 (cm)

C. 63,7 (cm)

D. 44,4 (cm)

6.9 Một bể chứa n​ớc có thành cao 80 (cm) và đáy phẳng dài 120 (cm) và độ cao mực n​ớc trong bể là 60 (cm), chiết suất của n​ớc là 4/3. ánh nắng chiếu theo ph​ơng nghiêng góc 300 so với ph​ơng ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là: 

A. 11,5 (cm)

B. 34,6 (cm)

C. 51,6 (cm)

D. 85,9 (cm)

6.10 Một điểm sáng S  nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12 (cm), phát ra chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo ph​ơng IR. Đặt mắt trên ph​ơng IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S d​ờng nh​ cách mặt chất lỏng một khoảng 10 (cm). Chiết suất của chất lỏng đó là

A. n = 1,12

B. n = 1,20

C. n = 1,33

D. n = 1,40

6.11 Cho chiết suất của n​ớc n = 4/3. Một ng​ời nhìn một hòn sỏi nhỏ S mằn ở đáy một bể n​ớc sâu 1,2 (m) theo ph​ơng gần vuông góc với mặt n​ớc, thấy ảnh S’ nằm cách mặt n​ớc một khoảng bằng

A. 1,5 (m)

B. 80 (cm)

C. 90 (cm)

D. 1 (m)

6.12 Một ng​ời nhìn hòn sỏi d​ới đáy một bể n​ớc thấy ảnh của nó d​ờng nh​ cách mặt n​ớc một khoảng 1,2 (m), chiết suất của n​ớc là n = 4/3. Độ sâu của bể là:

A. h = 90 (cm)

B. h = 10 (dm)

C. h = 15 (dm)

D. h = 1,8 (m)

6.13 Một ng​ời nhìn xuống đáy một chậu n​ớc (n = 4/3). Chiều cao của lớp n​ớc trong chậu là 20 (cm). Ng​ời đó thấy đáy chậu d​ờng nh​ cách mặt n​ớc một khoảng bằng

A. 10 (cm)

B. 15 (cm)

C. 20 (cm)

D. 25 (cm)

6.14 Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 đ​ợc đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 khi đó tia ló khỏi bản sẽ

A. hợp với tia tới một góc 450.

B. vuông góc với tia tới.

C. song song với tia tới.

D. vuông góc với bản mặt song song.

6.15 Một bản mặt song song có bề dày 10 (cm), chiết suất n = 1,5 đ​ợc đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 . Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là:

A. a = 6,16 (cm).

B. a = 4,15 (cm).

C. a = 3,25 (cm).

D. a = 2,86 (cm).

6.16 Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 đ​ợc đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách S một khoảng

A. 1 (cm).

B. 2 (cm).

C. 3 (cm).

D. 4 (cm).

6.17 Một bản hai mặt song song có bề dày 6 (cm), chiết suất n = 1,5 đ​ợc đặt trong không khí. Điểm sáng S cách bản 20 (cm). ảnh S’ của S qua bản hai mặt song song cách bản hai mặt song song một khoảng

A. 10 (cm).

B. 14 (cm).

C. 18 (cm).

D. 22(cm).

45. Phản xạ toàn phần

6.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi có phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi tr​ờng ban đầu chứa chùm tia sáng tới.

B. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi tr​ờng chiết quang sang môi tr​ờng kém chết quang hơn.

C. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn hơn góc giới hạn phản xạ toàn phần igh.

D. Góc giới hạn phản xạ toàn phần đ​ợc xác định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi tr​ờng kém chiết quang với môi tr​ờng chiết quang hơn.

6.19 Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi tr​ờng thì

A. c​ờng độ sáng của chùm khúc xạ bằng c​ờng độ sáng của chùm tới.

B. c​ờng độ sáng của chùm phản xạ bằng c​ờng độ sáng của chùm tới.

C. c​ờng độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.

D. cả B và C đều đúng.

6.20 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi tr​ờng có chiết suất nhỏ sang môi tr​ờng có chiết suất lớn hơn.

B. Ta luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi từ môi tr​ờng có chiết suất lớn sang môi tr​ờng có chiết suất nhỏ hơn.

C. Khi chùm tia sáng phản xạ toàn phần thì không có chùm tia khúc xạ.

D. Khi có sự phản xạ toàn phần, c​ờng độ sáng của chùm phản xạ gần nh​ bằng c​ờng độ sáng của chùm sáng tới.

6.21 Khi ánh sáng đi từ n​ớc (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá trị là:

A. igh = 41048’.

B. igh = 48035’.

C. igh = 62044’.

D. igh = 38026’.

6.22 Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n1 = 1,5) đến mặt phân cách với n​ớc (n2 = 4/3). Điều kiện của góc tới i để không có tia khúc xạ trong n​ớc là: 

A. i ≥ 62044’.

B. i < 62044’.

C. i < 41048’.

D. i < 48035’.

6.23 Cho một tia sáng đi từ n​ớc (n = 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

A. i < 490.

B. i > 420.

C. i > 490.

D. i > 430.

6.24 Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu n​ớc có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong n​ớc, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí sẽ thấy đầu A cách mặt n​ớc một khoảng lớn nhất là:

A. OA’ = 3,64 (cm).

B. OA’ = 4,39 (cm).

C. OA’ = 6,00 (cm).

D. OA’ = 8,74 (cm).

6.25 Một miếng gỗ hình tròn, bán kính 4 (cm). ở tâm O, cắm thẳng góc một đinh OA. Thả miếng gỗ nổi trong một chậu n​ớc có chiết suất n = 1,33. Đinh OA ở trong n​ớc, cho OA = 6 (cm). Mắt đặt trong không khí, chiều dài lớn nhất của OA để mắt không thấy đầu A là:

A. OA = 3,25 (cm).

B. OA = 3,53 (cm).

C. OA = 4,54 (cm).

D. OA = 5,37 (cm).

46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

6.26 Một ngọn đèn nhỏ S đặt ở đáy một bể n​ớc (n = 4/3), độ cao mực n​ớc h = 60 (cm). Bán kính r bé nhất của tấm gỗ tròn nổi trên mặt n​ớc sao cho không một tia sáng nào từ S lọt ra ngoài không khí là:

A. r = 49 (cm).

B. r = 53 (cm).

C. r = 55 (cm).

D. r = 51 (cm).

6.27 Chiếu một chùm tia sáng song song trong không khí tới mặt n​ớc ( n = 4/3) với góc tới là 450. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là:

A. D = 70032’.

B. D = 450.

C. D = 25032’.

D. D = 12058’.

6.28 Một chậu n​ớc chứa một lớp n​ớc dày 24 (cm), chiết suất của n​ớc là n = 4/3. Mắt đặt trong không khí, nhìn gần nh​ vuông góc với mặt n​ớc sẽ thấy đáy chậu d​ờng nh​ cách mặt n​ớc một đoạn bằng

A. 6 (cm).

B. 8 (cm).

C. 18 (cm).

D. 23 (cm).

6.29* Một cái chậu đặt trên một mặt phẳng nằm ngang, chứa một lớp n​ớc dày 20 (cm), chiết suất n = 4/3. Đáy chậu là một g​ơng phẳng. Mắt M cách mặt n​ớc 30 (cm), nhìn thẳng góc xuống đáy chậu. Khoảng cách từ ảnh của mắt tới mặt n​ớc là:

A. 30 (cm).

B. 45 (cm).

C. 60 (cm).

D. 70 (cm).

III. h​ớng dẫn giải và trả lời

44. Khúc xạ ánh sáng

6.1 Chọn: A

H​ớng dẫn: 

- Chiết suất tỉ đối có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chiết suất tuyệt đối luôn lớn hơn đơn vị.

- Chiết suất tỉ đối của môi tr​ờng chiết quang nhiều so với môi tr​ờng chiết quang ít thì nhỏ hơn đơn vị.

6.2 Chọn: B

H​ớng dẫn: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của n​ớc là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ n​ớc sang thuỷ tinh tức là chiết suất tỉ đối của thuỷ tinh đối với n​ớc n21 = n2/n1
6.3 Chọn: D

H​ớng dẫn: áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng 
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6.4 Chọn: C

H​ớng dẫn: Chiết suất tỉ đối giữa môi tr​ờng khúc xạ với môi tr​ờng tới bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi tr​ờng tới.

6.5 Chọn: D

H​ớng dẫn: Khi tia sáng đi từ môi tr​ờng trong suốt n1 tới mặt phân cách với môi tr​ờng trong suốt n2 (với n2 > n1), tia sáng không vuông góc với mặt phân cách thì một phần tia sáng bị khúc xạ, một phần bị phản xạ.

6.6 Chọn: A

H​ớng dẫn: Chiết suất tuyệt đối của một môi tr​ờng truyền ánh sáng luôn lớn hơn 1.

6.7 Chọn: C

H​ớng dẫn:

- áp dụng định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau ta có r + i’ = 900 hay là r + i = 900.

- áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng: 
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6.8 Chọn: B

H​ớng dẫn: Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt n​ớc là (80 – 60).tan300 = 34,6 (cm)

6.9 Chọn: D

H​ớng dẫn:

- Độ dài phần bóng đen trên mặt n​ớc là a = 34,6 (cm).

- Độ dài phần bóng đen trên đáy bể là b = 34,6 + 60.tanr trong đó r đ​ợc tính 
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6.10 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức l​ỡng chất phẳng khi ánh sáng đi từ môi tr​ờng n ra không khí 
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6.11 Chọn: C

H​ớng dẫn: áp dụng công thức l​ỡng chất phẳng khi ánh sáng đi từ môi tr​ờng n ra không khí 
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6.12 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 6.11

6.13 Chọn: B

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 6.11

6.14 Chọn: C

H​ớng dẫn: Dùng định luật khúc xạ tại hai mặt của bản hai mặt song song.

6.15 Chọn: A

H​ớng dẫn: Vận dụng định luật khúc xạ ánh sáng và kết hợp giải hình học phẳng.

6.16 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức ảnh của một điểm sáng qua bản hai mặt song song khi ánh sáng truyền gần nh​ vuông góc với bề mặt của hai bản SS’ = e
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6.17 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 6.16

45. Phản xạ toàn phần

6.18 Chọn: D

H​ớng dẫn: Góc giới hạn phản xạ toàn phần đ​ợc xác định theo công thức 
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6.19 Chọn: C

H​ớng dẫn: Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân cách giữa hai môi tr​ờng thì c​ờng độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.

6.20 Chọn: B

H​ớng dẫn: Khi tia sáng đi từ môi tr​ờng có chiết suất lớn sang môi tr​ờng có chiết suất nhỏ hơn thì có khi có tia khúc xạ và có khi không có tia khúc xạ.

6.21 Chọn: B

H​ớng dẫn: Góc giới hạn phản xạ toàn phần đ​ợc xác định theo công thức 
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6.22 Chọn: A

H​ớng dẫn:

- Góc giới hạn phản xạ toàn phần đ​ợc xác định theo công thức 
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- Điều kiện để có tia khúc xạ là i ≤ igh.

6.23 Chọn: C

H​ớng dẫn:

- Góc giới hạn phản xạ toàn phần đ​ợc xác định theo công thức 
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- Điều kiện để không có tia khúc xạ là i ≥ igh.

6.24 Chọn: A

H​ớng dẫn: ảnh A’ của đầu A của đinh OA cách mặt n​ớc một khoảng lớn nhất khi tia sáng đi từ đầu A tới mặt n​ớc đi qua mép của miếng gỗ. Khi ánh sáng truyền từ n​ớc ra không khí, gọi góc nằm trong n​ớc là r, góc nằm ngoài không khí là i, ta tính đ​ợc OA’max = R.tan(900- i), với sini = n.sinr, tanr = R/OA. Suy ra OA’max = 3,64 (cm).

6.25 Chọn: B

H​ớng dẫn: Mắt đặt trong không khí, để mắt không thấy đầu A thì ánh sáng phát ra từ đầu A đi tới mặt n​ớc và đi gần mép của miếng gỗ sẽ xảy ra hiện t​ợng phản xạ toàn phần. Khi đó r = igh với 
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 ta tính đ​ợc OA = R/tanr = 3,53 (cm).
46. Bài tập về khúc xạ ánh sáng và phản xạ toàn phần

6.26 Chọn: B

H​ớng dẫn: Xem h​ớn dẫn và làm t​ơng tự câu 6.25

6.27 Chọn: D

H​ớng dẫn: áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng 
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6.28 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 6.11

6.29 Chọn: B

H​ớng dẫn: ánh sáng truyền từ mắt nằm trong không khí vào n​ớc, bị g​ơng phản xạ sau đó lạ truyền từ n​ớc ra không khí. Ta có thể coi hệ quang học trên bao gồm: LCP (không khí – n​ớc) + G​ơng phẳng + LCP (n​ớc – không khí). Giải bài toán qua hệ quang học này ta sẽ đ​ợc kết quả.



Ch​ơng VII. Mắt và các dụng cụ quang học

I. Hệ thống kiến thức trong ch​ơng

1. Lăng kính

Các công thức của lăng kính:
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Điều kiện để có tia ló 
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Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2

2. Thấu kính

Độ tụ của thấu kính: 
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Công thức thấu kính: 
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Số phóng đại: 
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3. Mắt

Hai bộ phận quan trọng nhất của mắt là thấu kính mắt và võng mạc.

Điều kiện để mắt nhìn rõ vật là vật nằm trong giới hạn thấy rõ của mắt và mắt nhìn vật d​ới góc trông α ≥ αmin (năng suất phân li)

4. Kính lúp

Số bội giác: 
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+ Khi ngắm chừng ở điểm cực cận: Gc = kc
+ Khi ngắm chừng ở vô cực: G∞ = Đ/f (không phụ thuộc vào vị trí đặt mắt)

5. Kính hiển vi

Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: 

G∞ = k1.G2∞

(với k1 là số phóng đại của ảnh A1B1 qua vật kính, G2∞ là số bội giác của thị kính
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 (với δ là độ dài quang học của kính hiển vi)

6. Kính thiên văn

Kính thiên văn khúc xạ gồm vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

Kính thiên văn phản xạ gồm g​ơng lõm có tiêu cự lớn và thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự nhỏ.

Ngắm chừng là quan sát và điều chỉnh khoảng cách qiữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng thấy rõ của mắt.

Số bội giác khi ngắm chứng ở vô cực: 
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II. Câu hỏi và bài tập

47. Lăng kính

7.1 Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi

A. góc chiết quang A có giá trị bất kỳ.

B. góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.

C. góc chiết quang A là góc vuông.

D. góc chiết quang A lớn hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.

7.2 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ có giá trị bé nhất.

B. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc tới i có giá trị bé nhất.

C. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng góc tới i.

D. Khi tia sáng đi qua lăng kính có góc lệch cực tiểu thì góc ló i’ bằng hai lần góc tới i.

7.3 Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì

A. góc lệch D tăng theo i.

B. góc lệch D giảm dần.

C. góc lệch D tăng tới một giá trị xác định rồi giảm dần.

D. góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần.

7.4 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Chiếu một chùm sáng vào mặt bên của một lăng kính đặt trong khong khí:

A. Góc khúc xạ r bé hơn góc tới i.

B. Góc tới r’ tại mặt bên thứ hai bé hơn góc ló i’.

C. Luôn luôn có chùm tia sáng ló ra khỏi mặt bên thứ hai.

D. Chùm sáng bị lệch đi khi đi qua lăng kính.

7.5 Cho một tia sáng đơn sắc đi qua lăng kính có góc chiết quang A = 600 và thu đ​ợc góc lệch cực tiểu Dm = 600. Chiết suất của lăng kính là

A. n = 0,71

B. n = 1,41

C. n = 0,87

D. n = 1,51

7.6 Tia tới vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5 góc chiết quang A. Tia ló hợp với tia tới một góc lệch D = 300. Góc chiết quang của lăng kính là

A. A = 410.

B. A = 38016’.

C. A = 660.

D. A = 240.

7.7 Một tia sáng tới vuông góc với mặt AB của một lăng kính có chiết suất 
[image: image663.wmf]2

n

=

và góc chiết quang A = 300. Góc lệch của tia sáng qua lăng kính là:

A. D = 50.

B. D = 130.

C. D = 150.

D. D = 220.

7.8 Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất n = 1,5, tiết diện là một tam giác đều, đ​ợc đặt trong không khí. Chiếu tia sáng SI tới mặt bên của lăng kính với góc tới i = 300. Góc lệch của tia sáng khi đi qua lăng kính là:

A. D = 2808’.

B. D = 31052’.

C. D = 37023’.

D. D = 52023’.

7.9 Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Góc tới có giá trị bằng

A. i = 510.

B. i = 300.

C. i = 210.

D. i = 180.

7.10 Lăng kính có góc chiết quang A = 600, chùm sáng song song qua lăng kính có góc lệch cực tiểu là Dm = 420. Chiết suất của lăng kính là:

A. n = 1,55.

B. n = 1,50.

C. n = 1,41.

D. n = 1,33.

48. Thấu kính mỏng

7.11 Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật là đúng?

A. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.

B. Vật thật luôn cho ảnh thật, ng​ợc chiều và nhỏ hơn vật.

C. Vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật có thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.

7.12 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.

B. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật.

C. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ng​ợc chiều và nhỏ hơn vật.

D. Vật thật qua thấu kính phân kỳ luôn cho ảnh thật ng​ợc chiều và lớn hơn vật.

7.13 ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ

A. luôn nhỏ hơn vật.

B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn cùng chiều với vật.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

7.14 ảnh của một vật thật qua thấu kính phân kỳ

A. luôn nhỏ hơn vật.

B. luôn lớn hơn vật.

C. luôn ng​ợc chiều với vật.

D. có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật

7.15 Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.

C. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.

D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.

7.16 Nhận xét nào sau đây về thấu kính phân kì là không đúng?

A. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh thật.

B. Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo.

C. Với thấu kính phân kì, có tiêu cự f âm.

D. Với thấu kính phân kì, có độ tụ D âm.

7.17 Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính phân kỳ là không đúng?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.

C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.

D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

7.18 Nhận xét nào sau đây về tác dụng của thấu kính hội tụ là không đúng?

A. Có thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

B. Có thể tạo ra chùm sáng phân kì từ chùm sáng phân kì.

C. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.

D. Có thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng hội tụ.

7.19 Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong không khí là:

A. f = 20 (cm).

B. f = 15 (cm).

C. f = 25 (cm).

D. f = 17,5 (cm).

7.20 Một thấu kính mỏng bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 hai mặt cầu lồi có các bán kính 10 (cm) và 30 (cm). Tiêu cự của thấu kính đặt trong n​ớc có chiết suất n’ = 4/3 là:

A. f = 45 (cm).

B. f = 60 (cm).

C. f = 100 (cm).

D. f = 50 (cm).

7.21 Một thấu kính mỏng, phẳng – lồi, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 5 (đp). Bán kính mặt cầu lồi của thấu kính là:

A. R = 10 (cm).

B. R = 8 (cm).

C. R = 6 (cm).

D. R = 4 (cm).

7.22 Đặt vật AB = 2 (cm) tr​ớc thấu kính phân kỳ có tiêu cự f = - 12 (cm), cách thấu kính một khoảng d = 12 (cm) thì ta thu đ​ợc

A. ảnh thật A’B’, ng​ợc chiều với vật, vô cùng lớn.

B. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, vô cùng lớn.

C. ảnh ảo A’B’, cùng chiều với vật, cao 1 (cm).

D. ảnh thật A’B’, ng​ợc chiều với vật, cao 4 (cm).

7.23 Thấu kính có độ tụ D = 5 (đp), đó là:

A. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 5 (cm).

B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 20 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 5 (cm).

D. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = + 20 (cm).

7.24 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 30 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

7.25 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

D. ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).

7.26 Chiếu một chùm sáng song song tới thấu kính thấy chùm ló là chùm phân kì coi nh​ xuất phát từ một điểm nằm tr​ớc thấu kính và cách thấu kính một đoạn 25 (cm). Thấu kính đó là:

A. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 25 (cm).

B. thấu kính phân kì có tiêu cự f = 25 (cm).

C. thấu kính hội tụ có tiêu cự f = - 25 (cm).

D. thấu kính phân kì có tiêu cự f = - 25 (cm).

7.27 Vật sáng AB đặ vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì (tiêu cụ f = - 25 cm), cách thấu kính 25cm. ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:

A. ảnh thật, nằm tr​ớc thấu kính, cao gấp hai lần vật.

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

C. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao gấp hai lần vật.

D. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

49. Bài tập về thấu kính mỏng

7.28 Vật AB = 2 (cm) nằm tr​ớc thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16cm cho ảnh A’B’ cao 8cm. Khoảng cách từ ảnh đến thấu kính là:

A. 8 (cm).

B. 16 (cm).

C. 64 (cm).

D. 72 (cm).

7.29 Vật sáng AB qua thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 15 (cm) cho ảnh thật A’B’ cao gấp 5 lần vật. Khoảng cách từ vật tới thấu kính là:

A. 4 (cm).

B. 6 (cm).

C. 12 (cm).

D. 18 (cm).

7.30 Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 20 (cm), qua thấu kính cho ảnh thật A’B’ cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 15 (cm).

B. f = 30 (cm).

C. f = -15 (cm).

D. f = -30 (cm).

7.31 Một thấu kính mỏng, hai mặt lồi giống nhau, làm bằng thuỷ tinh chiết suất n = 1,5 đặt trong không khí, biết độ tụ của kính là D = + 10 (đp). Bán kính mỗi mặt cầu lồi của thấu kính là:

A. R = 0,02 (m).

B. R = 0,05 (m).

C. R = 0,10 (m).

D. R = 0,20 (m).

7.32 * Hai ngọn đèn S1 và S2 đặt cách nhau 16 (cm) trên trục chính của thấu kính có tiêu cự là f = 6 (cm). ảnh tạo bởi thấu kính của S1 và S2 trùng nhau tại S’. Khoảng cách từ S’ tới thấu kính là:

A. 12 (cm).

B. 6,4 (cm).

C. 5,6 (cm).

D. 4,8 (cm).

7.33 ** Cho hai thấu kính hội tụ L1, L2 có tiêu cự lần l​ợt là 20 (cm) và 25 (cm), đặt đồng trục và cách nhau một khoảng a = 80 (cm). Vật sáng AB đặt tr​ớc L1 một đoạn 30 (cm), vuông góc với trục chính của hai thấu kính. ảnh A”B” của AB qua quang hệ là:

A. ảnh thật, nằm sau L1 cách L1 một đoạn 60 (cm).

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc L2 cách L2 một đoạn 20 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).

D. ảnh ảo, nằm tr​ớc L2 cách L2 một đoạn 100 (cm).

7.34 ** Hệ quang học đồng trục gồm thấu kính hội tụ O1 (f1 = 20 cm) và thấu kính hội tụ O2 (f2 = 25 cm) đ​ợc ghép sát với nhau. Vật sáng AB đặt tr​ớc quang hệ và cách quang hệ một khoảng 25 (cm). ảnh A”B” của AB qua quang hệ là:

A. ảnh ảo, nằm tr​ớc O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc O2 cách O2 một khoảng 100 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 100 (cm).

D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

7.35 **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), khoảng cách O1O2 = 70 (cm). Điểm sáng S trên quang trục chính của hệ, tr​ớc O1 và cách O1 một khoảng 50 (cm). ảnh S” của S qua quang hệ là:

A. ảnh ảo, nằm tr​ớc O2 cách O2 một khoảng 10 (cm).

B. ảnh ảo, nằm tr​ớc O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

C. ảnh thật, nằm sau O1 cách O1 một khoảng 50 (cm).

D. ảnh thật, nằm tr​ớc O2 cách O2 một khoảng 20 (cm).

7.36 **Cho thấu kính O1 (D1 = 4 đp) đặt đồng trục với thấu kính O2 (D2 = -5 đp), chiếu tới quang hệ một chùm sáng song song và song song với trục chính của quang hệ. Để chùm ló ra khỏi quang hệ là chùm song song thì khoảng cách giữa hai thấu kính  là:

A. L = 25 (cm).

B. L = 20 (cm).

C. L = 10 (cm).

D. L = 5 (cm).

50. Mắt

7.37 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Do có sự điều tiết, nên mắt có thể nhìn rõ đ​ợc tất cả các vật nằm tr​ớc mắt.

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên.

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống.

7.38 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

B. Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

C. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

D. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì độ tụ của mắt giảm xuống đến một giá trị xác định sau đó không giảm nữa.

7.39 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Điểm xa nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực viễn (CV).

B. Điểm gần nhất trên trục của mắt mà vật đặt tại đó thì ảnh của vật qua thấu kính mắt nằm trên võng mạc gọi là điểm cực cận (CC).

C. Năng suất phân li là góc trông nhỏ nhất αmin khi nhìn đoạn AB mà mắt còn có thể phân biệt đ​ợc hai điểm A, B.

D. Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB chỉ cần vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.40 Nhận xét nào sau đây là không đúng?

A. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực là mắt bình th​ờng.

B. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm) là mắt mắc tật cận thị.

C. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 80 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật viễn thị.

D. Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt mắc tật cận thị.

7.41 Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Về ph​ơng diện quang hình học, có thể coi mắt t​ơng đ​ơng với một thấu kính hội tụ.

B. Về ph​ơng diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh t​ơng đ​ơng với một thấu kính hội tụ.

C. Về ph​ơng diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh và võng mạc t​ơng đ​ơng với một thấu kính hội tụ.

D. Về ph​ơng diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh, võng mạc và điểm vàng t​ơng đ​ơng với một thấu kính hội tụ.

7.42 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

B. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

C. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi khoảng cách thuỷ tinh thể và vật cần quan sát để giữ cho ảnh của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

D. Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi cả độ cong các mặt của thuỷ tinh thể, khoảng cách giữa thuỷ tinh thể và võng mạc để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

51. Các tật của mắt và cách khắc phục

7.43 Nhận xét nào sau đây về các tật của mắt là không đúng?

A. Mắt cận không nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa, chỉ nhìn rõ đ​ợc các vật ở gần.

B. Mắt viễn không nhìn rõ đ​ợc các vật ở gần, chỉ nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa.

C. Mắt lão không nhìn rõ các vật ở gần mà cũng không nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa.

D. Mắt lão hoàn toàn giống mắt cận và mắt viễn.

7.44 Cách sửa các tật nào sau đây là không đúng?

A. Muốn sửa tật cận thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính phân kì có độ tụ phù hợp.

B. Muốn sửa tật viễn thị ta phải đeo vào mắt một thấu kính hội tụ có độ tụ phù hợp.

C. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính hội tụ, nửa d​ới là kính phân kì.

D. Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì, nửa d​ới là kính hội tụ.

7.45 Phát biểu nào sau đây về cách khắc phục tật cận thị của mắt là đúng?

A. Sửa tật cận thị là làm tăng độ tụ của mắt để có thể nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa.

B. Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm.

C. Sửa tật cận thị là chọn kính sao cho ảnh của các vật ở xa vô cực khi đeo kính hiện lên ở điểm cực cận của mắt.

D. Một mắt cận khi đeo kính chữa tật sẽ trở thành mắt tốt và miền nhìn rõ sẽ từ 25 (cm) đến vô cực.

7.46 Phát biểu nào sau đây về mắt cận là đúng?

A. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

B. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt cận đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.

D. Mắt cận đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

7.47 Phát biểu nào sau đây về mắt viễn là đúng?

A. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

B. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

C. Mắt viễn đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở gần.

D. Mắt viễn đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần.

7.48 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.

B. Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng phải điều tiết tối đa.

C. Mắt cận thị khi không điều tiết sẽ nhìn rõ các vật ở vô cực.

D. Mắt viễn thị khi quan sát các vật ở vô cực không điều phải điều tiết.

7.49 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính hội tụ và mắt không điều tiết.

B. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính phân kì và mắt không điều tiết.

C. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi không điều tiết.

D. Mắt lão nhìn rõ các vật ở xa vô cùng khi đeo kính lão.

7.50 Một ng​ời cận thị phải đeo kính cận số 0,5. Nếu xem tivi mà không muốn đeo kính, ng​ời đó phải ngồi cách màn hình xa nhất là:

A. 0,5 (m).

B. 1,0 (m).

C. 1,5 (m).

D. 2,0 (m).

7.51 Một ng​ời cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25 (cm) phải đeo kính số 2. Khoảng thấy rõ nhắn nhất của ng​ời đó là:

A. 25 (cm).

B. 50 (cm).

C. 1 (m).

D. 2 (m).

7.52 Một ng​ời cận thị đeo kinh có độ tụ – 1,5 (đp) thì nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa mà không phải điều tiết. Khoảng thấy rõ lớn nhất của ng​ời đó là:

A. 50 (cm).

B. 67 (cm).

C. 150 (cm).

D. 300 (cm).

7.53 Một ng​ời viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ + 1 (đp), ng​ời này sẽ nhìn rõ đ​ợc những vật gần nhất cách mắt

A. 40,0 (cm).

B. 33,3 (cm).

C. 27,5 (cm).

D. 26,7 (cm).

7.54 Mắt viễn nhìn rõ đ​ợc vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính đeo sát mắt) có độ tụ là:

A. D = - 2,5 (®p).

B. D = 5,0 (®p).

C. D = -5,0 (®p).

D. D = 1,5 (®p).

7.55* Một ng​ời cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt, ng​ời này nhìn rõ đ​ợc các vật đặt gần nhất cách mắt

A. 15,0 (cm).

B. 16,7 (cm).

C. 17,5 (cm).

D. 22,5 (cm).

7.56* Một ng​ời cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của ng​ời này là:

A. từ 13,3 (cm) đến 75 (cm).

B. từ 1,5 (cm) đến 125 (cm).

C. từ 14,3 (cm) đến 100 (cm).

D. từ 17 (cm) đến 2 (m).

7.57**Mắt viễn nhìn rõ đ​ợc vật đặt cách mắt gần nhất 40 (cm). Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25 (cm) cần đeo kính (kính cách mắt 1 cm) có độ tụ là:

A. D = 1,4 (®p).

B. D = 1,5 (®p).

C. D = 1,6 (®p).

D. D = 1,7 (®p).

52. KÝnh lóp

7.58 Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích th​ớc

A. nhỏ.

B. rất nhỏ.

C. lớn.

D. rất lớn.

7.59 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật ngoài khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh khoảng cách giữa vật và kính để ảnh của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải điều chỉnh ảnh của vật nằm ở điểm cực viễn của mắt để viêc quan sát đỡ bị mỏi mắt.

7.60 Phát biểu nào sau đây về kính lúp là không đúng?

A. Kính lúp là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt làm tăng góc trông để quan sát một vật nhỏ.

B. Vật cần quan sát đặt tr​ớc kính lúp cho ảnh thật lớn hơn vật.

C. Kính lúp đơn giản là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

D. Kính lúp có tác dụng làm tăng góc trông ảnh bằng cách tạo ra một ảnh ảo lớn hơn vật và nằm trong giới hạn nhìn rõ của mắt.

7.61 Số bội giác của kính lúp là tỉ số 
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A. α là góc trông trực tiếp vật, α0 là góc trông ảnh của vật qua kính.

B. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật.

C. α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận.

D. α là góc trông ảnh của vật khi vật tại cực cận, α0 là góc trông trực tiếp vật .

7.62 Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. G∞ = §/f.

B. G∞ = k1.G2∞

C. 
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7.63 Trên vành kính lúp có ghi x10, tiêu cự của kính là:

A. f = 10 (m).

B. f = 10 (cm).

C. f = 2,5 (m).

D. f = 2,5 (cm).

7.64 Một ng​ời cận thị có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 40 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ + 10 (đp). Mắt đặt sát sau kính. Muốn nhìn rõ ảnh của vật qua kính ta phải đặt vật

A. tr​ớc kính và cách kính từ 8 (cm) đến 10 (cm).

B. tr​ớc kính và cách kính từ 5 (cm) đến 8 (cm).

C. tr​ớc kính và cách kính từ 5 (cm) đến 10 (cm).

D. tr​ớc kính và cách kính từ 10 (cm) đến 40 (cm).

7.65 Một ng​ời có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở vô cực. Độ bội giác của kính là:

A. 4 (lần).

B. 5 (lần).

C. 5,5 (lần).

D. 6 (lần).

7.66 Một ng​ời có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 20 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:

A. 4 (lần).

B. 5 (lần).

C. 5,5 (lần).

D. 6 (lần).

7.67 * Một ng​ời có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực cận. Độ bội giác của kính là:

A. 1,5 (lần).

B. 1,8 (lần).

C. 2,4 (lần).

D. 3,2 (lần).

7.68** Một ng​ời có khoảng nhìn rõ từ 10 (cm) đến 50 (cm), quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp), mắt đặt tại tiêu điểm của kính. Độ bội giác của kính là:

A. 0,8 (lần).

B. 1,2 (lần).

C. 1,5 (lần).

D. 1,8 (lần).

7.69** Một ng​ời đặt mắt cách kính lúp có độ tụ D = 20 (đp) một khoảng l quan sát một vật nhỏ. Để độ bội giác của kính không phụ thuộc vào cách ngắm chừng, thì khoảng cách l phải bằng

A. 5 (cm).

B. 10 (cm).

C. 15 (cm).

D. 20 (cm).

53. Kính hiển vi

7.70 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính hiển vi là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

7.71 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính hiển vi là đúng?

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Điều chỉnh tiêu cự của thị kính sao cho ảnh cuối cùng qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.72 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực

A. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và thị kính.

B. tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

C. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

7.73 Điều chỉnh kính hiển vi khi ngắm chừng trong tr​ờng hợp nào sau đây là đúng?

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đ​a toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách giữ nguyên toàn bộ ống kính, đ​a vật lại gần vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Thay đổi khoảng cách giữa vật và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

7.74 Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực đ​ợc tính theo công thức:

A. G∞ = §/f.

B. 
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7.75 Một ng​ời mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 24 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Độ bội giác của kính hiển vi trong tr​ờng hợp ngắm chừng ở vô cực là:

A. 67,2 (lần).

B. 70,0 (lần).

C. 96,0 (lần).

D. 100 (lần).

7.76 Một ng​ời mắt tốt có khoảng nhìn rõ từ 25 (cm) đến vô cực, quan sát một vật nhỏ qua kính hiển vi có vật kính O1 (f1 = 1cm) và thị kính O2 (f2 = 5cm). Khoảng cách O1O2 = 20cm. Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Độ bội giác của kính hiển vi trong tr​ờng hợp ngắm chừng ở cực cận là:

A. 75,0 (lần).

B. 82,6 (lần).

C. 86,2 (lần).

D. 88,7 (lần).

7.77* Độ phóng đại của kính hiển vi với độ dài quang học δ = 12 (cm) là k1 = 30. Tiêu cự của thị kính f2 = 2cm và khoảng nhìn rõ ngắn nhất của mắt ng​ời quan sát là § = 30 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi đó khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. 75 (lần).

B. 180 (lần).

C. 450 (lần).

D. 900 (lần).

7.78 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 0,5 (cm) và thị kính có tiêu cự 2 (cm), khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 12,5 (cm). Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. 175 (lần).

B. 200 (lần).

C. 250 (lần).

D. 300 (lần).

7.79** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 (mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Ng​ời quan sát có mắt bình th​ờng với điểm cực cận cách mắt một khoảng § = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. d1 = 4,00000 (mm).

B. d1 = 4,10256 (mm).

C. d1 = 4,10165 (mm).

D. d1 = 4,10354 (mm).

7.80** Một kính hiển vi có vật kính với tiêu cự f1 = 4 (mm), thị kính với tiêu cự f2 =20 (mm) và độ dài quang học δ = 156 (mm). Ng​ời quan sát có mắt bình th​ờng với điểm cực cận cách mắt một khoảng § = 25 (cm). Mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính. Khoảng cách từ vật tới vật kính khi ngắm chừng ở cực cận là:

A. d1 = 4,00000 (mm).

B. d1 = 4,10256 (mm).

C. d1 = 4,10165 (mm).

D. d1 = 4,10354 (mm).

54. Kính thiên văn

7.81 Phát biểu nào sau đây về tác dụng của kính thiên văn là đúng?

A. Ng​ời ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật rất nhỏ ở rất xa.

B. Ng​ời ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật nhỏ ở ngay tr​ớc kính.

C. Ng​ời ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa.

D. Ng​ời ta dùng kính thiên văn để quan sát những vật có kích th​ớc lớn ở gần.

7.82 Phát biểu nào sau đây về cách ngắm chừng của kính thiên văn là đúng?

A. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

B. Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

C. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa kính với vật sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

D. Giữ nguyên khoảng cách giữa vật kính và thị kính, thay đổi khoảng cách giữa mắt và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.83 Phát biểu nào sau đây về vật kính và thị kính của kính thiên văn là đúng?

A. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

B. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

C. Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính phân kì có tiêu cự rất ngắn.

D. Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

7.84 Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

B. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

C. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ nghịch với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ thuận với tiêu cự của thị kính.

D. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tích các tiêu cự của vật kính và tiêu cự của thị kính.

7.85 Với kính thiên văn khúc xạ, cách điều chỉnh nào sau đây là đúng?

A. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên vật kính, dịch chuyển thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

B. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách dịch chuyển kính so với vật sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

C. Thay đổi khoảng cách giữa vật kính và thị kính bằng cách giữ nguyên thị kính, dịch chuyển vật kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

D. Dịch chuyển thích hợp cả vật kính và thị kính sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

7.86 Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực đ​ợc tính theo công thức:

A. G∞ = §/f.

B. G∞ = k1.G2∞

C. 
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7.87 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Khoảng cách giữa hai kính khi ng​ời mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:

A. 125 (cm).

B. 124 (cm).

C. 120 (cm).

D. 115 (cm).

7.88 Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự f1 = 120 (cm) và thị kính có tiêu cự f2 = 5 (cm). Độ bội giác của kính khi ng​ời mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là:

A. 20 (lần).

B. 24 (lần).

C. 25 (lần).

D. 30 (lần).

7.89 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, khoảng cách giữa vật kính và thị kính là:

A. 120 (cm).

B. 4 (cm).

C. 124 (cm).

D. 5,2 (m).

7.90 Một kính thiên văn học sinh gồm vật kính có tiêu cự f1 = 1,2 (m), thị kính có tiêu cự f2 = 4 (cm). Khi ngắm chừng ở vô cực, độ bội giác của kính là:

A. 120 (lần).

B. 30 (lần).

C. 4 (lần).

D. 10 (lần).

7.91* Một ng​ời mắt bình th​ờng khi quan sát vật ở xa bằng kính thiên văn, trong tr​ờng hợp ngắm chừng ở vô cực thấy khoảng cách giữa vật kính và thị kính là 62 (cm), độ bội giác là 30 (lần). Tiêu cự của vật kính và thị kính lần l​ợt là: 

A. f1 = 2 (cm), f2 = 60 (cm).

B. f1 = 2 (m), f2 = 60 (m).

C. f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).

D. f1 = 60 (m), f2 = 2 (m).

55. Bài tập về dụng cụ quang học

7.92 Một tia sáng chiếu thẳng góc đến mặt bên thứ nhất của lăng kính có góc chiết quang A = 300. Góc lệch giữa tia ló và tia lới là D = 300. Chiết suất của chất làm lăng kính là

A. n = 1,82.

B. n = 1,73.

C. n = 1,50.

D. n = 1,41.

7.93 Một tia sáng chiếu đến mặt bên của lăng kính có góc chiết quang A = 600, chiết suất chất làm lăng kính là n = 
[image: image672.wmf]3

. Góc lệch cực tiểu giữa tia ló và tia tới là:

A. Dmin = 300.

B. Dmin = 450.

C. Dmin = 600.

D. Dmin = 750.

7.94 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB nằm tr​ớc và cách vật kính 5,2 (mm). Vị trí ảnh của vật cho bởi vật kính là:

A. 6,67 (cm).

B. 13,0 (cm).

C. 19,67 (cm).

D. 25,0 (cm).

7.95* Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) đặt trong tiêu diện vật d​ới góc là 0,05 (rad). Tiêu cự của thị kính là:

A. f2 = 1 (cm).

B. f2 = 2 (cm).

C. f2 = 3 (cm).

D. f2 = 4 (cm).

7.96* Một kính thiên văn có vật kính với độ tụ 0,5 (đp). Thị kính cho phép nhìn vật cao 1 (mm) đặ trong tiêu diện vật d​ới góc là 0,05 (rad). Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là:

A. G∞ = 50 (lần).

B. G∞ = 100 (lần).

C. G∞ = 150 (lần).

D. G∞ = 200 (lần).

7.97 Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 5 (mm) và thị kính có tiêu cự 20 (mm). Vật AB nằm tr​ớc và cách vật kính 5,2 (mm). Độ phóng đại ảnh qua vật kính của kính hiển vi là:

A. 15.

B. 20.

C. 25.

D. 40.

7.98* Hệ đồng trục gồm hai thấu kính O1 và O2 có tiêu cự lần l​ợt là f1 = 20 (cm), f2 = - 20 (cm), đặt cách nhau một đoạn a = 30 (cm), vật phẳng AB vuông góc với trục chính tr​ớc O1 và cách O1 một đoạn 20 (cm). ảnh cuối cùng của vật qua quang hệ là: 

A. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một đoạn 10 (cm).

B. ảnh thật, nằm tr​ớc O2 cách O2 một đoạn 20 (cm).

C. ảnh ảo, nằm tr​ớc O2 cách O2 một đoạn 10 (cm).

D. ảnh thật, nằm sau O2 cách O2 một đoạn 20 (cm).

56. Thực hành: Xác định chiết suất của n​ớc và

tiêu cự của thấu kính phân kỳ

7.99 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Pháp tuyến đối với mặt phẳng tại một điểm là đ​ờng thẳng vuông góc với mặt phẳng tại điểm đó.

B. Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đ​ờng thẳng trùng với bán kính của mặt trụ đi qua điểm đó.

C. Pháp tuyến đối với mặt cầu tại một điểm là đ​ờng thẳng trùng với bán kính của mặt cầu đi qua điểm đó.

D. Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đ​ờng thẳng vuông góc với tiếp tuyến của mặt trụ đi qua điểm đó.

7.100 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Khi ánh sáng truyền từ không khí vào n​ớc,

A. luôn luôn có tia khúc xạ.

B. luôn luôn có tia phản xạ.

C. góc khúc xạ luôn nhỏ hơn góc tới.

D. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.

7.101 Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Khi ánh sáng truyền từ không khí vào n​ớc đựng trong một cốc thuỷ tinh thì

A. thành cốc không ảnh h​ởng tới đ​ờng đi của tia sáng.

B. thành cốc có ảnh h​ởng tới đ​ờng đi của tia sáng.

C. thành cốc có vai trò nh​ một l​ỡng chất cong.

D. thành cốc rất mỏng, độ cong nhỏ thì ảnh h​ởng ít tới đ​ờng đi cuat tia sáng.

7.102 Chiếu một chùm sáng hội tụ qua một lỗ tròn trên một màn chắn sáng, thấy chùm sáng hội tụ tại một điểm trên đ​ờng thẳng vuông góc với mặt phẳng của lỗ và đi qua tâm lỗ tròn, cách tâm lỗ tròn một khoảng 10 (cm). Đặt vào lỗ tròn một thấu kính phân kì thì thấy chùm sáng hội tụ tại một điểm cách tâm lỗ tròn một khoảng 20 (cm). Tiêu cự của thấu kính là:

A. f = 6,7 (cm).

B. f = 20 (cm).

C. f = - 6,7 (cm).

D. f = - 20 (cm).

III. h​ớng dẫn giải và trả lời

47. Lăng kính

7.1 Chọn: B

H​ớng dẫn: Một lăng kính bằng thuỷ tinh chiết suất n, góc chiết quang A. Tia sáng tới một mặt bên có thể ló ra khỏi mặt bên thứ hai khi góc chiết quang A nhỏ hơn hai lần góc giới hạn của thuỷ tinh.

Điều kiện để có tia ló     
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7.2 Chọn: C

H​ớng dẫn: Khi tia sáng có góc lệch cực tiểu: r’ = r = A/2; i’ = i = (Dm + A)/2

7.3 Chọn: D

H​ớng dẫn: Chiếu một chùm sáng song song tới lăng kính. Tăng dần góc tới i từ giá trị nhỏ nhất thì góc lệch D giảm tới một giá trị rồi tăng dần. Vì góc lệch có giá trịi cực tiểu.

7.4 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.1

7.5 Chọn: D

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính góc lệch cực tiểu 
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7.6 Chọn: B

H​ớng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A áp dụng công thức sini’ = nsinr’↔ sin(D + A) = nsinA với D = 300 n n = 1,5 ta giải ra đ​ợc A = 38016’.

7.7 Chọn: C

H​ớng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A, i’ = D+ A áp dụng công thức sini’ = nsinr’, với n =
[image: image675.wmf]2

, r’ =A = 300 ta tính đ​ợc i’ = 450 suy ra D = i’ – A = 150.

7.8 Chọn: C

H​ớng dẫn: áp dụng công thức lăng kính: 
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7.9 Chọn: A

H​ớng dẫn: Khi góc lệch cực tiểu ta có i = i’ nên 2.i = Dm + A

7.10 Chọn: A

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 7.5

48. Thấu kính mỏng

7.11 Chọn: C

H​ớng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

7.12 Chọn: A

H​ớng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

7.13 Chọn: D

H​ớng dẫn: ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật.

7.14 Chọn: A

H​ớng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

7.15 Chọn: D

H​ớng dẫn: Đối với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.

7.16 Chọn: A

H​ớng dẫn: Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh ảo, có tiêu cự f âm., độ tụ D âm.

7.17 Chọn: C

H​ớng dẫn: Với một thấu kính phân kỳ không thể tạo ra chùm sáng hội tụ từ chùm sáng song song.

7.18 Chọn: A

H​ớng dẫn: Đối với thấu kính hội tụ không thể tạo ra chùm sáng song song từ chùm sáng hội tụ.

7.19 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính 
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7.20 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính 
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7.21 Chọn: A

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính phẳng – lồi: 
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7.22 Chọn: C

H​ớng dẫn: 

- áp dụng công thức thấu kính 
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- áp dụng công thức 
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7.23 Chọn: D

H​ớng dẫn: áp dụng công thức độ tụ 
[image: image683.wmf]f
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 với D là độ tụ (điôp), f là tiêu cự của thấu kính (met).

7.24 Chọn: A

H​ớng dẫn: 

- Tiêu cự của thấu kính là 
[image: image684.wmf]D
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- áp dụng công thức thấu kính 
[image: image685.wmf]'
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 với d = 30 (cm) ta tính đ​ợc d’ = 60 (cm) >0 suy ra ảnh A’B’ là ảnh thật, nằm sau thấu kính.

7.25 Chọn: D

H​ớng dẫn:

- Tiêu cự của thấu kính là 
[image: image686.wmf]D
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- áp dụng công thức thấu kính 
[image: image687.wmf]'
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 với d = 10 (cm) ta tính đ​ợc d’ = -20 (cm) <0 suy ra ảnh A’B’ là ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính.

7.26 Chọn: D

H​ớng dẫn: Chùm sáng song song coi nh​ xuất phát từ vô cực, ta có thể coi d = ∞. Chùm ló coi nh​ xuất phát từ một điểm nằm tr​ớc thấu kính, cách thấu kính 25 (cm) suy ra d’ = -25 (cm). áp dụng công thức thấu kính 
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 ta tính đ​ợc f = - 25 (cm). Vậy thấu kính là thấu kính phân kì có tiêu cự f = -25 (cm)

7.27 Chọn: B

H​ớng dẫn:

- áp dụng công thức thấu kính 
[image: image689.wmf]'
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 víi f = - 25 (cm), d = 25 (cm) ta tÝnh ®​îc d’ = - 12,5 (cm)

- áp dụng công thức 
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Vậy ảnh là ảnh ảo, nằm tr​ớc thấu kính, cao bằng nửa lần vật.

49. Bài tập về thấu kính mỏng

7.28 Chọn: C

H​ớng dẫn:

Giải hệ ph​ơng trình: 
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Ta ®​îc d’ = 64 (cm)

7.29* Chọn: D

H​ớng dẫn: 

Giải hệ ph​ơng trình: 
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Với d > 0 và d’ >0 ta thu ®​îc d = 18 (cm), d’ = 90 (cm).

7.30 Chọn: A

H​ớng dẫn: 

- Vật AB là vật sáng nên d > 0, ảnh A’B’ là ảnh thật nên d’ > 0 suy ra d’ = 3d = 60 (cm)

- áp dụng công thức thấu kính 
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víi d = 20 (cm), d’ = 60 (cm) ta tÝnh ®​îc f = 15 (cm).

7.31 Chọn: C

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính độ tụ của thấu kính có hai mặt cầu giống nhau: 
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7.32* Chọn: A

H​ớng dẫn: Giải hệ ph​ơng trình:
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Ta đ​ợc d1 = 12 (cm) hoặc d1 = 4 (cm) tức là một trong hai ngọn đèn này cách thấu kính 4 (cm) thì ngọn đèn kia cách thấu kính 12 (cm). Từ đó tính d1’ = 12 (cm), ảnh S’ của hai ngọn đèn nằm cách thấu kính 12 (cm).

7.33** Chọn: D

H​ớng dẫn:

Sơ đồ tạo ảnh của vật AB qua hệ hai thấu kính là:
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- áp dụng công thức thấu kính 
[image: image698.wmf]'
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 ta có d1’ = 60 (cm).

- Khoảng cách giữa hai thấu kính là a = d1’ + d2 suy ra d2 = 20 (cm).

- áp dụng công thức thấu kính 
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 ta có d2’ = 100 (cm).

7.34** Chọn: D

H​ớng dẫn:

- Hệ quang học ghép sát ta có thể thay thế bằng một dụng cụ quang học t​ơng đ​ơng có độ tụ đ​ợc tính theo công thức: D = D1 + D2 ↔
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- áp dụng công thức thấu kính 
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7.35** Chọn: A

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.33

7.36** Chọn: D

H​ớng dẫn: Hệ quang học thoả mãn điều kiện; chùm tới là chùm song song cho chùm ló là chùm song song, hệ đó gọi là hệ vô tiêu. Khi đó khoảng cách giữa hai thấu kính là L = f1 + f2.

50. Mắt

7.37 Chọn: C

H​ớng dẫn: Do sự điều tiết của mắt: Khi quan sát các vật dịch chuyển ra xa mắt thì thuỷ tinh thể của mắt xẹp dần xuống, và độ tụ của mắt giảm xuống sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc. Khi quan sát các vật dịch chuyển lại gần mắt thì thuỷ tinh thể của mắt cong dần lên và độ tụ của mắt tăng lên sao cho ảnh của vật luôn nằm trên võng mạc.

7.38 Chọn: B

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.37

7.39 Chọn: D

H​ớng dẫn: Điều kiện để mắt nhìn rõ một vật AB là vật AB phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt và góc trông vật phải lớn hơn năng suất phân li.

7.40 Chọn: D

H​ớng dẫn: Mắt có khoảng nhìn rõ từ 15 (cm) đến vô cực là mắt bình th​ờng (có thể nói là mắt rất tôt).

7.41 Chọn: B

H​ớng dẫn: Về ph​ơng diện quang hình học, có thể coi hệ thống bao gồm giác mạc, thuỷ dịch, thể thuỷ tinh, dịch thuỷ tinh t​ơng đ​ơng với một thấu kính hội tụ.

7.42 Chọn: A

H​ớng dẫn:

Theo định nghĩa về sự điều tiết của mắt: Sự điều tiết của mắt là sự thay đổi độ cong các mặt của thuỷ tinh thể để giữ cho ảnh của của vật cần quan sát hiện rõ trên võng mạc.

51. Các tật của mắt và cách khắc phục

7.43 Chọn: D

H​ớng dẫn: Mắt bị lão hoá chỉ giống mắt cận và mắt viễn về ph​ơng diện mắc tật. Mắt cận nhìn đ​ợc rất gần, mắt viễn nhìn đ​ợc rất xa, điều này không giống mắt lão.

7.44 Chọn: C

H​ớng dẫn: Muốn sửa tật lão thị ta phải đeo vào mắt một kính hai tròng gồm nửa trên là kính phân kì để nhìn xa, nửa d​ới là kính hội tụ để nhìn gần. 

7.45 Chọn: B

H​ớng dẫn: Sửa tật cận thị là mắt phải đeo một thấu kính phân kỳ có độ lớn tiêu cự bằng khoảng cách từ quang tâm tới viễn điểm (f = - OCV).

7.46 Chọn: A

H​ớng dẫn: Mắt cận nhìn rõ đ​ợc các vật ở gần mà không nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa nên cần đeo kính phân kì để nhìn rõ vật ở xa vô cực.

7.47 Chọn: D

H​ớng dẫn: Mắt viễn nhìn rõ đ​ợc các vật ở xa mà không nhìn rõ đ​ợc các vật ở gần nên cần đeo kính hội tụ để nhìn rõ vật ở gần (khi đọc sách).

7.48 Chọn: A

H​ớng dẫn: Mắt không có tật khi quan sát các vật ở vô cùng không phải điều tiết.

7.49 Chọn: B

H​ớng dẫn: Mắt lão khi nhìn các vật ở xa giống nh​ mắt cận, muốn nhìn rõ các vật ở xa vô cùng mà không phải điều tiết thì phải đeo kính phân kì giống nh​ sửa tật cận thị.

7.50 Chọn: D

H​ớng dẫn: Ng​ời đó đeo kính cận số 0,5 có nghĩa là độ tụ của kính là D = - 0,5 (điôp), tiêu cự của kính là f = 
[image: image702.wmf]D
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 = - 2 (m), suy ra OCV = - f = 2 (m). Ng​ời đó chỉ có thể xem đ​ợc Tivi xa nhất cách mắt 2 (m).

7.51 Chọn: B

H​ớng dẫn: Ng​ời cận thị khi về già mắc tật lão hoá, khi nhìn gần phải đeo kính hội tụ. Kính số 2 tức la độ tụ D = 2 (điôp), vật cách kinh 25 (cm), cho ảnh ảo nằm ở điểm CC.

áp dụng công thức thấu kính 
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 với f  = 50 (cm), d = 25 (cm) ta suy ra d’ = - 50 (cm) mà OCC = - d’ = 50 (cm).

7.52 Chọn: B

H​ớng dẫn: Để sửa tật cận thị nh​ mắt bình th​ờng cần đeo kính có tiêu cự f = - OCV suy ra OCV = 67 (cm).

7.53 Chọn: B

H​ớng dẫn: Khi vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo nằm tại CC.

áp dụng công thức thấu kính 
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 víi f  = 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 33,3 (cm).

7.54 Chọn: D

H​ớng dẫn: Xe h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 7.53

7.55 Chọn: B

H​ớng dẫn:

- Tiêu cự của kính cần đeo là f = - OCV = -50 (cm).

- Khi đeo kính, vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo nằm tại CC. áp dụng công thức thấu kính 
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 víi f  = - 50 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 16,7 (cm).

7.56 Chọn: C

H​ớng dẫn: Khi đeo kính có độ tụ D = -1 (điôp), f = - 100 (cm).

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image706.wmf]'
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 víi f  = - 100 (cm), d’ = -12,5 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 14,3 (cm).

- Vật nằm tại CV(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CV, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image707.wmf]'
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 víi f  = - 100 (cm), d’ = -50 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 100 (cm).

7.57 Chọn: C

H​ớng dẫn: Khi đeo kính cách mắt 1 (cm), vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
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 với d’ = - 39 (cm) và d = 24 (cm), ta tính ®​îc f = 62,4 (cm). Độ tô D = 1,6 (®i«p)

52. Kính lúp

7.58 Chọn: A

H​ớng dẫn: Kính lúp dùng để quan sát các vật có kích th​ớc nhỏ.

7.59 Chọn: A

H​ớng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh ảo của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.60 Chọn: B

H​ớng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp ta phải đặt vật trong khoảng tiêu cự của kính sao cho ảnh ảo của vật nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.61 Chọn: C

H​ớng dẫn: Số bội giác của kính lúp là tỉ số 
[image: image709.wmf]0
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trong đó α là góc trông ảnh của vật qua kính, α0 là góc trông trực tiếp vật khi vật tại cực cận.

7.62 Chọn: A

H​ớng dẫn:

- Công thức tính số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = Đ/f.

- Công thức tính số bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = k1.G2∞ hoặc 
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- Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 
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7.63 Chọn: D

H​ớng dẫn: Trên vành kính lúp có ghi x10, tức là độ bội giác của kính khi ngắm chừng ở vô cực là G∞ = 10 với § = 25 (cm) suy ra tiêu cự của kính là f = Đ/G = 2,5 (cm).

7.64 Chọn: B

H​ớng dẫn: Khi quan sát một vật nhỏ qua kính lúp, ảnh của vật phải nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Mắt sát sau kính:

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image712.wmf]'
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 víi f  =10 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 5 (cm).

- Vật nằm tại CV(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CV, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image713.wmf]'
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 víi f  =10 (cm), d’ = - 40 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 8 (cm).

7.65 Chọn: B

H​ớng dẫn:

- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm)

- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở vô cực là: G∞ = Đ/f.

7.66 Chọn: D

H​ớng dẫn:

- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,05 (m) = 5 (cm)

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
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 víi f  =12,5 (cm), d’ = - 25 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 25/6 (cm).

- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 6

7.67* Chọn: B

H​ớng dẫn:

- Tiêu cự của kính lúp là f = 1/D = 0,125 (m) = 12,5 (cm)

- Vật nằm tại CC(mới) qua kính cho ảnh ảo tại CC, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image715.wmf]'
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 víi f  =12,5 (cm), d’ = - 10 (cm) ta tÝnh ®​îc d = 50/9 (cm).

- Số bội giác của kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận là: GC = kC = -d’/d = 1,8

7.68* Chọn: A

H​ớng dẫn: Khi mắt đặt tại tiêu điểm của kính thì độ bội giác là G = Đ/f = 0,8

7.69** Chọn: A

H​ớng dẫn: Muốn độ bội giác không phụ thuộc vào cách ngắm chừng thì mắt phải đặt tại tiêu điểm ảnh của kính (l= f)

53. Kính hiển vi

7.70 Chọn: B

H​ớng dẫn: Kính hiển vi có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự rất ngắn, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

7.71 Chọn: C

H​ớng dẫn: Cách ngằm chừng của kính hiển vi: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.72 Chọn: D

H​ớng dẫn: Công thức tính độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực 
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7.73 Chọn: A

H​ớng dẫn: Cách ngằm chừng của kính hiển vi: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật và vật kính sao cho ảnh qua kính hiển vi nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt. Thay đổi khoảng cách giữa vật và vật kính bằng cách đ​a toàn bộ ống kính lên hay xuống sao cho nhìn thấy ảnh của vật to và rõ nhất.

7.74 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.62

7.75 Chọn: A

H​ớng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 
[image: image717.wmf]2
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 với δ = O1O2 – (f1 + f2).

7.76 Chọn: A

H​ớng dẫn:

- Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở cực cận bằng độ phóng đại : GC = kC.

- Khi mắt đặt tại tiêu điểm ảnh của thị kính thì d2’ = - 20 (cm) vận dụng công thức thấu kính, từ đó ta tính đ​ợc d2 = 4 (cm), d1’ = 16 (cm) và d1 = 16/15 (cm).

- Độ phóng đại kC = k1.k2 = 75 (lần)

7.77 Chọn: C

H​ớng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là G∞ = k1.G2∞

7.78 Chọn: C

H​ớng dẫn: Độ bội giác của kính hiển vi khi ngắm chừng ở vô cực là 
[image: image718.wmf]2
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 với δ = O1O2 – (f1 + f2) và § = 25 (cm).

7.79** Chọn: B

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 7.76

7.80** Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng tự câu 7.76

54. Kính thiên văn

7.81 Chọn: C

H​ớng dẫn: Ng​ời ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa.

7.82 Chọn: B

H​ớng dẫn: Cách ngắm chừng của kính thiên văn: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.83 Chọn: D

H​ớng dẫn: Kính thiên văn có cấu tạo gồm: Vật kính là thấu kính phân kì có tiêu cự dài, thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn.

7.84 Chọn: A

H​ớng dẫn: Công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là: 
[image: image719.wmf]2
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. Độ bội giác của kính thiên văn tỉ lệ thuận với tiêu cự của vật kính và tỉ lệ nghịch với tiêu cự của thị kính.

7.85 Chọn: A

H​ớng dẫn: Cách ngắm chừng của kính thiên văn: Điều chỉnh khoảng cách giữa vật kính và thị kính sao cho ảnh của vật qua kính nằm trong khoảng nhìn rõ của mắt.

7.86 Chọn: D

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.62

7.87 Chọn: A

H​ớng dẫn: Khi ngắm chừng ở vô cực khoảng cách giữa vật kính và thj kiníh của kính thiên văn là O1O2 = f1+ f2 (vì F1’ ≡ F2)

7.88 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: 
[image: image720.wmf]2
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7.89 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.87

7.90 Chọn: B

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn câu 7.88

7.91* Chọn: C

H​ớng dẫn: Giải hệ ph​ơng trình:


[image: image721.wmf]
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        ta ®​îc f1 = 60 (cm), f2 = 2 (cm).

55. Bài tập về dụng cụ quang học

7.92 Chọn: B

H​ớng dẫn: Tia tới vuông góc với mặt bên nên ta có i = 0, r = 0, suy ra r’ = A = 300, i’ = D + A = 600, áp dụng công thức sini’ = nsinr’, ta tính đ​ợc n = 
[image: image723.wmf]3
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7.93 Chọn: C

H​ớng dẫn: áp dụng công thức 
[image: image724.wmf]2
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với A = 600 và n = 
[image: image725.wmf]3

 , ta ®​îc Dmin = 600.

7.94 Chọn: B

H​ớng dẫn: áp dụng công thức thấu kính 
[image: image726.wmf]'
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 víi f  =5 (mm), d = 5,2 (mm) ta tÝnh ®​îc d’ = 130 (mm).

7.95* Chọn: B

H​ớng dẫn: Tiêu cự của thị kính là f2 ta có tanα = 
[image: image727.wmf]2
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7.96 Chọn: B

H​ớng dẫn:

- Xem h​ớng dẫn câu 7.96 có f2 = 2 (cm).

- Tiêu cự của vật kính là f1 = 
[image: image729.wmf]1
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- áp dụng công thức tính số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực: 
[image: image730.wmf]2
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7.97 Chọn: C

H​ớng dẫn:

Xét vật kính của kính hiển vi, áp dụng công thức thấu kính 
[image: image731.wmf]'
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 với f = 5 (mm), d = 5,2 (mm) suy ra d’ = 130 (mm).

Độ phóng đại qua vật kiính là k = 
[image: image732.wmf]d
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7.98 Chọn: C

H​ớng dẫn: Xem h​ớng dẫn và làm t​ơng t​ câu 7.33

56. Thực hành: Xác định chiết suất của n​ớc và

tiêu cự của thấu kính phân kỳ

7.99 Chọn: D

H​ớng dẫn:

- Pháp tuyến đối với mặt phẳng tại một điểm là đ​ờng thẳng vuông góc với mặt phẳng tại điểm đó.

- Pháp tuyến đối với mặt trụ tại một điểm là đ​ờng thẳng trùng với bán kính của mặt trụ đi qua điểm đó.

- Pháp tuyến đối với mặt cầu tại một điểm là đ​ờng thẳng trùng với bán kính của mặt cầu đi qua điểm đó.

7.100 Chọn: C

H​ớng dẫn: Khi ánh sáng truyền vuông góc với mặt phân cách giữa hai môi tr​ờng thì góc tới bằng góc khúc xạ và bằng không.

7.101 Chọn: A

H​ớng dẫn: Thành cốc luôn ảnh h​ởng tới đ​ờng đi của tia sáng.

7.102 Chọn: D

H​ớng dẫn: Trong tr​ờng hợp này vật là vật ảo có d = -10 (cm), ảnh là ảnh thật d’ = 20 (cm). áp dụng công thức thấu kính 
[image: image733.wmf]'
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